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Phần i 
 

đơn sáng chế yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 17831 
(21) 1-2007-00275 (51) 7 F02F  1/00,  11/00, F01P  1/02 
(22) 13.01.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/300397      13.01.2006 (87) WO2007/080653 19.07.2007 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 08.02.2007 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan  
(72) Ryo KUBOTA  (JP), Masahide MIMURA  (JP), Yoshihiro FUNAYAMA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Động cơ đốt trong dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ đốt trong dùng cho xe máy, khối xi lanh của nó được lắp sao 
cho có đường trục nằm gần như theo phương ngang và bao gồm đầu xi lanh có cửa nạp, 
cửa xả và hai buji được lắp. Ngoài ra, áo không khí để làm mát chu vi của các lỗ buji 
được tạo ở đầu xi lanh, trong đó áo không khí có đường dẫn chính dạng chữ L bắt đầu từ 
cửa dẫn không khí lưu thông tới cửa xả không khí. Lần lượt một trong hai buji được lắp 
gần cửa dẫn không khí lưu thông, trong khi buji kia được lắp gần cửa xả không khí.  
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(11) 17832 
(21) 1-2007-00567 (51) 7 E03F  3/00 
(22) 14.03.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.03.2007 
(75) 1. DO SEO PARK   (KR) 

103-801 Ssangyong Apt., Hanam-si, Gyeonggi-do, Repuclic of Korea   
2. CHAN KU HWANG   (KR) 
152-774 Daerim Apt. 1st, Shindorim-dong, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea  

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cống hộp bê tông đúc sẵn sử dụng phương pháp phun vữa và hệ 

thống néo định hướng kép, phương pháp và kết cấu  lắp ghép 
trong cống hộp bê tông đúc sẵn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cống PC và phương pháp lắp ghép các cống này. ống PC này gồm 
có thân dạng hình hộp và được lắp ghép bằng cách nối các cống PC liên tiếp. Một mặt 
ghép của cống PC được trang bị rãnh vữa lõm (211) để cho khoảng trống được tạo ra mà 
vữa có thể được lấp đầy qua đó khi ghép các cống PC với nhau. Dải ngăn nước (213) để 
ngăn rò rỉ nước được gắn xung quanh rãnh vữa (211). Rãnh vữa (211) được trang bị rãnh 
chốt trượt (212), rãnh chốt trượt (212) lõm hơn rãnh vữa (211). Mặt ghép kia của cống 
PC được tạo ra với chốt trượt (214) tương ứng với rãnh chốt trượt (212). Khoảng trống 
được tạo ra bởi rãnh vữa (211) và rãnh chốt trượt (212) bằng hai cống PC được ghép với 
nhau được lấp đầy bằng vữa. Tấm phía dưới (210) và tấm phía trên (220) của cống PC 
lần lượt được trang bị ống phun vữa (300) và ống xả khí (310), ống phun vữa (300) và 
ống xả khí (310) thông với mặt bên trong của rãnh chốt trượt (212). Phần phun (302) 
của ống phun vữa (300) và phần xả (312) của ống xả khí (310) được để hở với đường 
dẫn bên trong của cống PC (201).  

 
  

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
11 

(11) 17833 
(21) 1-2007-00573 (51) 7 C02F 11/04 
(22) 15.03.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 15.03.2007 
(75) 1. Nguyễn Thịnh   (VN) 

Số 2 khu H8, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Nguyễn Khang  (VN) 
Số 28 Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Thiết bị khí sinh học nắp cố định có nhiều ngăn, xây hợp khối  
  (57)     Thiết bị khí sinh học sáng chế gồm các ngăn : 

ngăn phân huỷ (1), ngăn thu khí biogas (2), ngăn điều áp (3), ngăn nạp nguyên liệu (4) 
và ngăn thoát dịch thải (5), xây hợp khối, có tiết diện ngang hình chữ nhật hoặc hình « 
van, cấu tạo như sau : 
- ngăn phân huỷ (1) : xây gạch, nắp là tấm đan (6) có chừa lỗ tròn (c) 
- ngăn thu khí biogas (2) : bằng vật liệu compozite hữu cơ hình bán cầu đậy kín lỗ (c), 
trên đỉnh là ống dẫn biogas (11); 
- ngăn điều áp (3) : xây gạch có lỗ (d) thông với ngăn thoát dịch (5), có cửa thăm (8); 
- ngăn nạp nguyên liệu (4) xây gạch, có lỗ (a) thông với ngăn phân huỷ (1), có cửa thăm 
(7); 
- ngăn thoát dịch thải (5) xây gạch, có lỗ (d) thông với ngăn điều áp (3). 
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(11) 17834 
(21) 1-2007-01020 (51) 7 H01H  9/02 
(22) 18.05.2007 (43) 25.09.2008 
(30) 10-2007-0023212 08.03.2007 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.05.2007 
(71) LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO.,LTD.  (KR) 

84-11, 5Ga, Namdaemun-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea  
(72) Ki-Young KIM  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm vỏ dùng cho bộ ngắt mạch có cửa liền khối 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm vỏ dùng cho bộ ngắt mạch có cửa liền khối. Trong cụm vỏ dùng 
cho bộ ngắt mạch, một đầu nối có thể thay thế được hoặc có thể lắp được một cách đơn 
giản theo phương pháp nối dây của bộ ngắt mạch, cụm vỏ này bao gồm vỏ đế tiếp nhận 
các bộ phận dùng để ngắt mạch, bộ phận khối đầu nối để tạo ra một giá lắp chung dùng 
cho nhiều kiểu đầu nối, và một cửa gài với vỏ ở dạng liền khối sao cho cửa này cố thể 
được chuyển tới vị trí đầu nối hoặc vị trí mở để lắp một đầu nối được chọn trong số 
nhiều kiểu đầu nối.  
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(11) 17835 
(21) 1-2007-01123 (51) 7 C07K 16/24 
(22) 20.12.2005 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2005/046063 20.12.2005 (87) WO2006/069036 29.06.2006 
(30) 60/637,819 21.12.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.06.2008 
(71) CENTOCOR, INC.   (US) 

200 Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355, USA  
(72) Jill Giles-Komar  (US), George Heavner  (US), David Knight  (US), Jinquan Luo  (CN), 

David Peritt  (US), Bernard Scallon  (US), David Shealy  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng IL-12, dược phẩm và phương pháp sản xuất 

kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng IL-12 liên kết với một phần của protein IL-12 

tương ứng với ít nhất một gốc axit amin được chọn lọc từ nhóm gồm các gốc 15, 17-21, 
23, 40-43, 45-47, 54-56 và 58-62 của trình tự axit amin của tiểu đơn vị p40 của IL-12, 
bao gồm các protein được phân lập mã hoá cho ít nhất một kháng thể kháng IL-12, các 
vectơ, tế bào chủ, động vật và thực vật chuyển gen, phương pháp sản xuất kháng thể này. 
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(11) 17836 
(21) 1-2007-01256 (51) 7 A61K  31/47 
(22) 21.11.2005 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2005/042347 21.11.2005 (87) WO2006/058016 01.06.2006 
(30) 10/994,956 22.11.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.04.2008 
(71) AMR TECHNOLOGY, INC.  (US) 

5429 Main Street, P.O. Box 2587, Manchester Center, Vermont 05255-2587, United 
States of America 

(72) MOLINO, Bruce, F. (US), BERKOWITZ, Barry (US), COHEN, Marlene (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa các tetrahydroisoquinolin được thế aryl và 

heteroaryl dùng để ức chế sự tái hấp thu norepinephrin, 
dopamin, serotonin và quy trình bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng hợp chất có công thức (I) để bào chế dược phẩm dùng 
để điều trị các rối loạn, trong đó hợp chất có công thức (I) là:  

 

  
 
 

trong đó nhóm R1-R8 như được mô tả trong bản mô tả, R4 là nhóm aryl hoặc heteroaryl.  
 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
15 

(11) 17837 
(21) 1-2007-01257 (51) 7 A61K  31/47 
(22) 21.11.2005 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2005/042110 21.11.2005 (87) WO2006/057950 01.06.2006 
(30) 10/994,688 22.11.2004 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.04.2008 
(71) AMR TECHNOLOGY, INC.  (US) 

5429 Main Street, P.O. Box 2587, Manchester Center, Vermont 05255-2587, United 
States of America 

(72) MOLINO, Bruce, F. (US), BERKOWITZ, Barry  (US), COHEN, Marlene  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa các hợp chất tetrahydroisoquinolin được 

thế phenyl ở vị trí 4 dùng để ức chế sự tái hấp thu 
norepinephrin, dopamin, serotonin và quy trình bào chế dược 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để điều trị các rối loạn và quy trình bào chế dược 
phẩm này, trong đó dược phẩm này, trong đó dược phẩm này chứa hợp chất có công 
thức IA-IF : 

 

  
 

trong đó mỗi nhóm R1-R8 của các hợp chất có các công thức IA, IB, IC, ID, IE và IF như 
được mô tả trong bản mô tả.  
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(11) 17838 
(21) 1-2007-01294 (51) 7 A47B  31/02 
(22) 27.06.2007 (43) 25.09.2008 
(30) PATENT-2007-0024583 13.03.2007 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 27.06.2007 
(71) DIZ. CO., Ltd.  (KR) 

Dea Jeon Gwang Yeok Si Deadeokgu Deawahdong 289-1, Korea  
(72) Han, Yun Kyo  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(54) Bàn làm lạnh đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn làm lạnh đồ uống cho phép làm lạnh đồ uống đề có được 
hương vị ngon nhất với thời gian làm lạnh nhanh và chi phí thấp, và đặc biệt cho phép sử 
dụng phương pháp làm lạnh dùng chất làm lạnh hoặc phần tử nhiệt điện một cách có lựa 
chọn. Bàn theo sáng chế, bao gồm một bộ phận giữ lạnh, trong đó đồ đựng đồ uống 
được đặt vào, được lắp trên mặt bàn, một ống trong đó chất làm lạnh chạy qua, được 
quấn xung quanh mặt ngoài của bộ phận giữ lạnh, và một phần tử nhiệt điện được cố 
định vào đáy của bộ phận giữ lạnh, khiến chất làm lạnh chạy trong ống để nhanh chóng 
làm lạnh bộ phận giữ lạnh và sau đó duy trì nhiệt độ làm lạnh bằng cách sử dụng phần 
tử nhiệt điện.  
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(11) 17839 
(21) 1-2007-01470 (51) 7 A61F  13/00 
(22) 16.12.2005 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2005/045835 16.12.2005 (87) WO2006/073767 13.07.2006 
(30) 60/641,482 04.01.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 22.08.2007 
(71) TEIKOKU PHARMA USA, INC.   (US) 

1718 Ringwood Avenue, San Jose, California 95131-1711, United States of America 
(72) SHUDO, Jutaro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm cao dán tại chỗ có tác dụng làm dịu 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm cao dán tại chỗ có chứa chất làm dịu sinh lý không mùi, và 
phương pháp sử dụng chúng. Chế phẩm cao dán tại chỗ theo sáng chế được điều chế từ 
hợp phần gel kết dính có mặt trên chất nền, trong đó hợp phần gel kết dính bao gồm chất 
làm dịu sinh lý không mùi, gel polyme tan trong nước, nước và chất giữ lại nước. Để sử 
dụng chế phẩm cao dán tại chỗ theo sáng chế, chế phẩm cao dán tại chỗ được sử dụng 
lên bề màt da của đối tượng cần sử dụng và giữ tại vị trí sử dụng trong thời gian đủ để 
lượng hữu hiệu của chất làm dịu sinh lý không mùi được chuyển cho đối tượng cần 
dùng. Cao dán theo sáng chế được dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
18 

(11) 17840 
(21) 1-2007-01648 (51) 7 B23Q  11/00, B01D  21/00,  21/02,  

21/04,  21/18,  21/24, B03C  1/00,  
1/10, B24B  55/03 

(22) 28.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/316884      28.08.2006 (87) WO2007/072608 28.06.2007 
(30) 2005-370066 22.12.2005 JP 

2006-109866 12.04.2006 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.09.2007 
(71) BUNRI INCORPORATION  (JP) 

708, Takajochohomambo, Miyakonojo-shi, Miyazaki 885-1202, Japan  
(72) Minoru Tashiro  (JP), Makoto Tashiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phục hồi chất lỏng nhiễm bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phục hồi chất lỏng nhiễm bẩn (10) bao gồm cơ cấu loại bỏ 
chất cặn bản có bể chứa chất lỏng nhiễm bẩn (11), băng tải (20) và trống từ (42) được bố 
trí trong khâu tuần hoàn (32). Thiết bị phục hồi chất lỏng nhiễm bẩn (10) được bố trí bể 
chảy tràn (31). Bể (31) này có chức năng giữ cho bề mặt chất lỏng (Q) của bể chứa chất 
lỏng nhiễm bẩn (11) luôn ở vị trí cao hơn khâu tuần hoàn (32) và trống từ (42). Trống từ 
(42) được đặt nằm ngang giữa phần bên dưới (20a) và phần bên trên (20b) của băng tải 
(20). Băng tải (20) sẽ chuyển các mảnh vụn bám ở phần đáy (11a) của bể chứa chất lỏng 
nhiễm bẩn (11) về phía bộ phận chảy tràn. Chi tiết nạo (45), là bộ phận tiếp xúc với 
trống từ (42), sẽ thải các chất cặn bẩn bám vào trống từ (42) về phía phần bên dưới (20a) 
của băng tải (20).  

  

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
19 

(11) 17841 
(21) 1-2007-01705 (51) 7 A61L  2/18 
(22) 20.01.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/000151       20.01.2006 (87) WO2006/079911 03.08.2006 
(30) 05/00779 26.01.2005 FR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.07.2008 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

42 Baslerstrasse, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) BURI Matthias (CH), SCHWARZENTRUBER Patrick (CH), HUBSCHMID Silvia 

(CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình để khống chế sự gây nhiễm vi sinh vật, hệ huyền phù 

vô cơ được tạo ra 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình để khử trùng và/hoặc bảo quản và/hoặc làm giảm và/hoặc 

khống chế sự gây nhiễm vi sinh vật cho các hệ phân tán trong nước và/hoặc hệ huyền 
phù trong nước của chất liệu vô cơ, tạo ra độ bền thỏa đáng dưới dạng độ nhớt 
BrookfieldTM cho các hệ phân tán và/hoặc các hệ huyền phù trong nước của chất liệu vô 
cơ nêu trên. Sáng chế cũng đề xuất các hệ phân tán và/hoặc các hệ huyền phù trong nước 
đã được tạo ra bằng cách áp dụng quy trình như vậy trong các ngành công nghiệp vô cơ, 
giấy và sơn màu. Cuối cùng, sáng chế đề xuất các sản phẩm cuối được tạo ra.  
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(21) 1-2007-01764 (51) 7 H04Q  7/38, H04L  12/56 
(22) 02.03.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/050652   02.03.2006 (87) WO2006/092769 08.09.2006 
(30) 05004745.5 30.03.2005 EP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.08.2008 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) VAITTINEN Rami (FI), VIRTEJ Iuliana (RO), REXHEPI Vlora (YU), SEBIRE 

Guillaume (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chuyển giao các tài nguyên chuyên dụng và chia 

sẻ dành cho các trạm di động trong chế độ truyền song song 
  (57)     Phương pháp chuyển giao của các tài nguyên chuyên dụng cũng như chia sẻ dành cho 

thiết bị truyền thông. Thiết bị truyền thông sử dụng đồng thời các dịch vụ kênh thông 
cao chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói của mạng truyền thông theo chế độ kết nối 
nhất định. Phương pháp bao gồm thực hiện các thủ tục chuyển giao, trong đó thay đổi từ 
các tài nguyên cũ được sử dụng bởi thiết bị truyền thông sang các tài nguyên mới được 
sử dụng bởi thiết bị truyền thông sẽ được thực hiện đồng thời đối với các tài nguyên 
chuyên dụng cũng như chia sẻ.  
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(11) 17843 
(21) 1-2007-01792 (51) 7 B32B  27/40, C08G  18/10, D06N  

3/14, C14C  11/00 
(22) 16.03.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/060791 16.03.2006 (87) WO2006/097508 21.09.2006 
(30) 102005012812.2 17.03.2005 DE 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 05.09.2007 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) POHL, Wolfgang (DE), SCHMALKUCHE, Cord (DE), LEIFHEIT, Holger  (DE), 

QUAISER, Stefan (DE), CHEN, Cheun-Gwo (TW), CHIEN, Wei, Liang (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Lớp polyuretan, quy trình sản xuất và các sản phẩm chứa 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một quy trình, tốt hơn là quy trình không dung môi, để sản xuất lớp 

polyuretan. Sáng chế còn đề cập đến lớp polyuretan và các sản phẩm chứa chúng. 
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(11) 17844 
(21) 1-2007-01799 (51) 7 C23C  22/34,  22/50 
(22) 14.11.2005 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2005/041587 14.11.2005 (87) WO/2006/088521 24.08.2006 
(30) 11/076,106 15.02.2005 US 

11/058,715 15.02.2005 US 
11/116,165 21.04.2005 US 
11/116,166 21.04.2005 US 

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 06.06.2008 
(71) THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY OF 

THE NAVY ET AL.  (US) 
Bldg. 435, Suite A, Naval Air Warfare Center Aircraft Division, 47076 Liljencrantz 
Road, Patuxent River, Maryland 20670-1550, United States of America 

(72) MATZDORF, Craig, A. (US), NICKERSON, William, C., Jr. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần và quy trình để tạo các lớp phủ bảo vệ trên nền kim 

loại 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tạo lớp phủ trên nền kim loại để làm tăng cường khả năng 

chống ăn mòn và độ bền bám dính của kim loại, quy trình này bao gồm việc xử lý nền 
kim loại bằng lượng hữu hiệu dung dịch nước axit. Dung dịch nước axit nêu trên bao 
gồm một lượng hữu hiệu của hợp chất crom hoá trị ba tan được trong nước, các 
flozirconat, lượng hữu hiệu của ít nhất một chất ức chế ăn mòn như các hợp chất 
benzotriazol, flo kim loại, các hợp chất kẽm, các chất làm đặc, các chất hoạt động bề 
mặt, và ít nhất khoảng 0,001mol cho mỗi lít dung dịch axit của hợp chất polyhyđroxy 
và/hoặc carboxylic để làm chất làm ổn định cho dung dịch nước.  
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(11) 17845 
(21) 1-2007-02034 (51) 7 H04N  5/445,  1/00 
(22) 23.03.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/000653        23.03.2006 (87) WO2006/106392 12.10.2006 
(30) 60/668,283 05.04.2005 US 

11/208,097 19.08.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 05.10.2007 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilaladentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) HUTTUNEN Juhani (FI), POHJOLAINEN Topi (FI), JANSKY Martin (SL), 

POIKELA Jani (FI), PAILA Toni (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tạo và phân phối hướng dẫn dịch vụ 

điện tử 
  (57)     Một khía cạnh của sáng chế cung cấp việc truyền hiệu quả các đoạn ESG tới bộ thu qua 

quá trình tạo các bộ chứa. Bộ chứa bao gồm ít nhất một đoạn ESG, nhưng vẫn có thể 
chứa một số đoạn. Đoạn cũng có thể mang nhiều hơn một bộ chứa. Các khía cạnh theo 
sáng chế sử dụng kết cấu tiêu đề đơn giản và có thể mở rộng tách ra từ các đoạn và độc 
lập về loại và khuôn của từng đoạn. Theo một khía cạnh của sáng chế, quá trình nén sẽ 
được áp dụng lên toàn bộ bộ chứa, bao gồm các đoạn và các tiêu đề bất kỳ. Theo một 
khía cạnh của sáng chế, phần bao siêu dữ liệu 3GPP sẽ được mang bên trong bộ chứa mà 
không cần lặp lại các thông số, ví dụ như, phiên bản, thời gian hợp lệ và sự nhận dạng. 
Theo một khía cạnh của sáng chế, hệ thống bộ chứa được đơn giản hoá cho phép cập 
nhật các đoạn được cập nhật trước đó.  
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(71) 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.  (BE) 

Rue de 1' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium  
2. CORIXA CORPORATION  (US) 
CSC, The United States Corporation, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 
19808, USA 

(72) BARTH, Brenda (US), BHATIA, Ajay (IN), ALDERSON, Mark  (US), 
MAISONNEUVE, Jean-Francois, L. (BE), LOBET, Yves  (BE), NOZAY, Florence, 
Bernadette (FR), MARCHAND, Martine  (BE), METTENS, Pascal  (BE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa protein hoặc polynucleotit của Clamydia 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm bao gồm các protein hoặc các polynucleotit của 
chlamydia sp., cụ thể là các hỗn hợp của các protein hoặc các polynucleotit mã hoá 
chúng, và các phương pháp sử dụng các protein hoặc các polynucleotit này để điều trị, 
phòng ngừa và chẩn đoán bệnh nhiễm Chlamydia.  
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(21) 1-2007-02306 (51) 7 A23L  1/238 
(22) 02.11.2007 (43) 25.09.2008 
(30) 2007-053652 05.03.2007 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.11.2007 
(71) YAEGAKI HAKKO GIKEN KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

681 Mukudani Hayashida-cho, Himeji city, Hyogo pref., Japan 
(72) Yutaka YOKOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nước mắm lên men và phương pháp sản xuất nước mắm lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước mắm lên men từ thủy sản, cụ thể là cá 
trồng và cá mòi cơm làm thành phần, nước mắm này có histamin của chất gây dị ứng 
thấp; tyramin thấp mà tyramin được coi là nguyên nhân gây đột tử khi đang ngủ; ít mùi 
cá và độ mặn thấp hoặc không có muối, và sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất nước mắm lên men một cách hiệu quả.  

Thủy sản chẳng hạn như cá trồng và cá hiên được ngâm vào axit axetic trong vòng 
10 ngày kể từ khi đánh bắt, lựa chọn, vận chuyển, phân phối và điều chế và được thủy 
phân bằng emzym khi có muối, muối và etanol hoặc etanol.  
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(11) 17848 
(21) 1-2007-02318 (51) 7 B21B  37/58,  37/68 
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(86) PCT/EP2006/010342 26.10.2006 (87) WO2007/057098 24.05.2007 
(30) 10 2005 055 106.8 18.11.2005 DE 
(71) SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Dusseldorf, Germany 
(72) SUDAU, Peter (DE), JEPSEN, Olaf, Norman (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị cán để cải thiện hành trình đi ra của 

dải kim loại cán có đầu sau được dịch chuyển ở tốc độ cán 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị cán để cải thiện hành trình đi ra của dải kim 

loại cán (1) có đầu sau dải cán (1a) đi ra khỏi giá cán cuối cùng (2) của thiết bị cán 
nhiều giá cán (3) ở tốc độ cán, trong đó trong quá trình cán giữa hai giá cán liền kề (F1, 
F2, F3YFn), sức căng dải (a) được điều chỉnh để ổn định hoá vị trí dải, khác biệt ở chỗ, 
ngay trước khi đầu sau dải cán (1a) đi ra, các chênh lệch lực cán đang phát triển được đo 
riêng rẽ đối với từng giá cán (F1, F2, F3YFn), từ giá trị này, giá trị xoay (16) và chiều 
xoay được tạo ra để tạo ra giá trị hiệu chỉnh đối với cơ cấu điều chỉnh của các trục cán 
(10, 11) và cơ cấu điều chỉnh này được hiệu chỉnh tương ứng.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 01.09.2008 
(71) BAYER HEALTHCARE AG  (DE) 

51368 Leverkusen, Germany 
(72) HANING Helmut (DE), SERNO Peter  (DE), BISCHOFF Erwin (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc phối hợp điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm hay thuốc phối hợp dùng để điều trị phì đại tuyến tiền 
liệt lành tính chứa (1) chất đối kháng thụ thể ađrenalin α-1 bào chế ở dạng giải phóng có 
kiểm soát hoặc chất ức chế reductaza 5-α và (2) chất ức chế cGMP PDE5 bào chế ở 
dạng giải phóng có kiểm soát hoặc chất ức chế cGMP PDE5 với thời gian bán thải dài.  
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(21) 1-2007-02399 (51) 7 C07D  417/12, A61K  31/452, A61P  
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401/12,  413/12,  417/14,  453/06,  
471/08 

(22) 14.04.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/FR2006/000829 14.04.2006 (87) WO2006/108965 19.10.2006 
(30) 0503795 15.04.2005 FR 
(71) CEREP  (FR) 

155, boulevard Haussmann, F-75008 Paris, France 
(72) BOTEZ Iuliana  (FR), DAVID-BASEI Christelle (FR), GOURLAOUEN Nelly (FR), 

NICOLAI Eric (FR), BALAVOINE Fabrice (FR), VALETTE GÐrard (FR), 
SERRADEIL-LE GAL Claudine  (FR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất đối kháng neuropeptit Y, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế liên quan đến hợp chất mới, quy trình điều chế chúng và dược phẩm chứa 

chúng, Đặc biệt hơn, sáng chế liên quan đến hợp chất có ít nhất hai vòng thơm có thể 
được dùng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho người và động vật và quy trình điều 
chế chúng. Các hợp chất này có ái lực đối với các thụ thể sinh học của neuropeptit Y, có 
mặt trong các hệ thần kinh trung ương và ngoại vi. Tốt hơn, nếu các hợp chất theo sáng 
chế là các chất đối kháng NPY, và cụ thể hơn là các chất đối kháng của nhóm phụ NPY 
Y1, và do đó có thể được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa rối loạn bất kỳ liên quan 
đến NPY. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất nêu trên. 
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(21) 1-2007-02478 (51) 7 H04L  12/56 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 30.01.2008 
(71) MOTOROLA, INC.  (US) 

1303 East Algonquin Road, Schaumburg Illinois 60196, United States of America 
(72) REVEL, Agnes M., (FR), BURBIDGE, Richard C., (GB), FABIEN, Jean-Aicard (US), 

LOVE, Robert T., (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp liên lạc dùng cho thông tin lịch biểu trong các 

mạng liên lạc không dây 
  (57)     Đầu cuối liên lạc không dây di dộng, ví dụ như, thiết bị sử dụng (UE) 3G UMTS và các 

phương pháp liên lạc bao gồm nhận (310) thông báo của việc thay đổi tế bào phục vụ 
đầu cuối liên lạc không dây di động và truyền (320) thông tin lịch biểu tới tế bào phục 
vụ mới đáp ứng việc nhận thông báo thay đổi tế bào phục vụ. Trong các ứng dụng 3G 
UMTS, thông báo là phân bố kênh dành riêng nâng cao và thông tin lịch biểu bao gồm 
bộ đệm và việc truyền thông tin khả năng hệ thống phát ra âm thanh mà không bị méo 
tiếng được truyền trong khối giao thức số liệu (PDU) điều khiển truy nhập trung gian 
(MAC-e).  
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(86) PCT/US2006/022165 07.06.2006 (87) WO2006/135644 21.12.2006 
(30) 60/689,717 10.06.2005 US 

60/751,084 16.12.2005 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) GAUL, Michael David (US), XU, Guozhang (US), BAUMANN, Christian, Andrew 

(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất aminopyrimindin dùng làm chất điều biến kinaza, quy 

trình điều chế và dược phẩm chứa chúng  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất aminopyrimidin có công thức I :  
 

  
 

trong đó R3, B, Z, Q, p, q và R1 như được định nghĩa ở đây, hợp chất này có tác dụng 
làm chất điều biến protein tyrosin kinaza, cụ thể là chất ức chế FLT3 và/hoặc c-kit 
và/hoặc TrkB, được dùng để làm giảm hoặc ức chế hoạt tính kinaza của FLT3 và/hoặc c-
kit và/hoặc TrkB trong tế bào hoặc đối tượng, và hợp chất này có tác dụng để phòng 
ngừa hoặc điều trị rối loạn tăng sinh tế bào và/hoặc các rối loạn liên quan đến FLT3 
và/hoặc c-kit và/hoặc TrkB ở đối tượng này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa các hợp chất theo sáng chế. 
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(72) GAUL, Michael David (US), XU, Guozhang (US), BAUMANN, Christian, Andrew (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất aminopyrimidin dùng làm chất điều biến kinaza, quy 

trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất aminopyrimidin có công thức I :  
 
  

 
 
 

trong đó R3, B, Z, r và R1 là như được xác định trong bản mô tả, hợp chất này có tác 
dụng làm chất điều biến kinaza tyrosin protein, cụ thể là chất ức chế FLT3 và/hoặc c-kit 
và/hoặc TrkB, phương pháp sản xuất thuốc chứa  hợp chất này để làm giảm hoặc ức chế 
hoạt tính kinaza của FLT3 và/hoặc c-kit và/hoặc TrkB ở tế bào hoặc đối tượng, và để 
phòng ngừa hoặc điều trị cho đối tượng rối loạn tăng sinh tế bào và/hoặc các rối loạn 
liên quan đến FLT3 và/hoặc c-kit và/hoặc TrkB và các tình trạng bệnh lý như ung thư và 
các rối loạn tăng sinh tế bào khác. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 
này và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) Nguyễn Doãn Cường (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Dây chuyền và quy trình cán cắt kẹo dạng thanh 

  (57)    Sáng chế đề xuất dây chuyền cắt kẹo dạng thanh bao gồm : dao cắt dọc (3), dao cắt 
ngang (4), lô cán (1) được thiết kế và hoạt động trên cùng một máy, trong đó phần cắt 
ngang được thiết kế gồm ba phần dẫn động chạy theo nguyên lý đồng nhất với nhau bao 
gồm : phần dẫn động dao cắt, dẫn động chạy ngang và dẫn động dọc; Bộ phận cán (1) 
được bọc bằng cao su dày dùng trong công nghệ thực phẩm, chịu nhiệt, chịu mài mòn 
có tác dụng tạo ra ma sát và chống mất nhiệt để bề mặt của tấm cán được ổn định; 
Ngoài ra. Sáng chế còn đề cập đến quy trình cắt kẹo dạng thanh là một thiết bị đồng 
nhất xử lý cả ba công đoạn : cán, cắt và làm nguội và hoạt động hoàn toàn tự động. 
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55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, Unite States of America 
(72) ABU-IZZA, Khawla Abdullah (JO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm ổn định dạng hạt nano và quy trình bào chế dược 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế liên quan đến dược phẩm ổn định dạng hạt nano chứa dược chất tan kém và 

quy trình bào chế dược phẩm này. 
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TAYLOR (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất N-[1-(2-etoxyetyl)-5-(N-etyl-N-metylamino)-7-(4-

metylpyridin-2-yl-amino)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-
carbonyl]metansulfonamit ở dạng tinh thể khan hữu dụng 
để điều trị bệnh qua trung gian enzym phosphodiesteraza-5 
(PDE-5) và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất N- [ 1 -(2 - etoxyetyl)-5-(N-etyl-N-metylamino)-7-(4-
metylpyridin-2-yl-amino)-1H- pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-carbonyl]metansulfonamit, 
dạng tinh thể khan hữu dụng để điều trị bệnh qua trung gian enzym phosphodiesteraza-5 
(PDE-5), dược phẩm chứa ít nhất một dạng tinh thể nêu trên. Phương pháp điều chế hợp 
chất ở dạng tinh thể nêu trên.  
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GRISOSTOMI  (CH), Sylvia RICHARD-BILDSTEIN (FR), Michel THERIEN (CA) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất amit axit piperidin carboxylic và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế liên quan đến hợp chất amit axit piperidin carboxylic và dược phẩm chứa hợp 

chất này. Sáng chế cũng liên quan đến quy trình điều chế hợp chất này, được phẩm chứa 
các hợp chất này để ức chế renin.  
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Keilaladentie 4, Fin-02150 Espoo Finland 
(72) ZHOU Fei Frank (CN), RONG Zhigang (CN), PI Zhouyue (CN), MA Lin L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống để truyền các tín hiệu điều khiển tốc 

độ dữ liệu cho các hệ thống không dây đa sóng mang 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phương án cùng với các kỹ thuật để truyền các tín hiệu điều khiển 

tốc độ dữ liệu dành cho các hệ thống không dây đa sóng mang. Theo phương án được 
nêu làm ví dụ, thiết bị không dây (200 hoặc 500) có thể được làm thích ứng để truyền ít 
nhất giá trị điều khiển tốc độ dữ liệu (DRC) thứ nhất qua kênh đồng pha (I) và ít nhất giá 
trị DRC thứ hai qua kênh pha cầu phương (Q). Giá trị DRC thứ nhất có thể được kết hợp 
với sóng mang liên kết lên thứ nhất và giá trị DRC thứ hai có thể được kết hợp với sóng 
mang liên kết lên thứ hai. Theo cách thức này, các giá trị DRC có thể được truyền qua cả 
kênh I và Q, chẳng hạn.  
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Ryan (US), SPEVAK, Wayne (US), WU, Guoxian  (US), ZHU, Hongyao  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất điều biến hoạt tính thụ thể của yếu tố tế bào mầm (c-

kit) và thụ thể của chủng virut Susan McDonough gây bệnh 
sacom ở mèo (c-fms) và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính trên thụ thể protein tyrosin kinaza, c-kit và c-
fms. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa nó hữu dụng trong điều trị các bệnh 
hoặc tình trạng bệnh qua trong gian c-kit hoặc c-fms.  
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(72) BURI Matthias  (CH), GLIESE Thoralf (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất liệu vô cơ tổng hợp chứa cacbonat có sự phát thải 

cacbon đioxit của nhiên liệu hóa thạch thấp khi phân nhỏ và 
quy trình sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chất liệu vô cơ tổng hợp chứa cacbonat mới, quá trình phân huỷ của 
chúng làm giảm tốc độ phát thải cacbon đioxit của nhiên liệu hoá thạch. Sáng chế cũng 
đề cập tới việc sản xuất nó theo kiểu từng mẻ, hoặc theo kiểu từng mẻ-liên tục, hoặc 
theo kiểu liên tục, cùng với việc ứng của chúng trong các lĩnh vực dược phẩm, lĩnh vực 
các thức ăn cho người và động vật, hoặc ngoài ra là lĩnh vực chế tạo giấy, đặc biệt là sản 
xuất giấy, chất độn hoặc lớp phủ, hoặc ngoài ra là việc xử lý bề mặt giấy khác, cùng với 
các lĩnh vực sơn gốc nước hoặc sơn không phải gốc nước, cùng với lĩnh vực các chất 
dẻo, như các màng mỏng polyetylen có thể làm phồng được, hoặc ngoài ra là lĩnh vực 
các mực in.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế enzym phiên mã ngược HIV, dược 

phẩm chứa hợp chất này và phương pháp bào chế 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức Ic: là chất ức chế enzym phiên mã ngược 

HIV, trong đó A, X, Y, Z, R1 và R2 là như được định nghĩa trong bản mô tả. Các hợp 
chất này và các muối dược dụng của chúng có thể được sử dụng để ức chế enzym phiên 
mã ngược HIV, phòng ngừa và điều trị bệnh nhiễm HIV và phòng ngừa, làm trì hoãn sự 
bộc phát, và điều trị AlDS. Các hợp chất và các muối của chúng có thể được sử dụng 
làm hoạt chất trong được phẩm, tuỳ ý kết hợp với các thuốc chống virut, các thuốc điều 
biến miễn dịch, các thuốc kháng sinh hoặc các vacxin khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất đối kháng piperazin-piperidin và chất chủ vận thụ thể 5- 

HTIA, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperazin-piperidin mới. Hơn chất này là hữu ích làm chất 

liên kết 5-HT1A, đặc biệt là làm chất đối kháng và chất chủ vận thụ thể 5-HT1A. Hợp chất 
này là hữu ích để điều trị các rối loạn hệ thần kinh trung ương, như rối loạn nhận thức, 
rối loạn lo âu, chứng trầm cảm và chứng loạn chức năng tình dục.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ việc định vị dựa vào vệ tinh 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để hỗ trợ việc định vị dựa vào vệ tinh của thiết 

bị di động (30, 40) với dữ liệu trợ giúp, mạng truyền thông tin chuyển đổi các thông số 
của mô hình quỹ đạo chuyên dụng mô tả chuyển động của vệ tinh (50, 60), mô hình mà 
quỹ đạo chuyên dụng được xác định cho hệ thống định vị dựa vào vệ tinh cụ thể, thành 
các thông số của mô hình quỹ đạo chung mô tả chuyển động của vệ tinh (50, 60). Theo 
cách khác hoặc bổ sung, mạng thay thế giá trị tham chiếu dựa vào thời gian hệ thống 
định vị dựa vào vệ tinh trong các thông số khả dụng của mô hình quỹ đạo bằng giá trị 
tham chiếu dựa vào thời gian hệ thống truyền thông tin. Sau khi chuyển đổi thông số 
và/hoặc thay thế giá trị tham chiếu, các thông số sẽ được tạo ra dưới dạng một phần của 
dữ liệu trợ giúp dành cho việc định vị dựa vào vệ tinh. Theo cách khác hoặc bổ sung, 
nhóm dữ liệu được truyền theo một hướng giữa thiết bị di động và mạng truyền thông 
tin, hoạt động này độc lập với chế độ định vị được sử dụng.  
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(54) Hợp chất 9-[2-(R)-[bis[pivaloyloxymetoxy]-

phosphinylmetoxy]propyl]ađenin và dẫn xuất của nó, dược 
phẩm chứa chúng và quy trình bào chế dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chất đẫn xuất 9-[2-(R)-[bis[pivaloyloxymetoxy]-phosphinylmetoxy]- 
propyl]ađenin [gọi tắt là bis-POMPMPA TD] và dẫn xuất của nó. Sáng chế cũng đề cập 
đến quy trình tổng hợp hợp chất này và quy trình sản xuất hợp chất này ở dạng rắn, cũng 
như đến dược phẩm chứa chúng và quy trình điều chế dược phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vữa thạch cao và tấm thạch cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vữa thạch cao bao gồm nước, thành phần chịu nước bao gồm vữa 
stuco và tác nhân phân tán polycacboxylat. Tác nhân phân tán này có hai đơn vị lặp 
trong đó đơn vị lặp thứ nhất là đơn vị lặp axit mono-cacboxylic chưa bão hòa olefinic 
hoặc este hoặc muối của nó, và đơn vị lặp thứ hai là nhóm vinyl hoặc allyl được liên kết 
với polyete bằng liên kết ete. Vữa có thể được tạo thành dạng panen thạch cao.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi khuẩn Enterobacteriaceae hoặc coryneform, phương pháp 

sản xuất axit amin hoặc chất chuyển hoá liên quan từ vi 
khuẩn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chủng vi khuẩn được tạo ra để làm tăng sự sản sinh các axit 
amin, bao gồm các axit amin có nguồn gốc từ aspartat (ví dụ như, methionin, lysin, 
treonin, isoleuxin, và S-ađenosylmethionin (S-AM)) và xystein, và các chất chuyển hoá 
liên quan. Các chủng này có thể được tạo ra nhờ kỹ thuật di truyền để mang một hoặc 
nhiều phân tử axit nucleic (ví dụ như, phân tử axit nucleic tái tổ hợp) mã hoá polypeptit 
(ví dụ như, polypeptit khác loài hoặc cùng loài với tế bào chủ) và/hoặc chúng có thể 
đươc tạo ra để làm tăng hoặc giảm mức biểu hiện và/hoặc hoạt tính của polypeptit (ví dụ 
như, nhờ sự đột biến của trình tự axit nucleic nội sinh).  
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CHEN Wei (CN), LELETI Manmohan R.  (IN), LI Yandong  (CN), LI Lianfa  (CN), 
XU Yuan  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất azainđazol, dược phẩm chứa chúng và quy trình bào 

chế chúng 
  (57)     Sáng chế liên quan đến hợp chất có tác dụng làm chất đối kháng thụ thể CCR1 mạnh, và 

có hoạt tính chống viêm in vivo. Nói chung, hợp chất này là dẫn xuất aryl piperazin và là 
hữu ích để làm dược phẩm, để điều trị các bệnh qua trung gian CCR1, và dùng làm mẫu 
đối chứng trong các thử nghiệm để nhận diện các chất đối kháng CCR1 cạnh tranh.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu phanh kiểu tang trống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phanh kiểu tang trống bao gồm hộp truyền động gồm có lỗ 
lắp trục cam và rãnh lõm thứ nhất được tạo ra trên mặt bên trong của lỗ lắp trục cam, 
trục cam được lắp vào lỗ lắp trục cam và bao gồm rãnh lõm thứ hai, vòng đệm được bố 
trí nằm trong các rãnh lõm thứ nhất và thứ hai, chốt định vị được lắp vào hộp truyền 
động, guốc phanh thứ nhất được lắp vào trong hộp truyền động, guốc phanh thứ hai 
được lắp vào trong hộp truyền động, trong đó hai đầu của guốc phanh thứ nhất tỳ chặt 
tương ứng vào trục cam và chốt định vị, và hai đầu của guốc phanh thứ hai tỳ chặt tương 
ứng vào trục cam và chốt định vị, mayơ được lắp vào hộp truyền động và ba gồm vành 
trống phanh bên trong ôm quanh guốc phanh thứ nhất và thứ hai, cần phanh được lắp 
vào trục cam, và dây phanh được lắp vào cần phanh.  
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(54) Cụm đèn trước dùng cho phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm đèn trước dùng cho phương tiện giao thông, cụm đèn trước này có 
khả năng cải thiện vẻ ngoài, bằng cách thay đổi ánh sáng chiếu ra được phản xạ, mặt 
phản xạ này hầu như có hình dạng bát hờ về phía trước phương tiện giao thông. Chi tiết 
đệm dạng vòng được tạo ra từ thành phần khác với hộp ngoài được bố trí để che mép 
miệng của mặt phản xạ.  
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(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên được đề xuất có 
khoảng hở tối thiểu cần thiết với mặt đường và độ cứng của giá để bàn chân trong trường 
hợp mà trong đó giá để bàn chân được tạo ra bởi thành phần dạng thanh và được bố trí 
theo hướng chiều rộng của xe máy được lắp vào phía dưới của cụm công suất, sáng chế 
đề xuất xe máy có giá để bàn chân (100) kéo dài theo hướng chiều rộng của xe máy. Giá 
để bàn chân (100) được tạo ra bởi thành phần ống tròn và ít nhất một phần của phần lắp 
ráp (101) được lắp vào mặt đáy của hộp cacte động cơ được tạo ra có phần được tạo rãnh 
(100a) bằng cách uốn cong rãnh thành thành phần dạng ống.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm chuyển đổi điện âm chống xóc và cách ly dao động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến Phần gắn làm giảm rung chống xóc dùng cho bộ chuyển đổi âm 
thanh bao gồm phần hoặc vỏ tương thích thứ nhất được gắn vào phần hoặc ống tương 
thích thứ hai. Phần thứ nhất có bề mặt ngoài và bề mặt trong với bề mặt trong tạo thành 
buồng để nhận bộ chuyển đổi âm thanh. Phần thứ hai có phần kéo dài có đầu cuối thứ 
nhất và đầu cuối thứ hai và đường dẫn kéo dài trong phần kéo dài từ đầu cuối thứ nhất 
đến đầu cuối thứ hai đường dẫn gắn với buồng sao cho với bộ chuyển đổi âm thanh được 
lắp trong trong buồng cổng của bộ chuyển đổi âm thanh được nối âm vào đường dẫn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để cung cấp thông tin hiện có để hỗ 

trợ các dịch vụ truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định sự có mặt của đầu cuối bên trong mạng truyền 

thông. Sự kiện ảnh hưởng khả năng có mặt của đầu cuối trên mạng truyền thông được 
xác định. Thông báo bao gồm thông tin về sự kiện được phát ra, trong đó thông báo 
được sử dụng để cung cấp thông tin hiện có liên quan tới đầu cuối.  
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(54) Dược phẩm chứa hợp chất 4-(3,4-điclo-phenyl)-1,2,3,4-

tetrahyđro-naphtalen-1-ylamin và quy trình bào chế dược 
phẩm này để điều trị ung thư 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm trong đó 4-(3,4-điclo-phenyl)-1,2,3,4- tetrahyđro-
naphtalen-1-ylamin, hoặc hỗn hợp bất kỳ của các đồng phân đối ảnh của nó hoặc một 
trong các đồng phân đối ảnh của nó được kết hợp với ít nhất một alkaloit và quy trình 
bào chế dược phẩm này để điều trị ung thư, cũng như để điều trị và phòng ngừa di căn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế tái hấp thu kép serotonin và norepinephrin chọn 

lọc cao và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất ức chế tái hấp thu kép serotonin và norepinephlin chọn 

lọc cao. Các hợp chất này có proin tác dụng phụ thấp hơn và là hữu dụng trong các chế 
phẩm và các sản phẩm để sử dụng trong điều trị các tình trạng bệnh bao gồm chứng trầm 
cảm, chứng đau cơ xơ, chứng lo âu, chứng rối loạn hoảng sợ, chứng sợ khoảng rộng, rối 
loạn stress sau chấn thương, rối loạn bồn chồn trước kỳ kinh nguyệt, chứng rối loạn 
thiếu sự chú ý, chứng rối loạn cưỡng bức ám ảnh, chứng rối loạn lo âu xã hội, chứng rối 
loạn lo âu phát triển toàn thân, sự tự kỷ, chứng tâm thần phân liệt, chứng béo phì, chứng 
biếng ăn tâm thần, chứng ăn vô độ tâm thần, Hội chứng Gilles de la Tourette, đỏ vận 
mạch, nghiện rượu và cocain, rối loạn sinh sản, chứng rối loạn ranh giới cá nhân, hội 
chứng đau cơ xơ, đau thần kinh đái tháo đường, hội chứng mệt mỏi mạn tính, đau, đau nội 
tạng, hội chứng Shy Drager, hội chứng Raynaud, Bệnh Parkinson, và bệnh động kinh.  
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Tomio  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất propanamit được thế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất propanamit được thế hoặc muối dược dụng của hợp chất này, 
hữu dụng làm thuốc phòng ngừa hoặc điều trị bệnh chuyển hóa xương. Sáng chế đề cập 
tới dược phẩm chứa hợp chất có công thức chung (I) hoặc muối dược dụng của hợp chất 
này làm hoạt chất:  

 

  
 

[trong đó, R1 là nhóm C6-C10 aryl mà có thể được thế bằng nhóm được chọn từ nhóm 
thế α, chẳng hạn; R2 là nhóm C6-C10 aryl mà có thể được thế bằng nhóm được chọn từ 
nhóm thế α, chẳng hạn; và X là nhóm hydroxyl hoặc nhóm C1-C6 alkoxy, chẳng hạn].  
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(72) OLIVIER Paul (US), DEROCHER Jay (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit của chất ức chế kinaza phụ thuộc xyclin (CKI) ở 

thực vật đột biến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit của chất ức chế CDK đột biến có hoạt tính đối kháng âm 

tính trội đối với protein CKI kiểu dại, cũng như các chế phẩm liên quan, chứa axit 
nucleic và vật truyền ghi mã polypeptit CKI đột biến và tế bào vật chủ biến nạp và thực 
vật chuyển gen chứa axit nucleic và vật truyền này. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sử dụng protein đột biến để điều biến sự phân chia tế bào ở thực vật, cụ thể là ở tế 
bào thực vật.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp phòng trừ cỏ dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng 3-phenyluracil có công thức I trong đó các biến số từ 
R1 đến R7 được xác định trong phần mô tả, kết hợp tùy ý với một hoặc nhiều các chất 
diệt cỏ B khác và/hoặc nhiều chất tạo sự tương hợp C để phòng trừ cỏ dại trên cây đậu 
nành, cây bông, canola, cây lanh, cây đậu lăng, cây lúa, cây củ cải đường, cây hoa 
hướng dương, cây thuốc lá, cây lúa mì và cây ngô.  
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(US), BELOUSKl, Shelley, Sims (US), HU-LOWE, Dana, Dan (US), JIANG, Xin  
(CN), KARLICEK, Shannon, Marie  (US), KELLERMANN, Sirid-Aimee  (DE), 
THOMSON, James Arthur  (CA), WANG, Jianying  (US), WICKMAN, Grant, 
Raymond  (CA), ZHANG, Jingchuan (CN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể đơn dòng của người kháng kinaza-1 giống thụ thể 

activin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể gồm kháng thể của người và các phần liên kết với 

kháng nguyên của chúng mà chúng liên kết với miền ngoại bào (ECD) của kinaza-1 
giống thụ thể activin (ALK-1) và có chức năng ngăn chặn quá trình truyền tín hiệu 
ALK-1/TGF-bate-1/Smad 1. Sáng chế còn đề cập đến các globulin miễn dịch chuỗi 
nặng và chuỗi nhẹ thu được từ kháng thể ALK-1 của người và các phân tử axit nucleic 
mã hoá các globulin miễn dịch này. 
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550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637 United States of America 
(72) Xuming WANG (US), Qingxia LIU  (US), Paul REED (US), Qiang YU  (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vữa, phương pháp tạo ra sản phẩm thạch cao và panen thạch 

cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vữa trên cơ sở thạch cao bao gồm vữa xtucô, tro bay hạng C, magie 

oxit và nhũ tương gồm siloxan và nước. Vữa này được sử dụng trong phương pháp tạo ra 
các sản phẩm thạch cao chịu nước bao gồm bước tạo ra nhũ tương gồm siloxan và nước, 
sau đó kết hợp vữa với hỗn hợp khô của vữa xtucô, magie oxit và tro bay hạng C. Vữa 
sau đó được tạo hình nếu muốn và vữa xtucô được để đông cứng và siloxan trùng hợp. 
Sản phẩm thu được hữu ích để tạo ra panen thạch cao chịu nước có một lõi bao gồm các 
hỗn hợp trộn lẫn của các tinh thể canxi sulfat dihydrat và nhựa silicon, trong đó các hỗn 
hợp trộn phân tán qua chúng chất xúc tác bao gồm magie oxit và các thành phần từ tro 
bay hạng C.  
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(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy sử dụng hiệu quả khoảng không để bố trí hệ thống nạp sao cho 
thân bướm ga không gây cản trở giữa hệ thống nạp và khung thân và các bộ phận khác. 
Khung thân (2) có bộ phận khung thứ nhất (ống bên trái) (27) đi sang một bên theo 
hướng chiều rộng phương tiện giao thông, và bộ phận khung thứ hai (ống yên) (28) có 
phần (B) đi sang bên kia theo hướng chiều rộng phương tiện giao thông và kéo dài cao 
hơn so với bộ phận khung thứ nhất (27). Thân bướm ga (57) của hệ thống nạp (4) được 
bố trí ở vị trí được dịch chuyển về phía bộ phận khung thứ hai (28) và thấp hơn so với phần 
(B) của bộ phận khung thứ hai (28) kéo dài cao hơn so với bộ phận khung thứ nhất (27).  
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Yasushige  (JP), KOSUGA, Naoto (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất heteroxycliden axetamit và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I'):  
 

  
 

(trong đó mỗi m, n, và p là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 2; q là 0 hoặc 1 ; R1 là 
haiogen, nhóm hydrocacbon, nhóm dị vòng, nhóm alkoxy, nhóm alkoxycacbonyl, nhóm 
sulfamoyl, nhóm CN, nhóm NO2, hoặc tương tự; R2 là halogen, amino, nhóm 
hydrocacbon, nhóm dị vòng thơm, hoặc nhóm oxo; X1 là O, NR3-, hoặc -S(O)r-; X2 là 
nhóm metylen, O, -NR3-, hoặc -S(O)r-; Q' là nhóm heteroaryl, nhóm heteroarylalkyl, 
nhóm aryl được thế, hoặc nhóm aralkyl; gốc vòng là vòng aryl hoặc vòng heteroaryl; và 
đường lượn sóng thể hiện chất đồng phân E hoặc chất đồng phân Z), muối của hợp chất, 
hoặc solvat của hợp chất này hoặc muối của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm và chất đối kháng thụ thể có khả năng cảm thụ tạm thời kiểu I (transient 
receptor potential type 1 -TRPV1) chứa hợp chất này làm hoạt chất. 
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(72) STAGNETTO, Jonathan (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển được để quản lý nhiều 

dịch vụ định vị địa cầu 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp để quản lý theo cách có điều khiển nhiều 

dịch vụ định vị địa cầu. Sáng chế cụ thể được sử dụng trong các dịch vụ thu phí vận tải. 
Hệ thống này gồm có cơ sở dữ liệu và môđun để quản lý cơ sở dữ liệu này. Cơ sở dữ liệu 
chứa thông tin nhận dạng của nhiều người sử dụng, nhiều dịch vụ của vị trí của các dịch 
vụ này, và nhiều nhà cung cấp cũng như thông tin để cho phép truy cập của những người 
sử dụng tới một hoặc nhiều dịch vụ. Ngoài ra, môđun quản lý gồm có môđun con để 
nhận thông tin về vị trí và nhận dạng của người sử dụng được truyền bởi phương tiện 
truyền, môđun con để so sánh thông tin về vị trí của người sử dụng với thông tin về vị trí 
của các dịch vụ, và môđun con để kiểm tra việc cho phép truy cập của người sử dụng với 
một dịch vụ trong số các dịch vụ được đưa ra bởi nhà cung cấp trong số các nhà cung cấp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý ảnh, camera số, và vật ghi 

chương trình xử lý ảnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật nhận biết một hoặc nhiều hình tứ giác từ ảnh nhập. Các 

vùng rìa được phát hiện từ ảnh nhập, các đường tương ứng với các vùng rìa được trích, 
cặp đường được chọn từ các đường được trích được phân loại theo mối quan hệ vị trí 
giữa hai đường trong cặp đường, giá trị đánh giá cặp đường được tính cho cặp đường, tổ 
hợp hai cặp đường được chọn, hình tứ giác được tạo ra từ bốn đường nằm trong hai cặp 
đường được chọn, giá trị đánh giá hình tứ giác được tính cho hình tứ giác dựa vào các 
phân loại và các giá trị đánh giá cặp đường của hai cặp đường tạo thành hình tứ giác, và 
hình tứ giác được chọn dựa vào giá trị đánh giá hình tứ giác tính được. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mạch nhận dạng giúp tái sử dụng hộp mực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch nhận dạng để nhận dạng trạng thái của hộp mực trong máy 
in. Mạch nhận dạng bao gồm cực chung, cực kiểm tra mã nhận dạng, cực nối nguồn, 
điện trở thứ nhất, cầu chì thứ nhất và ít nhất một mạch thay thế mã nhận dạng bao gồm 
cầu chì thứ hai. Khi máy in nhận ra rằng hộp mực là hộp mực mới, điện áp chuyển tiếp 
sẽ được truyền từ cực nối nguồn tới mạch tạo bởi điện trở thứ nhất và cầu chì thứ nhất để 
ngắt kết nối giữa cầu chì thứ nhất và cực kiểm tra mã nhận dạng. Sau khi hộp mực đã 
dùng hết và được đổ lại mực, cầu chì thứ hai được sử dụng làm bộ phận thay thế cho cầu 
chì thứ nhất, sao cho máy in ngay lập tức nhận ra rằng hộp mực Ià hộp mực mới và hộp 
mực có thể được tái sử dụng. 
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, lwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yoshikazu Suita (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy giảm thiểu được sự mệt mỏi do các rung động khi di chuyển 
gây ra. Xe máy có giá tay lái được nối với đầu trên của trục lái thông qua bộ phận giảm 
chấn, và các thân tay lái bên trái và bên phải được cố định vào các đầu bên trái và bên 
phải của giá tay lái.  
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yoshikazu Suita (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cụm đèn sau dùng cho phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm đèn sau dùng cho phương tiện giao thông vời bóng đèn không thể 
nhìn thấy được mà không làm giảm khả năng nhận biết bằng mắt thường từ phía sau. 
Thành chặn sáng che bóng đèn sao cho không thể nhìn thấy bóng đèn được từ phía sau. 
Vùng phát xạ được bổ trí bên ngoài thành chặn sáng cho phép nhìn thấy được ánh sáng 
phát ra từ bóng đèn từ phía sau.  
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60/892190 28.02.2007 US 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 26.02.2008 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yoshikazu Suita (JP), Unnop Kongnakorn (TH), Pisithsak Surawichai (TH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy có tấm che khung che ít nhất một phần khung thân. Tấm che 
thân được bố trí ở bên trái và bên phải khung thân. Tấm che trước che vùng bên dưới tay 
lái. Tấm chắn chân được gắn vào tấm che trước và được tạo ra có lỗ hở hở hướng về phía 
phần trước của xe máy cho phép gió đi vào để làm mát động cơ. Tấm che khung có phần 
đi ngang qua dây cáp kéo dài theo hướng cắt ngang hướng kéo dài của dây cáp kéo dài 
dọc theo khung thân, để ngăn ngừa sự lộ và nhô các dây cáp ra phía bên ngoài. Tấm che 
khung còn có chi tiết đỡ kéo dài hướng ra phía trước được gài vào trong lỗ hở của tấm 
chắn chân và đỡ tấm chắn chân.  
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(11) 17888 
(21) 1-2008-00468 (51) 7 A23L  2/00 
(22) 31.07.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/029888 31.07.2006 (87) WO2007/016547 08.02.2007 
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11/194,810 01.08.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 26.02.2008 
(71) CP KELCO U.S., INC.  (US) 

1000 Parkwood Circle, Suite 1000, Atlanta, GA 30339, USA 
(72) YUAN, C., Ronnie (US), KAZMIERSKI, Michelle  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hỗn hợp dạng lỏng bao gồm ít nhất một chất liệu gốc protein 

và ít nhất một chế phẩm chứa xenluloza vi khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp dạng lỏng gốc protein có độ pH thấp cụ thể (như loại 

hỗn hợp dạng lỏng gốc đậu nành và/hoặc gốc sữa), chúng ở trạng thái huyền phù thích 
hợp nên ngăn ngừa được sự sa lắng không mong muốn các thành phần protein trong quá 
trình bảo quản. Đồ uống theo sáng chế gồm hệ làm đặc, hệ này bao gồm xenluloza vi 
khuẩn (BC), các đồng tác nhân tan trong nước khác nhau bao phủ lên xenluloza này, nên 
thành phần gốc BC này tạo thành một cấu trúc mạng, cấu trúc này tạo huyền phù các 
protein và ngăn ngừa đáng kể được sự sa lắng các protein này. Ngoài ra, hệ này có khả 
năng cải thiện trạng thái huyền phù của các hỗn hợp dạng lỏng gốc protein có tính axit 
được làm bền bằng canxi không tan. Đồ uống theo sáng chế bền ở một mức nhất định 
trong điều kiện bảo quản thông thường và có thể, tùy thuộc vào độ pH của hỗn hợp dạng 
lỏng, bao gồm các chất phụ trợ, các chất này bao phủ lên các protein để ngăn ngừa, hoặc 
ít nhất là làm chậm, quá trình kết tụ các cấu tử protein khi độ pH đạt đến điểm đẳng 
điện vốn có của chúng.  
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(11) 17889 
(21) 1-2008-00470 (51) 7 F01N  3/035, F02D  41/02 
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(30) 11/679412 27.02.2007 US 
(71) INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC  (US) 

4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, United States of Arnerica 
(72) Mark A. Abraham (US), Douglas M. Hammond (US), Rodger M. Miller  (US), John F. 

Rotz (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển cho phép người vận hành 

can thiệp vào chu trình phục hồi bộ lọc hạt khí xả của động 
cơ điêzen 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giao diện người vận hành xe ô tô và thuật toán điều khiển truyền tình 
trạng phục hồi bộ lọc hạt của động cơ điêzen đến người vận hành. Thuật toán này còn 
cho phép việc điều khiển mới trên việc phục hồi tự động hiện có, thông qua việc giới hạn 
chức năng hạn chế. Giao diện người vận hành sau khi xử lý DPF tạo ra nhiều chỉ báo 
tình trạng đến người vận hành. Theo phương án ưu tiên, điều này được thực hiện nhờ sử 
dụng đèn chỉ báo chuyển mạch.  
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(72) MANSOUR, Tarek, S. (CA), VENKATESAN, Aranapakam, M.  (US), BRADFORD, 

Patricia  (US), PETERSEN, Peter, J.  (US), PROJAN, Steven, J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa chất kháng sinh beta-lactam và chất ức chế 

beta-lactamaza hai vòng 6-alkyliden-penem 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa chất kháng sinh β-lactam như xefepim và hợp chất có 

công thức I, dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn hoặc bệnh ở bệnh nhân cần điều trị bằng 
chế phẩm này. 
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(11) 17891 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng không dính chống lỗi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng không dính chống lỗi mà có thể được kiểm tra bằng mắt, 
màng không dính chống lỗi này bao gồm lớp màng mỏng bằng chất dẻo trong suốt có 
một phía được phủ chất không dính, và phía kia đầu tiên được phủ liên tục bằng một 
chất màu vấu đó chất màu trắng, sao cho màng mỏng bằng chất dẻo trong suốt ban đầu 
tạo thành màng không dính bằng chất dẻo trong suốt. Do đó, màu ở một phía của màng 
không dính khác với màu ở phía kia. Màng không dính chống lỗi có khác biệt ở chỗ, khi 
màng không dính bằng chất dẻo trong suốt được dán lên màng không dính chống lỗi bởi 
keo dính trong suốt, người sử dụng có thể phân biệt dễ dàng và rõ ràng là đối tượng được 
tách là màng không dính trong suốt. Hơn nữa, màng không dính chống lỗi có thể hỗ trợ 
người sử dụng kiểm tra lớp màng không dính khi bấm màng không dính thành các hình 
dạng khác nhau để tránh bấm nhầm trên màng không dính.  
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(72) HIMMELSBACH, Frank (DE), MAIER, Roland  (DE), EICKELMANN, Peter  (DE), 

THOMAS, Leo  (DE), BARSOUMIAN, Edward, Leon  (US), DUGI, Klaus  (DE), 
PINNETTI, Sabine  (DE), RITTER, Regine  (DE), STREICHER, Ruediger  (DE), 
FUJITA, Koichi  (JP), HATANAKA, Toshihiro  (JP), ISHIDA, Nozomu  (JP), 
MAEZONO, Katsumi  (JP), OHSUMI, Koji (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrazol-O-glycosit và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol-O-glycosit và quy trình điều chế dược phẩm chứa 
pyrazol-O-glycosit được xác định trong điểm 1 của Yêu cầu bảo hộ, hoặc tiền dược chất 
của chúng, hoặc muối dược dụng của chúng để ngăn ngừa hoặc điều trị các rối loạn 
chuyển hoá, tăng cường sự điều chỉnh glucoza-huyết, ngăn ngừa sự tiến triển từ bệnh 
dung nạp glucoza làm suy yếu, kháng insulin và/hoặc từ hội chứng chuyển hoá sang 
bệnh đái tháo đường loại 2, để ngăn ngừa hoặc điều trị các biến chứng của bệnh đái tháo 
đường, làm giảm trọng lượng, ngăn ngừa hoặc điều trị sự thoái hoá của các tế bào beta 
tuyến tụy, điều trị bệnh tăng insulin-huyết và kháng insulin và bệnh đái tháo đường loại 
1, ở bệnh nhân cần điều trị.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.02.2008 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Naotake FUJITA (JP), Takuji TOMIYAMA (JP), Yasuhiko SAKAGUCHI (JP), 

Toshiyuki MISU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp trả tiền điện tử, và máy phục vụ, 

thiết bị đầu cuối truyền thông và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trả tiền bảo đảm, rẻ, thuận tiện, mà nó cho phép sự truyền 

thông hiện có được sử dụng để khiến cho thiết bị đầu cuối trả tiền có giá thành cao là 
không cần thiết, làm cho sự truyền thông cục bộ là không cần thiết để khiến có thể sử 
dụng hệ thống bởi người bán và người mua, sử dụng tiền điện tử loại vòng lặp kín để 
khiến có thể thực hiện việc trả tiền vào lúc đạt được sự phân phối. Cơ sở dữ liệu tài 
khoản 6 mà nó được bố trí như thiết bị của hãng truyền thông và quản lý các tài khoản 
của những người bán và những người mua (những người sử dụng), và máy phục vụ trả 
tiền 5 mà nó được bố trí như thiết bị của hãng truyền thông và thực hiện qua trình trả 
tiền điện tử giữa người bán và người mua được bố trí. Trong máy phục vụ trả tiền 5, máy 
phục vụ trả tiền chính 3 và máy phục vụ trả tiền phụ 4 được bố trí. Khi yêu cầu trả tiền 
từ người sử dụng nhận được thông qua mạng truyền thông 10, máy phục vụ trả tiền 
chính 3 chuyển đến cơ sở dữ liệu tài khoản 6 để thực hiện quy trình trả tiền thời gian 
thực bằng tiền điện tử như việc trả tiền chính giữa các tài khoản của người bán và người 
mua. Việc trả tiền phụ được thực hiện giữa máy phục vụ định chế tài chính 13 và máy 
phục vụ trả tiền phụ 4 trong khoảng thời gian định trước của nó. 
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(72) SONG, Han-Seok (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm cao su dùng làm lốp xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm cao su dùng làm lốp xe. Chế phẩm cao su dùng làm lốp 
xe bao gồm polyme có nhóm chức phản ứng (1) trong nguyên liệu thô cao su, và silicat 
được tạo lớp dễ phản ứng có nhóm chức phản ứng (2) có khả năng phản ứng với polyme 
nêu trên. Khi cao su được sản xuất bằng cách trộn nóng chảy nguyên liệu thô cao su 
chứa polyme có nhóm chứa phản ứng (1) có khả năng tác dụng với nhóm chức phản ứng 
(2) của silicat được tạo lớp dễ phản ứng, chế phẩm cao su dùng làm lốp xe theo sáng chế 
thể hiện khả năng tương thích được cải thiện giữa nguyên liệu thô cao su và silicat được 
tạo lớp dễ phản ứng bởi phản ứng hoá học của polyme có nhóm chức phản ứng (1) có 
trong nguyên liệu thô cao su, với nhóm chức phản ứng (2) của silicat được tạo lớp dễ 
phản ứng. Bằng phản ứng hoá học, chất phản ứng được tạo ra có nhóm ion và được thay 
thế bền hơn giữa các lớp và/hoặc các hat của của silicat được tạo lớp. Phản ứng hoá học 
làm tăng đáng kể sự phân lớp của silicat được tạo lớp để cải thiện độ phân tán của silicat 
được tạo lớp, nhờ vậy tạo chế phẩm cao su dùng làm lốp xe với độ bền xé, độ bền kéo 
và/hoặc khả năng chống thấm không khí rất tốt. 
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(11) 17895 
(21) 1-2008-00519 (51) 7 B08B  03/02 
(22) 29.02.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 11/681,652 02.03.2007 US 

11/766,643 21.06.2007 US 
(71) SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC.  (US) 

5400 Legacy Drive, Cluster II, Building 3, Plano, Texas 75024, USA 
(72) Brian E. Porter (US), Don Meisinger  (US), Rudy Publ (US), Sean Spaziani (US), Alex 

Richert  (US), Michael Endres  (US), Geoffrey M. Bond  (US), Theodore J. Thelin  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị rửa chi tiết bằng chất lỏng đa năng 

  (57)     Nói chung sáng chế đề cập đến thiệt bị rửa chi tiết đa năng được sử dụng để tách mỡ, dầu, và 
bụi khỏi các chi tiết máy, và cụ thể hơn, thiết bị rửa chi tiết bên trong một vỏ đơn có bộ phận 
rửa tự động, có khoang rửa thứ nhất để phun các chi tiết, khoang rửa thứ hai để ngâm và khuấy 
các chi tiết, và bộ phận rửa bằng tay. Thiết bị rửa chi tiết đa năng bao gồm ba bộ phận rửa. Tất 
cả các phần này sử dụng dung dịch làm sạch từ một bơm duy nhất, thùng chứa để gom và lưu 
giữ hầu hết dung tích của dung dịch làm sạch và cặn từ quá trình rửa, một giao diện bộ điều 
khiển duy nhất được vận hành từ màn hình, và nguồn nhiệt năng để gia nhiệt dung dịch làm 
sạch. Thiết kế đa năng còn bao gồm các dấu hiệu có tính mới như việc sử dụng bơm được 
ngâm bên trong thùng chứa, các bảng dễ tiếp cận dùng cho môtơ của bơm, bộ điều khiển, và 
màn hình, bồn rửa kết hợp có tác dụng như nắp đậy an toàn của bộ phận tự động để  gom 
dung dịch làm sạch của bộ phận rửa bằng tay và để che kín bộ phận rửa tự động, và việc sử 
dụng bộ định thời và màn hình màu để dễ dàng vận hành các bộ phận rửa. Thiết kế này cũng 
có thể bao gồm đặc điểm làm sạch đa chức năng hiện thời, nắp an toàn được kích hoạt bởi 
nhiệt, thùng khuấy ngâm, và tấm tháo được hoặc chảo chứa cặn hình chữ V.  
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(11) 17896 
(21) 1-2008-00532 (51) 7 H01R  27/02 
(22) 03.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/002117    03.08.2006 (87) WO/2007/015156 08.02.2007 
(30) 05106661.0 03.08.2005 CN 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 03.03.2008 
(71) CLIPSAL ASIA HOLDINGS LIMITED  (CN) 

3/F West Wing Warwick House, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hong 
Kong SAR (CN) 

(72) LEE, Kwok, Kit, Patrick (GB) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) ổ cắm điện  

  (57)     Sáng chế đề xuất ổ cắm điện để tiếp nhận phích cắm điện, ổ cắm gồm vùng ổ cắm thứ 
nhất và thứ hai mà được nối bằng điện để sử dụng luân phiên, mỗi vùng ổ cắm thứ nhất 
và thứ hai gồm một cặp đáy các đế tiếp xúc và đế tiếp xúc thứ ba được bố trí ở các đỉnh 
của tam giác cân với cặp đáy các đế tiếp xúc được bố trí ở các đỉnh đáy của tam giác 
cân, vùng ổ cắm thứ nhất và vùng ổ cắm thứ hai được thích ứng để lần lượt tiếp nhận các 
phích cắm điện thuộc loại thứ nhất và thứ hai, trong đó phích cắm điện thuộc loại thứ 
nhất và phích cắm điện thuộc loại thứ hai gồm ít nhất một cặp chân cắm tiếp xúc đế mà 
lần lượt có thể lắp vào cặp đế tiếp xúc đáy của vùng ổ cắm thứ nhất và thứ hai, và dấu 
chân của cặp chân cắm tiếp xúc đáy của phích cắm điện thuộc loại thứ nhất rơi vào loại 
dấu chân của cặp chân cắm đế tiếp xúc đáy của vùng ổ cắm thứ hai, và dấu chân của cặp 
chân cắm tiếp xúc đáy của phích cắm điện thuộc loại thứ hai vượt ra ngoài dấu chân của 
cặp đế tiếp xúc đáy ở vùng ổ cắm thứ nhất.  
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(11) 17897 
(21) 1-2008-00555 (51) 7 H04Q  7/38 
(22) 04.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/002144    04.08.2006 (87) WO2007/017733 15.02.2007 
(30) 60/705,828 05.08.2005 US 
(71) NOKIA CORPORATION   (FI) 

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland  
(72) VIMPARI Anna-Mari (FI), MALKAMAKI Esa  (FI), NAUHA Jukka  (FI), RANTA-

AHO Karri (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống chọn cửa kênh điều khiển liên kết 

lên động nhằm tăng dung lượng 
  (57)     Sáng chế đề xuất đến phương pháp, hệ thống, thiết bị và sản phẩm phần mềm mới để 

phối hợp chọn cửa động kênh điều khiển liên kết lên (UL), ví dụ, kênh điều khiển vật lý 
chuyên dụng (DPCCH) để tăng dung lượng của truyền thông tin, ví dụ, truyền thông tin 
không dây, trong đó việc chọn cửa nêu trên được xác định nhờ sử dụng tiêu chuẩn định 
trước bởi các chỉ dẫn được tạo ra bởi mạng và khoảng thời gian gián đoạn truyền phát 
trong tín hiệu dữ liệu gián đoạn, ví dụ, được truyền trên kênh chuyên dụng tăng cường 
(E-DCH).  
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(11) 17898 
(21) 1-2008-00557 (51) 7 F16D  27/11 
(22) 06.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 096108035 08.03.2007 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO. LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) Chun-Hsien WU  (TW), Chi-Nan YEH  (TW), Yan-San LIN  (TW), Chao-Jen CHU  

(TW), Chien-Hung CHUANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu truyền động cho xe cơ giới 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động cho xe bao gồm trục phụ, trục cuối và khối sang 
số. Trục phụ được gắn đồng trục với nhiều bánh răng trục phụ và trục cuối, song song 
với trục phụ, được gắn đồng trục và quay được với nhiều bánh răng đầu ra tương ứng và 
gắn với các bánh răng trục phụ. Khối sang số bao gồm cần số và các bộ phận ăn khớp. 
Cần số chuyển động theo hướng trục trong lỗ tịt của trục cuối. Các bộ phận ăn khớp lần 
lượt chuyển động bên trong các rãnh ăn khớp của các bánh răng đầu ra, các lỗ thông của 
trục cuối và các rãnh của cần số. Khi cần số chuyến động, một trong các bộ phận ăn 
khớp được đẩy bởi bộ phận đẩy của cần số, giới hạn trong các rãnh ăn khớp và các lỗ 
thông, và ăn khớp trong các rãnh ăn khớp của bánh răng đầu ra tương ứng; trong khi các 
bộ phận ăn khớp khác thoát khỏi các rãnh an khớp riêng và không ăn khớp với các bánh 
răng đầu ra tương ứng. Nhờ đó tạo nên một cơ cấu truyền động cho xe với các bộ phận 
thiết kế đơn giản, không phức tạp tạo khả năng sang số êm.  
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(11) 17899 
(21) 1-2008-00558 (51) 7 F16C  35/063 
(22) 06.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 096108037 08.03.2007 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO. LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) Fang-Chen WU  (TW), Jung-Hsiu PAI  (TW), Jia-Ling LEE  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị hỗ trợ trục quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ trục quay bao gồm giá đỡ ổ bi, ổ bi, vòng then hoa, 
ngõng trục, và trục then hoa có sự vào khớp lồi - lõm với vòng then hoa. Giá đỡ ổ bi có 
lỗ giá đỡ ổ bi mà ổ bi có thể được gắn chặt vào, và ngõng trục đó được đưa vào và hỗ trợ 
bởi ổ bi. Vòng then hoa được kết hợp với vòng trong của ổ bi, và được cố định trong 
vòng trong của ổ bi. Với việc vào khớp lồi - lõm giữa trục quay và ổ bi mà có được sự 
trượt tự do và giảm ma sát của trục, hơn nữa đây chỉ là sự lắp ráp thông thường giữa trục 
quay và ổ bi.  
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(11) 17900 
(21) 1-2008-00562 (51) 7 H01H  31/00 
(22) 06.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 10-2007-0023213 08.03.2007 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 06.03.2008 
(71) LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD.   (KR) 

84-11, 5Ga, Namdaemun-Ro, Jung-Gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Sang-Chul LEE (KR), Ki-Hwan KIM (KR), Hong-Ik YANG (KR), Kil-Young AHN (KR)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu nhả tự động dùng cho lò xo đóng mạch trong thiết bị 

ngắt mạch không khí và thiết bị ngắt mạch không khí có cơ 
cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu nhả tự động dùng cho lò xo đóng mạch trong thiết bị ngắt 
mạch không khí và thiết bị ngắt mạch không khí có cơ cấu này. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
cập tới thiết bị ngắt mạch không khí cho phép một lò xo đóng mạch có thể được nhả tự 
động ở vị trí kéo ra trong thiết bị ngắt mạch không khí kiểu kéo ra và cơ cấu nhả tự động 
dùng cho lò xo đóng mạch trong thiết bị ngắt mạch không khí, cơ cấu nhả tự động dùng 
cho lò xo đóng mạch bao gồm bộ phận ngăn ngừa chuyển động quay của trục cam lắp 
trên trục cam cho phép lò xo đóng mạch có thể được nạp hoặc được nhả và có kết cấu 
cho phép giới hạn chuyển động quay của trục cam nhờ lực phục hồi đàn hồi của lò xo 
đóng mạch, và bộ phận để nhả bộ phận ngăn ngừa chuyển động quay của trục cam nối 
với bộ phận ngăn ngừa chuyển động quay của trục cam và có kết cấu cho phép trục cam 
có thể được quay nhờ lực phục hồi đàn hồi của lò xo đóng mạch theo các vị trí tại đó 
thân chính của thiết bị ngắt mạch không khí được kéo ra khỏi khung lắp.   
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(11) 17901 
(21) 1-2008-00563 (51) 7 H02B  1/00, H01H  71/04 
(22) 06.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 10-2007-0023210   08.03.2007 KR 

20-2007-0009811   14.06.2007 KR 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 06.03.2008 
(71) LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD.  (KR) 

84-11, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-801, Republic or Korea 
(72) KIM, Hyun Jae  (KR), KIM, Myoung Soo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị ngắt mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị ngắt mạch cho phép thu nhỏ thân thiết bị bằng cách lắp cơ 
cấu khoá liên động trong khung lắp, và có khả năng đảm bảo sự an toàn cho người sử 
dụng và bảo vệ đường dây và một thiết bị trên hệ thống điện bằng cách sử dụng một cơ 
cấu kéo vào/kéo ra khung lắp cho phép lắp một tay quay điều khiển kéo vào/kéo ra của 
thiết bị ngắt mạch vào một trục chỉ khi thiết bị ngắt mạch được tắt (mở mạch). 
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(11) 17902 
(21) 1-2008-00567 (51) 7 B41J  2/01, A45D  29/00,  29/18, 

B41J  3/407 
(22) 07.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 200710087657.6 12.03.2007 CN 
(71) MICROJET TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

1F, No. 28 R&D 2nd Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan 
(72) Kuo-Yuan Shi (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị in có quỹ đạo in dạng tròn 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị in có quỹ đạo in dạng tròn. Thiết bị in bao gồm cơ cấu in và cơ 
cấu định vị. Cơ cấu in bao gồm ray dẫn hướng dạng tròn và hộp mực in lắp trên ray dẫn 
hướng này. Cơ cấu định vị được bao quanh bởi ray dẫn hướng dạng tròn, và bao gồm ít 
nhất một giá đỡ, ít nhất một phần tựa có thể trượt, ít nhất một thanh đỡ và thanh chặn. 
Giá đỡ sẽ chứa môi trường in cần in. Phần tựa có thể trượt được đẩy lên bởi thanh đỡ khi 
thanh chặn được đẩy xuống sao cho bộ phận đàn hồi bên trong phần tựa có thể trượt sẽ 
được giữ tỳ lên môi trường in để định vị môi trường in này. Hộp mực in sẽ thực hiện 
thao tác in trên môi trường in theo quỹ đạo in dạng tròn sau khi môi trường in được định 
vị nhờ cơ cấu định vị.  
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(11) 17903 
(21) 1-2008-00576 (51) 7 C07D  471/02, A61K  31/437,  

31/4545, A61P  29/00, A61K  
31/5377 

(22) 07.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/007812 07.08.2006 (87) WO2007/017237 15.02.2007 
(30) 0516380.3 09.08.2005 GB 

0524324.1 29.11.2005 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United 
Kingdom 

(72) Andrew John EATHERTON (GB), Gerard Martin Paul GIBLIN (GB), William 
Leonard MITCHELL (GB), Alan NAYLOR  (GB), Lee William PAGE  (GB), Martin 
SWARBRICK  (GB), Jennifer Anne SWEETlNG  (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất imidazopyridin dùng làm phối tử thụ thể canabinoit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất imidazopyridin, dược phẩm chứa các hợp chất này 
dùng để điều trị các bệnh do tăng hoặc giảm hoạt tính của thụ thể canabinoit gây ra một 
cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là chứng đau.  
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(11) 17904 
(21) 1-2008-00579 (51) 7 A61K  31/44,  31/415,  31/444, A61P  

3/10 
(22) 09.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/316068      09.08.2006 (87) WO2007/018314 15.02.2007 
(30) 2005-232646 10.08.2005 JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) ABE, Hidenori  (JP), WAKABAYASHI, Takeshi (JP), RIKIMARU, Kentarou  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc điều trị bệnh đái tháo đường và phương pháp bào chế 

thuốc này 
  (57)     Sáng chế đề cập thuốc để phòng hoặc điều trị bệnh đái tháo đường có ít tác dụng phụ 

như tăng trọng lượng cơ thể, tích mỡ, nở to tim và tương tự, thuốc này chứa hợp chất 
được biểu diễn bằng công thức:  

 

  
 

trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong phần mô tả, hoặc muối của chúng 
hoặc thuốc của nó.  
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(11) 17905 
(21) 1-2008-00580 (51) 7 C07K  16/18, A61K  39/395 
(22) 15.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/AU2006/001165 15.08.2006 (87) WO2007/019620 22.02.2007 
(30) 2005904406 15.08.2005 AU 

60/709,333 17.08.2005 US 
(71) ARANA THERAPEUTICS LIMITED  (AU) 

Level 2, 37 Epping Road, Macquarie Park, New South Wales 2113, Australia 
(72) JENNINGS Philip Anthony  (GB), DOYLE Anthony Gerard  (AU), CLARKE Adam 

William  (AU), GAY Robert Daniel  (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể được thiết kế chứa vùng khung của động vật linh 

trưởng tân thế giới và bộ kit chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến kháng thể hoặc phần gắn kết với kháng nguyên của nó có vùng 

thay đổi chứa ít nhất hai vùng xác định tính bổ trợ (CDR) và ít nhất ba vùng khung. Các 
vùng khung này là hoặc có nguồn gốc từ vùng khung của động vật linh trưởng Tân thế 
giới, và ít nhất một trong số CDR là CDR của động vật linh trưởng cựu thế giới.  
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(11) 17906 
(21) 1-2008-00581 (51) 7 C07K  16/18, A61K  39/395 
(22) 15.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/AU2006/001166 15.08.2006 (87) WO2007/019621 22.02.2007 
(30) 2005904406 15.08.2005 AU 
(71) ARANA THERAPEUTICS LIMITED  (AU) 

Level 2, 37 Epping Road, Macquarie Park, New South Wales 2113, Australia 
(72) JENNINGS Philip Anthony (GB), DOYLE Anthony Gerard (AU), CLARKE Adam 

William (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể khảm với các vùng động vật linh trưởng tân thế 

giới, phương pháp sản xuất và bộ kit chứa chúng 
  (57)     Sáng chế này đề xuất kháng thể khảm hoặc phần gắn kết với kháng nguyên của nó. Phần 

gắn kết với kháng nguyên chứa ít nhất hai vùng xác định tính bổ trợ (CDR) và ít nhất ba 
vùng khung, trong đó ít nhất một CDR là CDR động vật linh trưởng Tân thế giới.  
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(11) 17907 
(21) 1-2008-00591 (51) 7 A47C  1/031,  1/034,  1/038,  1/02,  

15/00 
(22) 10.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 60/894,138 09.03.2007 US 

11/827,124 10.07.2007 US 
(71) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC.  (US) 

One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, United States of America 
(72) Richard E. CASTEEL (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu ngả không cần khoảng trống 

  (57)     Sáng chế đề xuất ghế ngả được bao gồm mặt ngồi, phần tựa, và hai cơ cấu ngả nằm cách 
nhau đỡ kết hợp mặt ngồi và phần tựa. Mỗi cơ cấu ngả bao gồm thanh đế tiếp xúc với 
nền, thanh mặt ngồi được nối hoạt động và đỡ mặt ngồi, cơ cấu thanh phần tựa nối hoạt 
động phần tựa với thanh mặt ngồi, thanh xoay phía sau được nối hoạt động với thanh đế 
tại chốt xoay thứ nhất, và thanh xoay phía trước được nối hoạt động với thanh đế nhờ cơ 
cấu chốt xoay có thể dịch chuyển tạo ra chốt xoay thứ hai. Thanh xoay phía sau và thanh 
xoay phía trước có thể lần lượt xoay theo lựa chọn quanh các chốt xoay thứ nhất và thứ 
hai nhằm cho phép cơ cấu ngả dịch chuyển theo lựa chọn giữa vị trí đứng thẳng và vị trí 
ngả ra. Cơ cấu chốt xoay có thể dịch chuyển sẽ dịch chuyển vị trí của chốt xoay thứ hai 
so với thanh đế khi cơ cấu ngả dịch chuyển giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai.  
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(11) 17908 
(21) 1-2008-00592 (51) 7 B60R  25/04 
(22) 10.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 2007-057946 08.03.2007 JP 

12/041412 03.03.2008 US 
(71) YAMAHA MOTOR ELECTRONICS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1450-6 Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken, Japan 
(72) Takahiro Shii  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xác nhận tín hiệu nhận dạng dùng cho thiết bị 

chống khởi động động cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác nhận tín hiệu nhận dạng dùng cho thiết bị chống 

khởi động động cơ, phương pháp này bao gồm : bật công tắc chính ở trạng thái ăcquy 
không được lắp hoặc các tình trạng tương tự, cấp điện năng cho CPU nhờ máy phát điện 
được dẫn động chuyển động quay thủ công của động cơ, nhập tín hiệu nhận dạng ở trạng 
thái động cơ đang quay, và chuyển động quay của động cơ được tiếp tục khi tín hiệu 
nhận dạng phù hợp với tín hiệu nhận dạng được đăng ký trước. Hơn nữa, trong phương 
pháp xác nhận tín hiệu nhận dạng dùng cho thiết bị chống khởi động động cơ, việc nhập 
tín hiệu nhận dạng có thể được thực hiện bằng cách vận hành thiết bị điện sử dụng điện 
áp được cấp bởi công tắc chính, tín hiệu nhận dạng có thể được phân biệt bằng CPU, và 
tín hiệu nhận dạng có thể được phân biệt chỉ khi hiệu điện thế được cấp cho công tắc 
chính bằng hoặc cao hơn hiệu điện thế mà CPU có thể ghi nhận rằng công tắc chính 
đang ở trạng thái Bật. 
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(11) 17909 
(21) 1-2008-00597 (51) 7 C07D  473/06,  473/04, A61K  

31/495, A61P  3/00,  9/00 
(22) 08.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/007869 08.08.2006 (87) WO2007/017262 15.02.2007 
(30) 0516464.5 10.08.2005 GB 

0607736.6 19.04.2006 GB 
0614569.2 21.07.2006 GB 

(71) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION  (US) 
One Franklin Plaza, P O Box 7929, Philadelphia, Pennsylvania 19101, United States of 
America 

(72) Richard Jonathan Daniel HATLEY (GB), Jag Paul HEER (GB), John LIDDLE (GB), 
Andrew McMurtrie MASON (GB), Ivan Leo PINTO (GB), Shahzad Sharooq 
RAHMAN (GB), Ian Edward David SMITH (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Các hợp chất xanthin để làm chất chủ vận HM74A chọn lọc, 

dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chất dẫn xuất xanthin, quy trình sản xuất các dẫn xuất này, dược 

phẩm chứa để điều trị bệnh; ví dụ các bệnh trong đó sự thiếu hoạt hoá thụ thể HM74A 
gây ra bệnh hoặc trong đó sự hoạt hoá thụ thể này là có lợi.  
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(11) 17910 
(21) 1-2008-00601 (51) 7 C11D  3/37,  1/72,  1/22 
(22) 10.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/316120      10.08.2006 (87) WO2007/018317 15.02.2007 
(30) 2005-233702 11.08.2005 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 11.03.2008 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) YANAGISAWA, Yuki (JP), MIZUSAWA, Kimihiro  (JP), KASAI, Katsuhiko  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt dùng cho việc giặt bằng tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt dùng cho việc giặt bằng tay, chế phẩm này chứa 
polyme có 90% trọng lượng hoặc lớn hơn là đơn vị monome được tạo thành từ etylen 
oxit, polyme có độ nhớt-phân tử lượng trung bình là 1.500.000 hoặc lớn hơn và 
4.500.000 hoặc ít hơn với lượng nhiều hơn 0,03% trọng lượng và 5% trọng lượng hoặc 
nhỏ hơn của chế phẩm tẩy giặt. Chế phẩm tẩy giặt dùng cho việc giặt bằng tay và chế 
phẩm tẩy giặt quần áo được có thể được sử dụng thích hợp làm chất tẩy giặt bằng tay.  
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(11) 17911 
(21) 1-2008-00608 (51) 7 H04Q  7/38, H04M  15/00,  15/28, 

H04Q  07/22 
(22) 11.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 0704838.2 13.03.2007 GB 

0715139.2 03.08.2007 GB 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 11.03.2008 
(71) HUTCHISON WHAMPOA THREE G IP (BAHAMAS) LIMITED  (BS) 

Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, Bahamas 
(72) HEPSAYDIR, Erol  (TR), Nicola BINUCCI (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp triển khai ứng dụng xác định vùng nội hạt trong 

mạng truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để triển khai ứng dụng xác định vùng nội hạt trong 

mạng truyền thông di động trong đó thiết bị GPS hỗ trợ mạng trong khoảng ngắn trong 
nội hạt của người sử dụng tại vùng nội hạt trả lại toạ độ của nó tới thiết bị di động của 
người sử dụng, khi thiết bị di động nằm khoảng phạm vi mạng của thiết bị GPS. Vị trí 
này được so sánh với id điện thoại di động vị trí nội hạt đã lưu cung cấp trong thuê bao 
người sử dụng. Nếu tất cả vị trí nằm trong khoảng cho phép thì sau đó thiết bị di động 
được xem là nằm vùng nội hạt và được tính phí vùng nội hạt cho đến khi thiết bị di động 
ra khỏi vùng nội hạt.  

 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
90 

(11) 17912 
(21) 1-2008-00615 (51) 7 G11B  5/84 
(22) 12.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 2007-063387 13.03.2007 JP 
(71) 1. SHOWA DENKO K.K.  (JP) 

13-9, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8518, Japan 
2. CITIZEN SEIMITSU CO., LTD.  (JP) 
6663-2, Funatsu Fujikawaguchikomachi, Minamitsuru-gun, Yamanashi, 401-0395, 
Japan 

(72) Kazuyuki HANEDA (JP), Masahiko KOBAYASHI  (JP), Yukinaka TOYAMA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo nền dạng đĩa và thiết bị rửa nền dạng đĩa 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo nền dạng đĩa và thiết bị rửa. Phương pháp chế 

tạo nền dạng đĩa bao gồm các công đoạn: lau rửa bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai của 
nền dạng đĩa (10) bằng cách lần lượt sử dụng trục lăn xốp thứ nhất (110a) và trục lăn 
xốp thứ hai (110b) có dạng hình trụ và được dẫn động quay. Quá trình lau rửa xác định 
khoảng cách giữa các trục tâm của trục lăn xốp thứ nhất (110a) và trục lăn xốp thứ hai 
(110b) để kẹp nền dạng đĩa 10 ở giữa, và thực hiện việc lau rửa trong khi khoảng cách 
xác định được giữa các trục tâm được kiểm soát.  
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(11) 17913 
(21) 1-2008-00619 (51) 7 H04H  1/00, H04N  5/445,  7/173 
(22) 21.07.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/002006      21.07.2006 (87) WO2007/023339 01.03.2007 
(30) 11/212,114 26.08.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 12.03.2008 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 
(72) SEPPALA Martta Aino Adele (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phân phối mẫu thông báo trong hướng dẫn dịch 

vụ truyền quảng bá kỹ thuật số 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp để phát và thu các đoạn ESG được kết hợp với 

sự kiện hoặc chương trình. Sự kiện hoặc chương trình có thể có thành phần dịch vụ 
tương tác trong đó thuê bao có thể tương tác với chương trình theo thời gian thực. Thông 
tin về nội dung chương trình, chẳng hạn dữ liệu âm thanh và viđeo được kết hợp với 
chương trình, có thể được truyền tới thuê ban trong đoạn ESG. Đoạn ESG có thể có siêu 
dữ liệu được kết hợp mà thông tin liên quan tới thành phần dịch vụ tương tác của sự kiện 
hoặc chương trình có thể được ánh xạ vào đó Thiết bị đầu cuối thuê bao hoặc bộ thu có 
thể phân tích dữ liệu về đoạn ESG để xác định các thuộc tính để hiển thị mẫu thông báo 
được kết hợp với thành phần dịch vụ tương tác của sự kiện hoặc chương trình. Sự tương 
tác của thuê bao với chương trình có thể được tạo ra thông qua mẫu thông báo.  
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(11) 17914 
(21) 1-2008-00632 (51) 7 B22C  9/06 
(22) 13.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 2007-064289 14.03.2007 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 09.04.2008 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

No. 840, Ohaza Kokubu, Ueda-shi, Nagano-ken, Japan 
(72) Toshiaki YANAGISAWA (JP), Yoshiaki UMEHARA  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đúc trọng lực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc trọng lực, trong thiết bị đúc trọng lực này bao gồm 
khuôn trên (12) và khuôn dưới (14) tạo thành hốc khuôn đúc (18) của khuôn đúc (10), 
khuôn trên (12) được tạo ra như là khuôn di động và khuôn dưới (14) được tạo ra như là 
khuôn cố định. Khuôn trên (12) được tạo ra có các chốt đẩy (24) mà khi khuôn trên (12) 
và khuôn dưới (14) được mở ra bằng cách di chuyển khuôn trên (12), nhờ đó lấy được 
vật đúc (P) thu được nhờ kim loại nóng chảy được nạp vào hốc khuôn đúc (18) bằng 
cách làm nguội, đẩy vật đúc (P) về phía khuôn dưới (14) và.khuôn dưới (14) được tạo ra có 
các chốt nhô (30) để đẩy nhô vật đúc (P) trên khuôn dưới (14) về phía khuôn trên (12).  
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(11) 17915 
(21) 1-2008-00633 (51) 7 B22C  9/06 
(22) 13.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 2007-064284 14.03.2007 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 09.04.2008 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

No. 840, Ohaza Kokubu, Ueda-shi, Nagano-ken, Japan 
(72) Toshiaki YANAGISAWA (JP), Yoshiaki UMEHARA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đúc trọng lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc trọng lực, thiết bị đúc này có phần đậu rót mà qua đó 
kim loại nóng chảy được rót từ đậu rót (20) vào hốc khuôn đúc (18) được tạo ra trong 
khuôn đúc (10) chảy xuống phía dưới. Các thành phần làm nguội (30, 32) được tạo ra từ 
kim loại tách riêng với khuôn đúc tạo hốc khuôn đúc (18) và trong đó được tạo ra đường 
ống mà qua đó các dòng nước được bố trí sao cho ít nhất một bề mặt của thành phần làm 
nguội tiếp xúc được với khuôn đúc.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 13.03.2008 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

No. 840, Ohaza Kokubu, Ueda-shi, Nagano-ken, Japan 
(72) Yoshiaki UMEHARA  (JP), Toshiaki YANAGISAWA (JP), Shoji KAIUME (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc có khuôn đúc (10), khuôn đúc (10) này có khuôn trên 
(12) và các khuôn nằm ngang (16) là các khuôn di động và khuôn dưới (14) là khuôn cố 
định. Hốc khuôn đúc (18) để đúc vật đúc được tạo ra khi khuôn trên (12) và khuôn nằm 
ngang (16) chuyển động về phía khuôn dưới (14) để đóng kín khuôn đúc. Tấm đỡ (36) 
và thành phần trượt (42). đóng vai trò là các thành phần ngoại vi được nối vào khuôn 
dưới (14) và các khuôn nằm ngang (16) là các phần tạo thành hốc khuôn đúc tạo ra ít 
nhất là các phần của bề mặt thành trong của hốc khuôn đúc (18) được nối cùng nhau bởi 
các phần nối (40) và (44) làm từ tấm gốm đóng vai trò như các thành phần nối (40a) và 
(44a) có đặc tính cách nhiệt cao hơn đặc tính cách nhiệt của khuôn dưới (14) và các 
khuôn nằm ngang (16).  
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SEIFERT, Gottfried  (CH), WISS, Juerg  (CH), ZELLER, Martin (CH), FABER, 
Dominik  (CH) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình tổng hợp mandipropamit và dẫn xuất của nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế hợp chất có công thức (I) 
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  trong đó:  
R là nhóm alkynyl; R1 là alkyl, alkenyl, alkynyl, xycloalkyl, xycloalkyl-alkyl, phenyl và 
phenylalkyl, có thể lần lượt đối với tất cả các nhóm nêu trên mang một hoặc nhiều 
nguyên tử halogen giống nhau hoặc khác nhau; alkoxy; alkenyloxy; alkynyloxy; 
alkoxyalkyl; haloalkoxy; alkylthio; haloalkylthio; alkysulfonyl; fonnyl; alkanoyl; 
hydroxy; halogen; xyano; nitro; amino; alkylamino; dialkylamino; carboxyl; 
alkoxycacbonyl; alkenyloxycacbonyl; hoặc alkynyloxycacbonyl; và n là số nguyên nằm 
trong khoảng từ 0 đến 3, quy trình này bao gồm: (i) cho hợp chất có công thức (m) trong 
đó R, R1 và n là như nêu trên; m và m' độc lập là 0 hoặc 1; khi m và m' đều là 0, A là 
nhóm alkyl, alkenyl hoặc alkynyl (thích hợp nếu có đến tám nguyên tử cacbon), tuỳ ý 
được thế bằng một hoặc nhiều nhóm độc lập được chọn từ halogen, hydroxy, alkoxy, C1-

4dialkylamino hoặc xyano; khi một trong số m và m' là 0 và cái còn lại là 1, A là nhóm 
alkandiyl, alkendiyl hoặc alkynediyl chứa ít nhất hai nguyên tử cacbon (và thích hợp 
nếu có đến tám nguyên tử cacbon), tuỳ ý được thế bằng một hoặc nhiều nhóm độc lập 
được chọn từ halogen, hydroxy, alkoxy, C1-4dialkylamino hoặc xyano; khi m và m' đều 
là 1, A là nhóm alkantriyl, alkentriyl hoặc alkynetriyl chứa ít nhất ba nguyên tử cacbon 
(và thích hợp nếu có đến tám nguyên tử cacbon), tuỳ ý được thế bằng một hoặc nhiều 
nhóm độc lập được chọn từ halogen, hydroxy, alkoxy, C1-4dialkylamino hoặc xyano; và 
trong đó nếu nhóm A chứa ba hoặc nhiều nguyên tử cacbon, một hoặc nhiều nguyên tử 
cacbon có thể tuỳ ý được thay thế bằng nguyên tử oxy, với điều kiện có ít nhất một 
nguyên tử cacbon ở giữa hai nguyên tử oxy bất kỳ trong phân tử, phản ứng với hợp chất 
có công thức (IV) để thu được hợp chất có công thức (II) trong đó R, R1 và n là như nêu 

trên, và (ii) cho hợp chất có công thức (II) phản ứng với  trong đó L là nhóm rời 
chuyển, để thu được hợp chất có công thức (I) như nêu trên.  
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(72) Isamu IKEDA (JP), Yoshifumi SAKAMOTO (JP), Kuniaki OKADA (JP), Koji 
IWATA (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ đốt ống bức xạ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ đốt ống bức xạ có thể đạt được mức giảm đáng kể của hàm lượng 
NOx trong khí xả của quá trình đốt và có thể ngăn ngừa sự suy giảm tuổi thọ phục vụ 
của buồng đốt. Theo sáng chế, bộ đốt ống bức xạ bao gồm ống cấp khí đốt (20) được bố 
trí trong ống bức xạ (10) dùng để dẫn không khí đốt cháy và buồng đốt cho phép khí đốt 
phun theo đường thẳng ra khỏi lỗ phun thẳng (21) nằm ở một đầu của ống cấp khí đốt có 
thể được đốt cháy khi được trộn với không khí đốt cháy. Trong bộ đốt ống bức xạ, lỗ 
phun theo hướng kính (22) để phun theo hướng kính khí đốt được tạo ra ở đầu phía xa 
của ống cấp khí đốt ở vị trí phía sau lỗ phun thẳng. Tấm chặn (23) được bố trí trên chu 
vi ngoài của ống cấp khí đốt ở vị trí phía sau và ở lân cận lỗ phun theo hướng kính. Lỗ 
phun chính (25) để phun theo hướng kính khí đốt được tạo ra trên ống cấp khí đốt ở vị 
trí phía sau tấm chặn (23).  
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(US), GROSANU, Cristina  (US), LO, Jennifer, Rebecca (US), LI, Yanfang (CN), 
ROBICHAUD, Albert, Jean (US), BERNOTAS, Ronald, Charles (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 3-sulfonylindazol được thế làm phối tử 5-

hydroxytryptamin-6 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, quy trình điều chế hợp chất này và dược 

phẩm chứa nó để điều trị rối loạn hệ thần kinh trung ương có liên quan đến hoặc bị tác 
động bởi thụ thể 5-HT6.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu giải phóng áp lực bên trong các đầu xi lanh động cơ 

liền khối 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu giải phóng áp lực bên trong đầu xi-lanh động cơ đốt trong 

bao gồm trục cam và ống bọc giải phóng áp lực, trong đó ống bọc giải phóng áp lực bọc 
trục cam và tiếp giáp với cam xả của trục cam. ống giải phóng áp lực bao gồm vòng bao 
và các bộ phận ly hợp một chiều. Trục cam khi quay theo chiều dương và nhờ các bộ 
phận ly hợp một chiều, khiến cho ống giải phóng áp lực tách khỏi trục cam. Nhờ đó, ống 
giải phóng áp lực sẽ không quay đồng tốc với trục cam theo chiều dương. Mặt khác, trục 
cam, khi quay theo chiều âm, và nhờ các bộ phận ly hợp một chiều, khiến cho ống giải 
phóng áp lực nối với trục cam và ống giải phóng áp lực sẽ quay đồng tốc với trục cam 
theo chiều âm. Vấu cam thứ nhất và vấu cam thứ hai, khác nhau về độ cao cam, được tạo 
quanh chu vi của ống giải phóng áp lực. Nhờ đó, với sự hỗ trợ của vấu cam thứ nhất và 
cấu cam thứ hai, khác nhau về độ cao cam, ống giải phóng áp lực sẽ có thể được dùng 
cho nhiều loại thanh lắc khác nhau góp phần là giảm sự phức tạp trong quản lý và không 
làm tăng giá thành.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Thiết bị đúc ly tâm 

  (57)     Sáng chế này đề xuất một thiết bị đúc ly tâm. Thiết bị này có một cửa, một ống, một nắp 
và một công xon. Một phễu được đổ đầy bằng kim loại nóng chảy được lắp tại của. Cửa 
được lắp để có thể quay bởi một chốt quay tại một vị trí mà cổng đổ của khuôn kim loại 
được tạo thành. ống được lắp đế có các vòi phun phun chất lỏng làm mát tại cả hai dầu 
của khuôn kim loại. Nắp đậy được lắp vào một bản lề và mở/đóng tại một mặt và ngăn 
việc bắn tung toé của chất làm mát. Công xon được lắp tại một mặt của nắp đậy. Các 
vòng nối để lắp chốt cố định để cố định cửa được gắn vào công xon.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phát không dây chùm tia nhiệt và bộ thu không dây 

  (57)    Khi sự xuất hiện của con người được cảm nhận bởi bộ cảm biến người 12, khối điều 
khiển 14 trong bộ phát không dây 10 tạo và phát ra tín hiệu điều khiển bao gồm : tín 
hiệu độ sáng thể hiện độ sáng xung quanh dựa trên tín hiệu cảm biến được cung cấp từ 
bộ cảm biến ánh sáng 13; và tín hiệu thời gian bật thể hiện thời gian bật vật chiếu sáng, 
và kích hoạt bộ đếm thời gian của chính khối điều khiển cùng lúc với việc phát ra tín 
hiệu điều khiển, do đó đếm thời gian bật thể hiện bởi tín hiệu thời gian bật. Sau đó, ngay 
sau khi bộ đếm thời gian kết thúc đếm, khối điều khiển 14 thu nhận được độ sáng xung 
quanh được cảm nhận bởi bộ cảm biến ánh sáng 13. Để phù hợp với sáng chế, vật chiếu 
sáng được ngăn chặn tránh khỏi không hoạt động bởi thực tế là có sự xác định nhầm là 
môi trường xung quanh sáng hơn mức chiếu sáng định trước bởi vật chiếu sáng bật do 
chính bộ phát không đây.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phát không dây chùm tia nhiệt 

  (57)     Khối điều khiển 14 trong bộ phát không dây 10 tạo và phát ra hai tín hiệu bật để điều 
khiển vật chiếu sáng ở trong khoảng thời gian ngẫu nhiên, và sau khi phát ra tín hiệu bật 
thứ hai, tạo và phát ra tín hiệu kéo dài để kéo dài thời gian điều khiển vật chiếu sáng ở 
trong khoảng thời gian ngẫu nhiên từ lúc phát tín hiệu bật thứ nhất. Để thích hợp với bộ 
phát không dây này, thậm chí trong trường hợp ở nơi con người được cảm nhận đồng 
thời bởi nhiều bộ phát, vật chiếu sáng vẫn có thể được điều khiển một cách thích hợp.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ chuyển mạch điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ chuyển mạch (A) bao gồm hộp (10) để lắp vào bề mặt tường 
bằng vật liệu xây dựng. Hộp (10) được tạo ra có phần lõm (55) trên bề mặt trước của nó. 
Trong phần lõm (55) được tạo ra có, ví dụ là bộ điều khiển vận hành của người sử dụng 
từ (19a đến 19d) để xác định việc định thời; màn hiển thị thông tin xác định (59) để hiển 
thị các nội dung xác định; và các thiết bị khác. Trong phần lõm (55), nút vận hành (B) 
được bố trí. Nút vận hành (B) bao gồm đế (30) và nắp (40). Đế (30) có các lỗ từ (33a đến 
33e) được tạo ra trên các phần hướng vào bộ điều khiển vận hành cứa người sử dụng từ 
(19a đến l9d) và các màn hiển thị thông tin xác định (8 và 59) và được đỡ quay bởi các 
vấu đỡ quay thứ nhất (61) được tạo ra trên rời khỏi các vấu đỡ quay thứ nhất (61). 
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(11) 17925 
(21) 1-2008-00671 (51) 7 A01N 63/02, F24F 1/00, 3/16 
(22) 09.11.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/KR2006/004678 09.11.2006 (87) WO2007/061191 31.05.2007 
(30) 10-2005-0112615 23.11.2005 KR 

10-2006-0031008 05.04.2006 KR 
10-2006-0031013 05.04.2006 KR 
10-2006-0031462 06.04.2006 KR 

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.03.2008 
(71) LG ELECTRONICS, INC.  (KR) 

20, Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul 105-875, Republic of Korea 
(72) LEE, Sung-Hwan (KR), LEE, Kam-Gyu (KR), KIM, Dong-Jin  (KR), OCK, Ju-Ho  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí. Máy điều hòa không khí bao gồm thân 
chính được tạo ra từ nhiều cấu phần được lắp ráp với nhau và đường dẫn không khí, 
không khí được hút vào thân chính lưu thông qua đường dẫn không khí này. ít nhất một 
trong các cấu phần bao gồm vật liệu tạo men vi khuẩn Kimchi lactic được tạo ra ở một 
phần của cấu phần, phần này tiếp xúc với không khí lưu thông đọc theo đường dẫn 
không khí.  
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(11) 17926 
(21) 1-2008-00675 (51) 7 A61K  31/4245,  31/433, A61P  

29/00, C07D  413/14,  417/14 
(22) 21.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/065496  21.08.2006 (87) WO2007/023143  01.03.2007 
(30) 05107725.3 23.08.2005 EP 
(71) N.V. ORGANON  (NL) 

Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Netherlands 
(72) RATCLIFFE, Paul David (GB), ADAM-WORRALL, Julia (GB), MORRISON, Angus 

John (GB), FRANCIS, Stuart John (GB), KIYOI, Takao (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất (indol-3-yl) dị vòng làm các chất chủ vận của thụ 

thể canabinoit cb1, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình 
điều chế thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indol có công thức chung (I)  
 

  
 

trong đó A, X1, X2, X3, Y, R1, R2, R3 và R4 là như được xác định trong yêu cầu bảo hộ, 
hoặc muối dược dụng của chúng, đến các dược phẩm chứa hợp chất này và đến ứng 
dụng của hợp chất indol này để điều trị chứng đau.  
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(11) 17927 
(21) 1-2008-00682 (51) 7 C07D  223/16,  403/10, A61K  31/55
(22) 17.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/032098 17.08.2006 (87) WO2007/024612 01.03.2007 
(30) 60/710,004 19.08.2005 US 
(71) ARRAY BIOPHARMA INC.  (US) 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, United States of America 
(72) DOHERTY, George A. (US), EARY, Todd, C. (US), GRONEBERG, Robert, D. (US), 

JONES, Zachary  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất benzoazepin được thế ở vị trí 8 làm chất điều biến thụ 

thể giống toll 
  (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất, thuốc chứa hợp chất này và gói chứa thuốc này để điều 

trị bệnh có công thức (I), hợp chất này là hữu hiệu để điều biến việc truyền tín hiệu 
thông qua thụ thể giống toll (toll like receptors-TLRs) TLR7 vµ/hoÆc TLR8. 
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(11) 17928 
(21) 1-2008-00683 (51) 7 A23L  1/328, A23B  4/027 
(22) 18.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/DE2006/001867  18.10.2006 (87) WO2007/045233  26.04.2007 
(30) 10 2005 050 723.9 19.10.2005 DE 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.05.2008 
(71) STIFTUNG ALFRED-WEGENER-INSTITUT FUR POLAR- UND 

MEERESFORSCHUNG  (DE) 
Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven, Germany 

(72) KOHLER-GUNTHER, Angela (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp chế biến trứng rụng của động vật sống dưới nước 

dùng cho thực phẩm chất lượng và trứng rụng được chế biến 
bằng cách sử dụng phương pháp này 

  (57)     Phương pháp chế biến trứng rụng của động vật sống dưới nước dùng cho thực phẩm chất 
lượng và trứng rụng được chế biến bằng cách sử dụng phương pháp này.  

Việc chế biến trứng rụng chín mà trứng này có thể thu được tự nhiên mà không 
phải giết hại động vật, đã không mang lại những kết quả như mong muốn cho đến thời 
điểm này, vì trứng rụng thường bị nổ. Theo phương pháp của sáng chế, sau khi thu 
hoạch tự nhiên, trứng rụng được xử lý ngoại sinh bằng ít nhất một phân tử truyền tình 
trạng tín hiệu, cũng xảy ra tự nhiên trong tế bào trứng, như hyđrô peroxit hay canxi 
clorua. Khi đó, Ovoperoxitđaza được kích hoạt, thúc đẩy quá trình hình thành và làm 
cứng mảng ngoại bào của trứng. Khả năng xử lý tuyệt đối vô hại, không bị pháp luật về 
thực phẩm phản đối, để làm cứng trứng rụng đã được đã được tìm ra khi xử lý trứng rụng 
bằng một phân tử truyền tính trạng tín hiệu, cũng xảy ra tự nhiên trong tế bào trứng, mặt 
khác, nó được hình thành trong quá trình trao đổi chất thông thường của tế bào nhằm 
tránh hiện tượng thụ tinh nhiều tinh trùng. Độ cứng của trứng được điều chỉnh thông qua 
thời gian xử lý. Các trứng đã được làm cứng có thể được bảo quản và duy trì tốt hơn, vì 
phương pháp còn có tác dụng chống khuẩn và tránh được quá trình kết tinh tyroxin. Việc 
làm cứng nhân tạo trứng có thể được theo dõi qua kính hiển vi điện tử bởi một cấu trúc 
đặc biệt.  
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(11) 17929 
(21) 1-2008-00685 (51) 7 C21B  3/04 
(22) 30.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/034194 30.08.2006 (87) WO2007/027998 08.03.2007 
(30) 60/712,556 30.08.2005 US 

60/788,173 31.03.2006 US 
(71) E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, United States of America 
(72) BARNES John James (IE), LYKE Stephen Erwin  (US), NGUYEN Dat  (US), 

URAGAMI Akira (JP), KOBAYASHI Isao  (JP), HINO Mitsutaka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất sắt và các titan oxit tách ra được và sản 

phẩm kim loại hoá xỉ nóng chảy giàu sắt (II) oxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sắt và các titan oxit tách ra được từ quặng chứa 

titan oxit và sắt (III) oxit bao gồm các bước: (a) tạo ra các khối kết tụ bao gồm các vật 
liệu trên cơ sở cacbon và quặng, lượng cacbon của các khối kết tụ đủ để, ở nhiệt độ cao, 
khử sắt (III) oxit thành sắt (II) oxit và tạo ra xỉ nóng chảy giàu sắt (II) oxit, (b) đưa các 
khối kết tụ lên trên lớp cacbon của lò đáy bằng chuyển động; (c) nung nóng các khối kết 
tụ trong lò đáy bằng chuyển động này đến nhiệt độ đủ để khử và làm nóng chảy các 
khối kết tụ để tạo ra xỉ nóng chảy giàu sắt (II) oxit; (d) kim loại hóa sắt (II) oxit của xỉ 
nóng chảy bằng phản ứng của sắt (II) oxit và cacbon của lớp cacbon ở nhiệt độ lò đủ để 
duy trì xỉ ở tình trạng nóng chảy; và (e) hóa rắn xỉ sau khi kim loại hóa sắt (II) oxit để 
tạo ra mạng xỉ giàu titan oxit có các hạt sắt kim loại được phân bố qua đó; và (f) tách 
các hạt sắt kim loại ra từ xỉ, xỉ này bao gồm lớn hơn 85% titan điôxit trên cơ sở toàn bộ 
trọng lượng của mạng sau khi tách sắt kim loại. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm kim 
loại hóa xỉ nóng chảy giàu sắt (II) oxit. 
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(11) 17930 
(21) 1-2008-00688 (51) 7 B01D  25/00,  25/12 
(22) 20.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) JP2007-072084 20.03.2007 JP 
(71) NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 

4-1, Oji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002, Japan 
(72) Shoichi MIYAWAKI (JP), Haruo KONNO (JP), Takashi OCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp cô đặc huyền phù đặc chứa canxi cacbonat kết 

tủa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cô đặc huyền phù đặc chứa canxi cacbonat kết tủa 

hình kim hoặc hình trụ có đường kính hạt trung bình bằng 2 μm hoặc lớn hơn, canxi 
cacbonat này được tạo ra bằng cách tôi vôi sống trong nước hoặc dung dịch yếu và sau 
đó kiềm hoá trong dung dịch màu xanh trong bước kiềm hoá của quy trình nghiền ướt 
sulfat hoặc sođa, trong đó phương pháp này bao gồm bước cô đặc huyên phù đặc chứa 
canxi cacbonat kết tủa hình kim hoặc hình trụ trong thiết bị lọc ép cao áp ở áp suất nằm 
trong khoảng từ 8 đến 10MPa trong thời gian nằm trong khoảng từ 20 đến 60 phút đến 
lượng chất rắn của bánh lọc bằng 70% trọng lượng hoặc lớn hơn và độ dày bánh lọc 
bằng 70mm hoặc lớn hơn sau khi hoàn tất việc loại nước.  
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(11) 17931 
(21) 1-2008-00691 (51) 7 B05C  05/00 
(22) 20.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 096109478 20.03.2007 TW 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 20.03.2008 
(75) YU-SYUAN, JIN  (TW) 

4F., No. 8, Lane 99, Sec. 2, Jhonghua Rd., Tucheng City, Taipei County 23680 Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình phủ trong khuôn và thiết bị dùng cho quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình phủ trong khuôn và thiết bị phủ dùng cho quy trình này, 
trong đó các bộ phận gắn trong khuôn của thiết bị phủ được làm bằng vật liệu trong suốt 
và mỗi bộ phận gắn được phủ vật liệu phản quang. Trong mỗi bộ phận gắn có lắp đặt các 
bộ phát sáng, các bộ cảm biến ánh sáng, các máy quay, . . . Quy trình phủ bao gồm các 
bước: đóng khuôn sau khi đặt sản phẩm bán hoàn thiện được tạo hình bằng đúc phun 
hoặc các quy trình khác vào trong khuôn; phun sơn dạng lỏng hoặc các vật liệu phủ 
dạng lỏng khác, và sử dụng các máy quay để điều chỉnh mức độ nạp; và khởi động các 
bộ phát sáng và sử dụng các bộ cảm biến ánh sáng để điều chỉnh lượng ánh sáng chiếu 
vào sơn dạng lỏng hoặc các vật liệu phủ dạng lỏng khác sau khi nạp xong theo cách để 
cho sơn dạng lỏng hoặc các vật liệu phủ dạng lỏng khác được chiếu xạ hóa rắn để tạo 
thành lớp phủ trên bề mặt của sản phẩm bán hoàn thiện.  
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(21) 1-2008-00693 (51) 7 H01R  43/00,  24/02 
(22) 20.03.2008 (43) 25.09.2008 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 31.03.2008 
(71) EXTREME BROADBAND ENGINEERING, LLC  (US) 

Gedi Corporate Park, 490 Highway 33 West, Millstone Township, NJ 08535, USA 
(72) Arthur Dyck (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đầu nối cáp đồng trục kiểu cái và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đầu nối cáp đồng trục kiểu cái có thân hoặc vỏ dẫn điện bao quanh 
một cụm lắp ráp tiếp điểm. Cụm lắp ráp tiếp điểm này bao 
gồm một nắp bao quanh cụm lắp ráp có một ống bọc hoặc 
ống đàn hồi được lắp ép nhưng có thể biến dạng dẻo trên các 
nhánh tiếp nhận tiếp điểm của chi tiết đế với một tiếp điểm 
dẫn điện lắp chắc chắn giữa hai nhánh tiếp nhận tiếp điểm 
đối nhau. Tiếp điểm dẫn điện được làm bằng vật liệu dẫn 
điện, và có hai phần nửa đối nhau được lắp giữa các nhánh 
tiếp nhận tiếp điểm của chi tiết đế, và có các cánh phía bên 
tiếp xúc với nhau với các rãnh hình bán nguyệt theo chiều 
dọc đối nhau của các phần nửa của tiếp điểm cùng tạo ra 
một đường dẫn hình tròn để tiếp nhận một chốt đực hoặc lõi 
dẫn điện ở tâm của cáp đồng trục. Khi chốt hoặc lõi dẫn điện 
ở tâm như vậy được cắm vào tiếp điểm dẫn điện, ống bọc 
đàn hồi ban đầu biến dạng dẻo nhờ áp lực hướng vào trong 
để cho phép lắp chốt đực nêu trên trong khi duy trì đủ áp lực 
hướng vào trong để ép các rãnh hình bán nguyệt của tiếp 
điểm dẫn điện nhằm tạo ra tiếp xúc cơ học với và bao quanh 
chu vi của chốt đực hoặc lõi dẫn ở tâm gần như theo toàn bộ 
chiều dài của chốt lắp, nhờ đó đảm bảo mối nối điện có điện 
trở thấp giữa chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới 
phương pháp chế tạo đầu nối cáp đồng trục RF (tần số vô 
tuyến) kiểu cái.  
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(11) 17933 
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(71) JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) LIOTTA, Fina (IT), XIA, Mingde (US), LU, Huajun  (CN), PAN, Meng (US), 

WACHTER, P. Michael (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất hexahydro xyclooctyl pyrazol làm chất điều biến 

canabinoit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất điều biến canabinoit hexahydro-xyclooctyl pyrazol có công 

thức (I):  
 

  
 

và phương pháp bào chế thuốc chứa hợp chất này dùng để điều trị, làm cải thiện hoặc 
phòng ngừa hội chứng, rối loạn hoặc bệnh do thụ thể canabinoit làm trung gian.  
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(11) 17934 
(21) 1-2008-00700 (51) 7 F02D  33/02 
(22) 21.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 096110117 23.03.2007 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Wei-Guan CHANG (TW), Wen-Ping CHAN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nạp cho các động cơ phun nhiên liệu 

  (57)    Hệ thống nạp cho động cơ phun nhiên liệu bao gồm ống nạp chỉnh và van đường vòng 
trạng thái chạy không. ống nạp chính nằm trong van tiết lưu xác định và tách ống nạp 
chính thành khu vực trước van và khu vực sau van. Van đường vòng trạng thái chạy 
không bao gồm đường vào và đường ra lần lượt thông với khu vực trước van và khu vực 
sau van của ống nạp chính. ống lệch bao gồm ống vào phụ và ống ra phụ. ống ra phụ 
thông với khu vực sau van của ống nạp chính. Nút chặn có ren chuyển động quay để tiến 
hoặc lùi cỏ lựa chọn trong ống bù để đóng hoặc mở thông giữa ống bù và ống nạp chính. 
Như một hệ quả, không chỉ thực hiện được việc bù không khí khi ở tình trạng không đủ 
khí nạp cho động cơ ở trạng thái chạy không mà lượng khí nạp vào còn được điều khiển 
nhanh chóng và chính xác.  
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(21) 1-2008-00702 (51) 7 H05B  33/10 
(22) 21.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 096110141 23.03.2007 TW 
(71) TAIWAN FINE ELECTRONIC CO., LTD.  (TW) 

No. 5, Kan Ting, Kao Ping Village, Lung Tan Hsiang, Tao Yuan Hsien, Taiwan 
(72) LEE, Hsin Tzu  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm phát quang bởi điện tử, phương pháp sản xuất và thiết bị 

hiển thị sử dụng tấm phát quảng bởi điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phát quang bởi điện tử. Tấm phát quang bởi điện tử bao gồm 

nền trong suốt; màng dẫn điện trong suốt; lớp phát quang; lớp điện môi; lớp điện cực; 
lớp cách điện, khác biệt ở chỗ, lớp điện cực được tạo thành từ tấm kim loại rẻ tiền. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm này và thiết bị hiển thị sử dụng nó. Do 
tấm phát quang bởi điện tử, phương pháp sản xuất, và ứng dụng nó sử dụng tấm kim loại 
rẻ tiền làm vật liệu tạo thành lớp điện cực, chi phí sản xuất được giảm nhiều. Ngoài ra, 
do phương pháp sản xuất mới được sử dụng, có thể đạt được hiệu quả chiếu sáng theo 
hai hướng.  
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(11) 17936 
(21) 1-2008-00703 (51) 7 H02B  1/01 
(22) 21.03.2008 (43) 25.09.2008 
(30) 0702075 22.03.2007 FR 
(71) Schneider Electric Industries SAS  (FR) 

89, Boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 Rueil-Malmaison, France 
(72) WATERLOT FrÐdÐric (FR), CHEN Xun  (CN), YANG Shiping-James  (CN), YANG 

Ye-Diangs  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cột góc, thành bên cho hộp điện và hộp điện sử dụng cột góc 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cột góc (10) cho hộp điện và hộp điện sử dụng cột góc này. Cột góc 

(10) làm cho hộp điện đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ khác nhau. Cột góc, theo sáng 
chế, bao gồm mặt ngoài hình thang (20) mở rộng bởi mặt nghiêng (28); mặt (28) có thể 
được bao bọc bởi mối gắn (38). Khi panen sườn (100) được lắp lên cột góc (10), việc giữ 
chặt được thực hiện đơn giản bằng cách xiết vít vuông góc với mép góc (14) của cột góc 
(10) để tán vụn mối gắn (38) để đạt được độ kín khít giữa cột góc (10) và panen (100).  
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(11) 17937 
(21) 1-2008-00708 (51) 7 C12N  15/82 
(22) 22.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/032606 22.08.2006 (87) WO/2007/024782 01.03.2007 
(30) 60/710,854 24.08.2005 US 

60/817,011 28.06.2006 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 21.03.2008 
(71) 1. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.  (US) 

7100 N. W . 62ND AVENUE, Post Office Box 1014, Johnston, IA 50131-1014 (US) 
2. E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898 (US) 

(72) MCCUTCHEN, Billy, fred (US), CASTLE, Linda, A.  (US), CHICOINE, Timothy, K.  
(US), CHO, Hyeon-je  (KR), CLAUS, Jon, S.  (US), GREEN, Jerry, M.  (US), GUIDA, 
Anthony, D., Jr.  (US), HAZEL, Christine, B.  (US), HECKERT, Matthew, J.  (US), 
HEGSTAD, Jeffrey, M.  (US), HUTCHISON, James, M.  (US), LIU, Donglong  (US), 
LU, Albert, L.  (CA), MEHRE, Wayne, J.  (US), MOY, York  (US), OLSON, Paul, D.  
(US), PEEPLES, Kenneth, A.  (US), SAUNDERS, David, W. (US), VOGT, Mark, D. 
(US), WILKINSON, Jack, Q. (US), WONG, James, F., H. (US) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp phòng trừ cỏ dại và cây trồng có khả năng 

chống chịu nhiều chất diệt cỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ cỏ dại và cây trồng có khả năng chống chịu 

nhiều chất diệt cỏ. Cụ thể là sáng chế đề cập đến cây trồng chống chịu được với 
glyphosat và ít nhất một chất ức chế ALS. Cây trồng chống chịu chất  ức chế 
glyphosate/ALS có chứa một polynucleotit mã hoá cho một polypeptit liên quan đến khả 
năng chống chịu glyphosat và một polynucleotit mã hoá cho polypeptit chống chịu chất 
ức chế ALS. Trong các phương án cụ thể, cây trồng theo sáng chế có biểu hiện một 
polypeptit GAT và một polypeptit HRA. Sáng chế còn đề xuất các phương pháp điều 
khiển hạt, cải thiện năng suất và tăng cường hiệu quả biến đổi ở cây trồng. 
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(21) 1-2008-00734 (51) 7 C12N  15/82 
(22) 01.09.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/034402 01.09.2006 (87) WO/2007/028115 08.03.2007 
(30) 60/714,106 02.09.2005 US 
(71) 1. CORNELL UNIVERSITY  (US) 

395 Pine Tree Road, Suite 310, Ithaca, NY 14850, United States of America 
2. NESTEC S.A.  (CH) 
Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 

(72) SIMKIN, Andrew, John (GB), MCCARTHY, James, Gerard (US), PETIARD, Vincent 
(FR), LIN, Chenwei (CN), TANKSLEY, Steven, D. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Axit nucleic mã hóa các enzym trong con đường sinh tổng 

hợp carotenoit và apocarotenoit ở cà phê 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các polynucleotit mã hoá các polypeptit trong con đường sinh tổng 

hợp carotenoit và apocarotenoit trong cây cà phê. Sáng chế còn đề cập đến trình tự đoạn 
khởi đầu từ một gen carotenoit ở cà phê, và các phương pháp để sử dụng các 
polynucleotit, polypeptit, và trình tự đoạn khởi đầu này cho quá trình điều hoà gen và 
điều chỉnh hương vị, mùi thơm, và các đặc điểm khác của hạt cà phê, cũng như điều 
chỉnh quá trình quang tổng hợp trong cây cà phê.  
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(11) 17939 
(21) 1-2008-00753 (51) 7 B01D  53/62,  47/06,  47/12,  53/34,  

53/77, B09B  3/00, C04B  7/38 
(22) 25.08.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/316706        25.08.2006 (87) WO2007/023937 01.03.2007 
(30) 2005-245393 26.08.2005 JP 
(71) TAIHEIYO CEMENT CORPORATION  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-8518, Japan 
(72) SAKAMOTO, Yukinori (JP), SAITO, Shinichiro (JP), HIROSE, Toshiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và phương pháp dùng cho phản ứng phân hủy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng phân hủy gồm có: bình phân hủy (3) dùng để 
phân hủy nguyên liệu bụi, máy hút bụi ẩm ướt (5) dùng để thu gom nguyên liệu bụi và 
sương mù trong thời gian mà phản ứng chất sền sệt (S) trong bình phân hủy (3) với khí 
(G) và nguyên liệu bụi và sương mù được thu gom trở về bình phân hủy (3). Máy hút bụi 
ẩm ướt thứ hai (7) có thể là được tạo ra dùng để thu gom nguyên liệu bụi và kèm theo 
khí (G) được thải ra từ máy hút bụi ẩm ướt (5), và cả hai máy hút bụi ẩm ướt (5, 7) có 
thể là kiểu đứng và được lắp đặt độc lập với mỗi thiết bị khác trên bình phân hủy (3). 
Chất sền sệt (S) và khí (G) có thể phản ứng với mỗi thiết bị lưu lượng song song bằng 
cách cung cấp chất sền sệt (S) và khí (G) đến phần chia cao hơn của máy hút bụi ẩm ướt 
thứ nhất (5), hoặc nguyên liệu bụi và kèm theo khí (G) có thể là được thu gom với thiết 
bị đếm lưu lượng bằng cách cung cấp khí (G) được thải ra từ bình phân hủy (3) đến phần 
chia thấp hơn của máy hút bụi ẩm ướt thứ hai (7).  
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(71) ABRAXIS BIOSCIENCE, INC.  (US) 
11755 Wilshire Boulevard, 20th Floor, Los Angeles, CA 90025, United States of 
America 

(72) DE Tapas (US), DESAI Neil P. (US), YANG Andrew (US), YIM Zachary  (US), 
SOON-SHIONG Patrick M. D. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa docetaxel và tác nhân làm ổn định và 

phương pháp bào chế dược phẩm chứa dược chất kém tan trong 
nước có độ ổn định cao bằng cách sử dụng tác nhân làm ổn 
định 

  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm ổn định chứa doxetaxel là dược chất kém tan trong nước và 
nhân làm ổn định nó có chức năng làm tăng độ ổn định của các dược phẩm này. Các tác 
nhân làm ổn định tạo ra độ ổn định kéo dài của thể huyền phù có hạt cỡ nano và các chế 
phẩm khác chứa dược chất kém tan trong nước như doxetaxel trong một số các điều kiện 
nhất định, ví dụ sau khi pha loãng để dùng thuốc.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tăng cường sự tích tụ protein có hoạt tính trừ 

côn trùng ở tế bào chủ, chế phẩm trừ côn trùng, phương pháp 
tạo ra tế bào thực vật kháng côn trùng gây hại, và thực vật 
hoặc tế bào thực vật chuyển gen kháng nhiễm côn trùng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trình tự polynucleotit phân lập mã hóa protein ET37, TIC810 và 
TIC812 từ Bacillus thuringiensis, và trình tự nucleotit dùng để biểu hiện TIC809, ET37 , 
TIC810 và TIC812, và thể dung hợp gồm các hỗn hợp có hiệu quả trừ côn trùng khác 
nhau của các protein này như TIC 127, ở thực vật. Sáng chế cũng đề xuất các phương 
pháp xây dựng và sử dụng các trình tự polynucleotit và protein để tạo ra tế bào thực vật 
chuyển gen và thực vật chuyển gen có tính kháng côn trùng gia tăng chống lại (1) côn 
trừng thuộc bộ cánh cứng bao gồm sâu hại rễ ngô phương tây (Dibrotica virgifera), sâu 
hại rễ ngô phương nam (Dibrotica undecempunctata), sâu hại rễ ngô phương bắc 
(Diabrotica barbed), sâu hại rễ ngô Mexico (Diabrotica virgifera zeae), sâu hại rễ ngô 
Brazin (Dinhrotica balteata) và phức hợp sâu hại rễ ngô Brazin (Diabrotica vindula và 
Diabrotica speciosa), và côn trùng thuộc bộ cánh nửa như rệp Lygus.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 9-aminocarbonyl được thế của glyxylxyclin, 

phương pháp điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I có cấu trúc  
 

  
 

trong đó R1, R2, R3 và A là như được xác định trong phần mô tả hoặc muối dược dụng 
của chúng có tác dụng làm chất kháng khuẩn. Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức 
(II):  

 

  
 

trong đó Q, R4, R5, và R6 và A là như được xác định trong phần mô tả có tác dụng làm 
hoá chất trung gian.  
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(54) Hợp chất benzimidazol thiophen và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất benzimidazol thiophen và các được phẩm chứa chúng.  
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(72) SEPPALA Martta (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị báo hiệu nhận dạng ô trong hướng 

dẫn dịch vụ truyền quảng bá di động kỹ thuật số dành cho 
truyền quảng bá phân vùng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp để truyền chương trình hoặc dịch vụ có (các) 
đoạn ESG được liên kết tới bộ thu trong vị trí đã được chỉ định. Thông số, các phần tử 
hoặc các phần tử con có thể được bao gồm trong hướng dẫn dịch vụ hay đoạn dữ liệu 
khác chỉ báo vị trí có thể truyền quảng bá chương trình, dịch vụ và (các) đoạn ESG 
tương ứng. Ví dụ, Cell ID có thể được chỉ báo như phần tử hay phần tử con trong đoạn 
ESG đề chỉ báo vị trí mà trong đó có thể truyền quảng bá chương trình hoặc dịch vụ. Các 
Cell ID cũng có thể được nhóm lại để chỉ báo khu vực rộng hơn để truyền quảng bá 
chương trình hoặc dịch vụ và (các) đoạn ESG tương ứng trong hướng dẫn dịch vụ.  
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(72) CADDEN, Stephen (GB), WALLACE, Campbell (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cấp phối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp phối có thể tái sử dụng (100) bao gồm bộ phận khoá 
(120) có khả năng gắn chắc đầu phun (118) với vỏ cứng phía ngoài (102) cho phép tháo 
ống đựng đã cấp phối ra một cách sạch sẽ và dễ dàng.  
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(72) ZAGAR, Cyrill  (DE), SIEVERNICH, Bernd (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa 3-phenyluraxil và [n-

[(xyclopropylamino)-carbonyl]sulfonyl]-2-metoxybenzamit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm 3-phenyluraxil có công thức I, trong đó các tham biến R1 

đến R7 như được nêu trong bản mô tả, gồm muối được chấp nhận về mặt nông nghiệp 
của chúng; và N-[[4- [(xyclopropylamino)carbonyl]phenyl]sulfonyl]-2-metoxybenzamit 
II gồm muối được chấp nhận về mặt nông nghiệp của nó; và tùy ý ít nhất một chất diệt 
cỏ có công thức III khác được chọn từ nhóm III.1) đến III.15) như được đề cập trong bản 
mô tả gồm muối được chấp nhận về mặt nông nghiệp của chúng và, với điều kiện là 
chúng có nhóm carboxyl, dẫn xuất được chấp nhận về mặt nông nghiệp của chúng.  
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(72) TATAPUDY, Rao (US), SHAH, Syed, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm dán phân phối dược chất qua da chứa O-desmetyl 

venlafaxin (ODV) hoặc muối của nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất các tấm dán phân phối dược chất qua da (nghĩa là tấm dán) chứa O-

desmetylvenlafaxin (ODV), chất ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrin chọn lọc, 
hoặc muối dược dụng của nó, tấm dán này có ưu điểm là làm giảm các tác dụng phụ có 
hại liên quan đến việc dùng ODV theo đường miệng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm dùng khu trú chứa O-desmetyl venlafaxin (ODV) 

hoặc muối của nó và quy trình bào chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng khu trú chứa O-desmetylvenlafaxin (ODV), chất ức 

chế tái hấp thu serotonin và norepinephrin, hoặc muối dược dụng của nó. Theo phương 
án cụ thể, chế phẩm dùng khu trú theo sáng chế chứa một hoặc nhiều chất làm tăng hấp 
thu qua da/qua niêm mạc. Sáng chế cũng đề xuất quy trình bào chế các chế phẩm này 
dùng để điều trị nhiều loại bệnh hoặc tình trạng bệnh như các triệu chứng rối loạn vận 
mạch và chứng đau.  
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Kandala Srinivasa Rao (IN), Neil Fletcher Taylor (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải và phương pháp điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dưỡng vải hệ nước chứa: (i) chất dưỡng vải amoni bậc bốn, 
không este, không tan trong nước, có ít nhất 2 nhóm alkyl và/hoặc alkenyl có ít nhất là 
12 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm alkyl hoặc alkenyl có độ dài mạch có ít nhất là 20 
nguyên tử cacbon (ii) chất hoạt động bề mặt dạng cation amoni bậc bốn tan trong nước 
và (iii) hương liệu, ít nhất một phần hương liệu được bao nang. Chế phẩm này được sản 
xuất theo quy trình riêng biệt bao gồm cho hương liệu được bao nang vào nước trước khi 
cho chất dưỡng vải amoni bậc bốn không tan trong nước và việc bổ sung chất hoạt động 
bề mặt dạng cation amoni bậc bốn tan trong nước vào sau khi cho chất dưỡng vải amoni 
bậc bốn không tan trong nước và hương liệu tự do bất kỳ vào và ở nhiệt độ dưới nhiệt độ 
chuyển pha của chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm và dược phẩm dạng liều chứa lecozotan 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm để phân phối hợp chất 4-xyano-N-{(2R)-2-[4-(2,3-
dihydro-benzo[1,4]dioxin-5-yl)- piperazin-1-yl]-propyl}-N-pyridin-2-yl-benzamit, muối 
dược dụng của nó, hợp chất có cấu trúc liên quan, và/hoặc  sản phẩm chuyển hóa; cũng 
như việc sử dụng các chế phẩm này và các phương pháp để điều trị bệnh.  
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Reinhard (DE), WERNER, Frank (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hỗn hợp diệt nấm và điều tiết sinh học và phương pháp điều 

tiết sự phát triển của cây trồng 
  (57)     Hỗn hợp diệt nấm và điều tiết sinh học, bao gồm  

(1) epoxiconazol có công thức I 
 

  
 

hoặc muối hoặc sản phẩm cộng của nó 
và  
(2) trinexapac-etyl có công thức II  

 

  
 

ở một lượng hữu hiệu có tác dụng hiệp đồng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các 
phương pháp phòng trừ nấm gây hại thực vật và điều tiết sự phát triển của cây trồng 
bằng cách sử dụng hỗn hợp của hợp chất có công thức I và ít nhất một hoạt chất có công 
thức II, và chế phẩm bao gồm các hỗn hợp nêu trên. 
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Romano DI FABIO  (IT), Alessandro FALCHI  (IT), Riccardo GIOVANNINI  (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyridin, quy trình điều chế chúng và dược phẩm chứa 

chúng để điều trị rối loạn thần kinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó:  
 

  
 

trong đó: X là nguyên tử nitơ; Y là -C(H2)-, (-C(H2)-)2, -S(O2)- hoặc -C(=O)-; Z là -
C(H2)-, -S(O2)-, -N(Rz)-, hoặc nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh; A là hyđro hoặc CH2OH, 
RZ là hydro, C1-6 alkyl, C1-6 alkoxy, -COR7 hoặc -SO2R7; R1 là halogen, C1-6 alkyl, C1-6 
alkoxy, =O, haloC1-6 alkyl, haloC1-6 alkoxy, hydroxyl hoặc -CH2OH; m là số nguyên 
nằm trong khoảng từ 0 đến 3; R2 là halogen, =O, C1-6 alkyl (tuỳ ý được thế bằng một 
hoặc nhiều nhóm hydroxyl), -COOR7, -CONR7R8, C1-6 alkoxy, haloC1-6 alkyl, haloC1-6 
alkoxy hoặc C1-6 alkyloC1-6 alkyl; n là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 3; p và q 
độc lập là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 2; R3 là nhóm -aryl, -heteroaryl, -
heteroxyclyl, -aryl-aryl, -aryl-heteroaryl, -aryl-heteroxyclyl, -heteroaryl- aryl, -
heteroaryl-heteroaryl, -heteroaryl-heteroxyclyl, -heteroxyclyl-aryl, heteroxyclyl-
heteroaryl hoặc -heteroxyclyl-heteroxyclyl, tất cả các nhóm này đều có thể tuỳ ý được 
thế bằng một hoặc nhiều (ví dụ 1, 2 hoặc 3) halogen, C1-6 alkyl (tuỳ ý được thế bằng một 
hoặc nhiều nhóm hydroxyl), nhóm C3-8 xycloalkyl, C1-6 alkoxy, hydroxyl, haloC1-6 alkyl, 
haloC1-6 alkoxy, xyano, -S-C1-6 alkyl, -SO-C1-6 alkyl, -SO2- C1-6 alkyl, -COR7, -CONR7R8, 
-NR7R8, NR7COC1-6 alkyl, -NR7SO2-C1-6 alkyl, C1-6 alkyl-NR7R8, -OCONR7R8, -
NR7CO2R

8 hoặc -SO2NR7R8; R4 và R5 độc lập là C1-6 alkyl, hoặc R4 và R5 cùng với 
nguyên tử cacbon mà chúng gắn vào có thể cùng nhau tạo thành nhóm C3-8xycloalkyl; 
R6 là halogen, C1-6 alkyl, C3-8xycloalkyl, C1-6alkoxy haloC1-6 alkyl hoặc haloC1-6 alkoxy; s 
là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4; R7 và R8 độc lập là hydro, C1-6 alkyl hoặc C3-8 

xycloalkyl; hoặc các solvat của chúng.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Các dẫn xuất của quinoline làm tác nhân kháng khối u 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất làm tác nhân kháng khối u hữu hiệu. Theo đó, hợp 
chất theo sáng chế là hợp chất có công thức I:  

 

  
 

trong đó Y là F, Cl hoặc Br; hoặc muối dược dụng của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến 
chế phẩm chứa hợp chất có công thức I hoặc muối của nó và quy trình sản xuất thuốc 
điều trị ung thư ở động vật có vú bao gồm bước sử dụng hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để rạch thể nền 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị (200) để tạo ra các vết cắt hoặc đường rạch trên thể nền bao 
gồm cấu trúc đỡ (206), một hoặc nhiều lưỡi (220) và phần đỡ thứ cấp (202B). Cấu trúc 
đỡ có một hoặc nhiều hốc (208), các hốc này cùng nhau tạn thành bề mặt gần như phẳng 
(224). Mỗi lưỡi có gờ cắt, gờ cắt này tiếp xúc với bề mặt gần như phẳng, và mỗi lưỡi 
được ép vào đối với bề mặt gần như phẳng. Khoảng mở (212) được xác định qua bề mặt 
quy chiếu gần như phẳng của cấu trúc đỡ để làm lộ phần gờ cắt (222) của mỗi lưỡi. Phần 
đỡ thứ cấp có khả năng giữ phần thể nền giữa phần đỡ thứ cấp và tiếp xúc với phần được 
lộ ra của các gờ cắt của lưỡi.  
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(11) 17955 
(21) 1-2008-00887 (51) 7 C07D  231/14, C07C  211/45,  

205/06, A01N  43/26 
(22) 14.09.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/008982 14.09.2006 (87) WO2007/031323 22.03.2007 
(30) 01520/05 16.09.2005 CH 

0296/06 24.02.2006 CH 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058, Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (CH) 
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 

(72) TOBLER, Hans  (CH), WALTER, Harald (DE), EHRENFREUND, Josef  (AT), 
CORSI, Camilla (IT), GIORDANO, Fanny (FR), ZELLER, Martin (CH), SEIFERT, 
Gottfried (CH), SHAH, Shailesh. (IN), GEORGE, Neil (GB), JONES, Ian  (GB), 
BONNETT, Paul (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình sản xuất amit, biến thể tinh thể chứa amit, chế phẩm 

và phương pháp phòng trừ bệnh cây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế điều chế các hợp chất có công thức (I) trong đó 

R1 và R2 độc lập nhau là hydro hoặc C1-C5alkyl và R3 là CF3 hoặc CF2H, bằng cách a) 
cho hợp chất có công thức (II) trong đó R1 và R2 là như được xác định đối với công thức 
(I), phản ứng với ít nhất một chất khử để tạo thành hợp chất có công thức (III) trong đó 
R1 và R2 là như được xác định đối với công thức (I), và b) cho hợp chất đó phản ứng với 
ít nhất một chất khử để tạo thành hợp chất có công thức (IV) trong đó R1 và R2 là như 
được xác định đối với công thức (I), và (c) cho hợp chất có công thức đó phản ứng với 
hợp chất có công thức (V) trong đó Q là clo, flo, brom, iot, hyđroxy hoặc C1-C6alkoxy 
và R3 là như được xác định đối với công thức (I), để tạo thành hợp chất có công thức (I); 
và các hợp chất trung gian mới để sử dụng trong quy trình đó.  
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(11) 17956 
(21) 1-2008-00895 (51) 7 E01C  11/04 
(22) 27.07.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/064732 27.07.2006 (87) WO2007/042338 19.04.2007 
(30) 2684-2005 12.10.2005 CL 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 25.08.2008 
(71) INVERSIONES YUSTE, S.A.  (CL) 

Teatinos 500, Santiago, Chile  
(72) COVARRUBIAS TORRES, Juan, Pablo  (CL) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tấm bê tông dùng cho lát đường, phố, đường cao tốc và quy 

trình sản xuất tấm bê tông này 
  (57)    Trong các hệ thống thông thường được sử dụng cho tới nay, các tấm bê tông thường có 

chiều dày bằng với chiều dày của đường và chiều dài của tấm bê tông bằng với chiều 
rộng của làn đường hoặc có chiều dài bằng 6m. Các chiều này giúp cho trọng tải của các 
phương tiện đi trên đó, đặc biệt là các xe tải đi qua, phân đều lên các mép của tấm bê 
tông, bao gồm lực căng trên bề mặt các tấm bê tông khi chúng bị bẻ cong vênh. Tình 
trạng bị bẻ cong vênh xảy ra thường xuyên và các tấm bê tông thường bị bẻ cong vênh 
theo phương làm hai mép hướng lên trên. Hệ thống phân tán trọng tải này là nguyên 
nhân chính gây gãy vỡ tấm bê tông. Sáng chế đề xuất tấm bê tông có chiều rộng lớn nhất 
(Dx) được đưa ra phụ thuộc vào phép đo nhỏ hơn giữa (D1) là khoảng cách giữa hai 
bánh xe trước của xe tải hiện đại hoặc xe tải trung bình và (D2) là khoảng cách giữa 
bánh răng truyền động sau của xe tải tương tự hoặc xe tải trung bình; chiều dài lớn nhất 
(L) được tạo ra phụ thuộc vào khoảng cách giữa các trục của xe tải hoặc trung bình; và 
chiều dày (E) được đưa ra phụ thuộc vào giá trị chịu trọng tải của tấm bê tông, có tính 
đến trọng tải của phương tiện giao thông, loại và chất lượng của nền, và loại đất. Sáng 
chế còn đề cập đến quy trình sản xuất tấm bê tông, mà chỉ một bánh xe hoặc chỉ một 
bánh răng chuyển động của xe tải, được sử dụng ví dụ như xe tải kiểu mới hoặc trung 
bình, tiếp xúc và chuyển động qua tấm bê tông.  
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(11) 17957 
(21) 1-2008-00906 (51) 7 C12N  1/12 
(22) 17.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/MY2006/000019 17.10.2006 (87) WO2007/046685 26.04.2007 
(30) PI 20054861 17.10.2005 MY 
(71) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  (MY) 

43400 UPM Serdang, 43400 Upm Serdang, Selangor, Malaysia 
(72) FATIMAH MD. Yusoff (MY), MOHAMED, Shariff, Mohamed, Din  (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất môi trường nuôi cấy vi tảo và bộ kit để 

sản xuất vi tảo tinh khiết có chất lượng cao 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất môi trường nuôi cấy từ nước giàu dinh dưỡng có 

trong các lỗ hoặc khe mạch (IW) được chiết từ bùn lắng đáy ao nuôi trồng thuỷ sản để 
nuôi cấu các giống vi tảo tinh khiết khác nhau. Môi trường này được điều chế bằng cách 
chiết, lọc, làm tiệt trùng nước trong các khe mạch được thu gom từ bùn lắng giàu dinh 
dưỡng và cuối cùng cô nước này thành dạng dịch chiết hoặc dạng bột giàu dinh dưỡng 
để dùng làm môi trường nuôi cấy bằng cách pha loãng hoặc hoà tan nó với nước. Sáng 
chế còn đề cập đến bộ kit mồi sinh trưởng vi tảo được sản xuất bằng cách đóng gói các 
thể phân lập vi tảo với phần chiết lỏng và/hoặc bột giàu dinh dưỡng. 
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(11) 17958 
(21) 1-2008-00918 (51) 7 C23C  22/08,  28/00, C25D  11/36 
(22) 20.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/321444      20.10.2006 (87) WO/2007/046549 26.04.2007 
(30) 2005-305765 20.10.2005 JP 

2006-032171 09.02.2006 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.04.2008 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1000011, JP 
(72) SUZUKI, Takeshi (JP), MAKIISHI, Noriko (JP), IWASA, Hiroki (JP), TANAKA, 

Takumi  (JP), SHIGEKUNI, Tomofumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép mạ thiếc và phương pháp chế tạo tấm thép mạ thiếc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ thiếc, tấm thép mạ thiếc này bao gồm một lớp mạ chứa 
thiếc trên ít nhất một bề mặt của tấm thép và lớp phủ chuyển biến hóa học chứa P và 
thiếc trên lớp mạ được tạo ra. Trong tấm thép nêu trên, lượng chất mạ của lớp phủ 
chuyển biến hóa học đối với bề mặt là trong khoảng từ 1,0 đến 50mg/m2 nguyên tố P, tỷ 
lệ nguyên tử Sn/P thu được từ cường độ của đỉnh P2p và cường độ của đỉnh Sn3d nằm 
trong khoảng từ 1,0 đến 1,5, các cường độ này được đo ở bề mặt bằng cách sử dụng 
phương pháp quang phổ quang điện tử tia X và tỷ lệ nguyên tử O/P thu được từ cường độ 
của đỉnh P2p và cường độ của đỉnh 01s nằm trong khoảng từ 4,0 đến 9,0. Lớp phủ 
chuyển biến hóa học trên cơ sở axit phosphoric này của tấm thép mạ thiếc có thể ngăn 
chặn sự suy biến về tính năng gây ra bởi sự tăng trưởng của lớp thiếc oxit trên bề mặt 
thay thế cho lớp phủ cromat thông thường.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.04.2008 
(71) SEIKO EPSON CORPORATION  (JP) 

4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 1630811, JP 
(72) KIMURA, Hitotoshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực in có cụm xác định lượng mực in và phương pháp nạp 

mực in 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực in bao gồm : phần chứa mực in được tăng áp bởi cụm tăng 

áp và xả mực in được chứa trong đó qua lỗ xả mực in; lỗ cấp mực in sẽ cấp mực in vào 
thiết bị tiêu thụ mực in phía ngoài; và cụm xác định lượng mực in được lắp chèn vào 
giữa phần chứa mực in và lỗ cấp mực in, trong đó cụm xác định lượng mực in bao gồm: 
ngăn xác định mực in có lỗ vào mực in được nối với lỗ xả mực in của phần chứa mực in 
và lỗ ra mực in được nối với lỗ cấp mực in; thành phần di động được bố trí di động để 
đáp lại lượng chứa mực in của ngăn xác định mực in; phần rãnh ngăn khoảng không 
gian xác định kết hợp với một bề mặt của thành phần di động khi lượng chứa mực in của 
ngăn xác định mực in là bằng lượng mực in cho trước hoặc ít hơn và cụm xác định áp 
điện áp dao động vào phần rãnh và xác định trạng thái dao động tự do tương ứng với dao 
động được áp lên và trong đó thành phần di động được tạo ra có hai đường dẫn dòng nối 
khoảng không gian xác định được ngăn qua sự kết hợp của phần rãnh với ngăn xác định 
mực in.  
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3, Rue du Bourg I'AbbÐ 75003 Paris, France 

(72) MALLADI Ramana (US), MlLLER Jodi (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm gel testosteron cải tiến và qui trình sản xuất chế 

phẩm đó 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dạng gel chứa testosteron trong nước, rượu để sử dụng qua 

da, chế phẩm này có profin dược động học hormon mong muốn và qui trình sản xuất 
bào chế chế phẩm đó. 
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(21) 1-2008-00950 (51) 7 C07D  207/12, A61K  31/397,  31/40,  

31/4409, A61P  37/00, C07D  205/04,  
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(GB), WATSON, Christine, Anne, Louise  (GB), WOOD, Anthony (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất carboxamit làm các chất đối kháng thụ thể 

muscarin, quy trình và hợp chất trung gian để điều chế chúng 
và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức  
 

  
 

các quy trình và các chất trung gian để điều chế chúng, và dược phẩm chứa chúng.  
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(71) PFIZER PRODUCTS INC.  (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA 
(72) PATTERSON, Brian, Douglas (US), SAKATA, Sylvie, Kim (US), NAMBU, Mitchell, 

David  (US), PATEL, Leena, Bharat, Kumar (GB), TATLOCK, John, Howard (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Benzamit được thế pyridinaminosulfonyl làm chất ức chế 

xytocrom P450 3A4 (CYP3A4) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I),  
 

  
 

hoặc muối hoặc solvat dược dụng của nó, phương pháp điều chế, phương pháp sử dụng, 
và các dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(71) BUNKA SHUTTER CO., LTD.  (JP) 
17-3, Nishikata 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 1138535 (JP) 

(72) NAKASHIMA, Koji (JP), FUJISAWA, Kazutaka (JP), YAMASHITA, Tomonori  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu mở và đóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở và đóng có thể nhận biết đối tượng tốt về phía theo 
hướng đóng của tấm mở và đóng theo hướng chiều rộng của tấm mở và đóng và có thể 
bảo vệ phần cảm biến để nhận biết đối tượng.  

Khoảng không gian (S) mà bốn hướng về phía theo các hướng mở và đóng của tấm 
mở và đóng và về phía theo hướng chiều dày của tấm mở và đóng được bao quanh bởi 
tấm mặt tựa cố định (14) và tấm mặt tựa di động (15) được tạo ra theo hướng chiều rộng 
của tấm mở và đóng trên phần đầu theo hướng đóng của tấm mở và đóng (10), phần cảm 
biến (14d) theo hướng chiều rộng của tấm mở và đóng và phần nhô (16) có thể nén một 
phần phần cảm biến (14d) được tạo ra trong khoảng không gian (S) và khi phần cảm 
biến (14d) và phần nhô (15b) được lắp chèn vào giữa tấm mặt tựa cố định (14) và tấm 
mặt tựa di động (15) tương ứng với sự di chuyển của tấm mặt tựa di động (15) đối nhau 
với tấm mặt tựa cố định (14) theo hướng mở của tấm mở và đóng, phần cảm biến (14d) 
được nén một phần bởi phần nhô (15b).  
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(11) 17964 
(21) 1-2008-01020 (51) 7 G02B  6/36 
(22) 30.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006042172      30.10.2006 (87) WO/2007/053496 10.05.2007 
(30) 2005-316304 31.10.2005 JP 
(71) 1. 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 
2. NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION  (JP) 
3-1, Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116, Japan 

(72) YAZAKI, Akihiko (JP), YAMAUCHI, Takaya (JP), OIKE, Tomoyasu  (JP), 
TOYONAGA, Masanobu  (JP), TERAKAWA, Kuniaki  (JP), TANASE, Hiroyuki (JP), 
NAKAJIMA, Tatsuya  (JP), AWAMORI, Masashi  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận nối sợi quang học 

  (57)     Bộ phận nối sợi quang học bao gồm vỏ bộ nối (21), có cụm nối đối đầu (13) trong đó, và 
nắp mặt đầu (5) được nối với một đầu của vỏ bộ nối (21), từ đó kéo ra ngoài phần bọc 
chính (3). Phần ranh giới (4c) giữa phần của phần bọc chính (3), thu được bằng cách loại 
bỏ lớp bọc ngoài (4b) của phần bọc trong (4) mà vẫn giữ lại được phần bọc trong (4a), 
và phần thu được bằng cách loại lớp bọc ngoài (4b) của phần bọc trong (4), nằm trong 
phần phía trong của vỏ bộ nối (21). Nắp mặt đầu (5) được tạo ra ở phần bên trong của 
chúng với phần ống và phần mở rộng kéo ra từ đầu của phần ống, phần ống bao gồm lỗ 
để luồn cho việc luồn của phần bọc chính (3) gần như đồng trục với lỗ dẫn hướng được 
tạo thành trong cụm nối đối đầu nằm trong vỏ bộ nối (21) để hướng phần bọc chính (3) 
kéo ra ngoài từ cụm nối đối đầu. Phần mở rộng bao gồm lỗ không chế ứng suất, nối 
thông với lỗ để luồn, để chứa phần biên (4c) của phần bọc chính (3), và để kiểm soát 
ứng suất tại phần ranh giới (4c).  
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(11) 17965 
(21) 1-2008-01024 (51) 7 E02D  27/34 
(62) 1-2006-02088   
(22) 19.12.2006 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 19.12.2006 
(71) BAN SEOK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.  (KR) 

135-220 5th floor, KT bldg, 734 Suseo-dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea 
(72) Kim, Dae - Hoon (KR), Lee, Charles-Young (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp gia cố nền đất yếu 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp gia cố nền móng công trình xây dựng nhằm đảm 
bảo có đủ khả năng chịu lực. 
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(11) 17966 
(21) 1-2008-01032 (51) 7 C08J  5/04, D06M  15/41,  15/55,  

15/693 
(22) 26.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/010333   26.10.2006 (87) WO/2007/051562 10.05.2007 
(30) 10 2005 052 025.1   31.10.2005 DE 
(71) EMS-CHEMIE AG  (CH) 

Reichenauerstrasse, CH-7013 Domat/Ems, Switzerland 
(72) KURZ, Gunter  (CH), SENN, Manuel  (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm keo và phương pháp xử lý các lớp gia cố 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm keo để xử lý các lớp gia cố để sản xuất sản phẩm polyme 
gia cố, chế phẩm keo này chứa epoxit hoà tan.  
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(11) 17967 
(21) 1-2008-01034 (51) 7 A61K  31/4245, C07D  413/12 
(22) 26.09.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/EP2006/009303 26.09.2006 (87) WO2007/039177 12.04.2007 
(30) 05021277.8 29.09.2005 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) KEIL, Stefanie (DE), URMANN, Matthias (DE), BERNARDELLI, Patrick  (FR), 

GLIEN, Maike  (DE), WENDLER, Wolfgang  (DE), CHANDROSS, Karen  (US), 
LEE, Lan  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất phenyl-1,2,4-oxadiazolon, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phenyl-1,2,4-oxadiazolon, quy trình điều chế và sử dụng 

hợp chất này làm thuốc. Sáng chế đề cập đến dẫn xuất phenyl-1,2,4- oxadiazolon ở tất 
cả các dạng đồng phân lập thể và hỗn hợp theo tỷ lệ bất kỳ, và muối được chấp nhận về 
mặt sinh lý và dạng đồng phân hỗ biến thể hiện hoạt tính chủ vận PPARdelta  
Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I,  

 

  
 

trong đó các gốc là như được xác định trong bản mô tả và muối được chấp nhận về mặt 
sinh lý của nó và quy trình điều chế. Hợp chất này là thích hợp để điều trị và/hoặc phòng 
ngừa rối loạn quá trình chuyển hóa axit béo và rối loạn sử dụng glucoza cũng như rối 
loạn liên quan đến chứng kháng insulin và chứng mất myelin và các rối loạn thoái hóa 
thần kinh khác của hệ thần kinh trung ương và ngoại vi.  
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(11) 17968 
(21) 1-2008-01038 (51) 7 C07D  235/26, A61K  31/4184, 

C07D  405/12, A61P  25/00 
(22) 27.09.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/GB2006/003590 27.09.2006 (87) WO2007/036715 05.04.2007 
(30) 0519950.0 30.09.2005 GB 

0602040.8 01.02.2006 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN, United 
Kingdom 

(72) Brian BUDZIK (US), David Gwyn COOPER (GB), lan Thomson FORBES  (GB), 
Vincenzo GARZYA  (IT), Jian JIN  (US), Dongchuan SHl  (CN), Paul William SMITH  
(GB), Graham WALKER  (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất có hoạt tính tại thụ thể M1, dược phẩm chứa chúng 

và quy trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) và các muối và các solvat của chúng:  
 
 

  
 

trong đó R4 là flo, R5 được chọn từ hydro, halogen, xyano, C1-6alkyl, C1-6alkyl được thế 
bằng một hoặc nhiều nguyên từ flo, C1-6alkoxỵ, và C1-6alkoxy được thế bằng một hoặc 
nhiều nguyên tử flo; và R6 được chọn từ halogen, xyano, C1-6alkyl C1-6alkyl được thế 
bằng một hoặc nhiều nguyên tư flo, C3-6xycloalkyl, C3-6xycloalkyl được thế bằng một 
hoặc nhiều nguyên tử flo, C1-6alkoxy và C1-6alkoxy được thế bằng một hoặc nhiều 
nguyên tử flo, và Q là hydro hoặc C1-6alkyl. Các hợp chất này được mong đợi là hữu ích 
trong việc điều trị bệnh ví dụ, trong việc điều trị chứng rối loạn tâm thần và chứng suy 
giảm nhận thức.  
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(11) 17969 
(21) 1-2008-01045 (51) 7 C12N  1/14, A23L  1/00, C12N  9/30, 

C12R  1/66,  1/885 
(22) 05.09.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/317506   05.09.2006 (87) WO2007/040008  12.04.2007 
(30) 2005-291876 05.10.2005 JP 

2005-309177 25.10.2005 JP 
(71) ASAHI BREWERIES, LTD.  (JP) 

7-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8323 Japan 
(72) Toshikazu SUGIMOTO (JP), Hiroshi SHOJI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm nuôi cấy nấm sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm nuôi cấy nấm sợi bằng môi trường 
dịch thể chứa ít nhất một vật liệu thô nuôi cấy được lựa chọn từ nhóm gồm ngũ cốc, đỗ, 
các loại củ, amaranthus và quinoa, nấm sợi được nuôi cấy điều kiện có sự điều khiển tỷ 
lệ giải phóng các chất dinh dưỡng từ vật liệu thô nuôi cấy vào hệ thống nuôi cấy. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chỉnh hiệu suất enzym, cụ thể là điều khiển các 
enzym thuỷ phân tinh bột, enzym phân giải sợi thực vật và enzym thủy phân protein 
trong sản phẩm nuôi cấy nấm sợi bằng cách điều khiển tỷ lệ giải phóng các chất dinh 
dưỡng từ vật liệu thô vào trong hệ thống nuôi cấy trong phương pháp sản xuất sản phẩm 
nuôi cấy nấm sợi theo sáng chế.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
149 
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(21) 1-2008-01052 (51) 7 A61K  31/4365,  31/55,  45/06, A61P  

25/22,  25/24,  25/28 
(22) 06.11.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/043140 06.11.2006 (87) WO/2007/058805 24.05.2007 
(30) 11/271,019 10.11.2005 US 
(71) EPIX PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

4 Maguire Road, Lexington, MA 02421, United States of America 
(72) DHANOA, Dale, S.  (US), BECKER, Oren, M. (IL), NOIMAN, Silvia  (IL), 

MOHANTY, Pradyumna  (IN), CHEN, Dongli (CA), LOBERA, Mercedes  (ES), WU, 
Laurence  (US), MARANTZ, Yael  (IL), INBAL, Boaz (IL), HEIFETZ, Alexander 
(IL), BAR-HAIM, Shay (IL), SHACHAM, Sharon  (IL) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm để điều trị chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất điều biến thụ thể thienopyridinon 5-HT4, và đặc biệt là đề 
cập đến các dược phẩm chứa hợp chất này, ví dụ, để điều trị, điều biến và/hoặc phòng 
ngừa các trình trạng bệnh lý liên quan đến hoạt động của serotonin, như để điều trị bệnh 
Alzheimer, các chứng rối loạn nhận thức, bệnh trầm cảm và chứng lo lắng.  
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(11) 17971 
(21) 1-2008-01060 (51) 7 C05C  3/00, C05F  5/00,  11/00,  
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(22) 13.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/039861 13.10.2006 (87) WO2007/047350  26.04.2007 
(30) 60/726,749 14.10.2005 US 

60/789,051 03.04.2006 US 
(71) ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY  (US) 

4666 East Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, United States of America 
(72) BINDER, Thomas, Paul (US), FASS, Philip, C. (US), FURCICH, Steven, J. (US), LESS, 

John, F.  (US), MATLOCK, Mark, G.  (US), TORELLO, William, A.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm phân bón, phương pháp bón phân và phương pháp làm 

tăng hàm lượng nitơ trong đất bằng cách sử dụng chế phẩm 
phân bón này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phương án khác nhau về chế phẩm phân bón. Các chế phẩm phân 
bón bao gồm một hoặc nhiều hợp chất có hàm lượng nitơ cao có thể được xác định bởi 
tỷ số nguyên tử cacbon/nitơ. Sáng chế cũng đề xuất các phương pháp làm tăng hàm 
lượng nitơ trong đất, thúc đẩy sản lượng cây trồng và bón phân.  
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(11) 17972 
(21) 1-2008-01075 (51) 7 C22C 38/00, B22D 11/124, C21D 

9/46, C22C 38/60, C23D 5/00, C21C 
7/04, 7/06 

(22) 09.11.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/322786      09.11.2006 (87) WO2007/055400 18.05.2007 
(30) 2005-325441 09.11.2005 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 07.05.2008 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) MURAKAMI, Hidekuni (JP), NISHIMURA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép tráng men đúc liên tục và phương pháp sản xuất tấm 

thép này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tấm thép tráng men đúc liên tục với tính chống vảy cá tuyệt vời rõ rệt 

cải thiện khả năng tạo ra các khoảng trống trong tấm thép sao cho làm tăng khả năng 
bẫy hyđro, và phương pháp sản xuất tấm thép này có thành phần, % theo khối lượng, 
gồm C: 0,010% hoặc nhỏ hơn, Mn: từ 0,03 đến 1,30%, Si: 0,100% hoặc nhỏ hơn, Al: 
0,030% hoặc nhỏ hơn, N: 0,0055% hoặc nhỏ hơn, P: 0,035% hoặc nhỏ hơn, S: 0,08% 
hoặc nhỏ hơn, O: từ 0,005 đến 0,085%, B: từ 0,0003 đến 0,0250%, và trong thép không 
có oxit tích hợp hoặc oxit tích hợp khác biệt về nồng độ của B hoặc Mn theo khối lượng. 
Tỷ lệ giữa nồng độ max và nồng độ min là 1,2 hoặc cao hơn. Khi không là oxit tích hợp, 
chúng có mặt cách nhau với khoảng cách theo đường thẳng giữa các tâm của các oxit có 
nồng độ khác biệt nhau là từ 0,1μm đến 20μm và với góc hợp thành bởi đường thẳng nối 
các tâm của hai oxit và hướng cán nằm trong khoảng ±10o.  
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(11) 17973 
(21) 1-2008-01101 (51) 7 H01R  31/06 
(22) 16.11.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/GB2006/004296 16.11.2006 (87) WO/2007/057683 24.05.2007 
(30) 0523344.0 16.11.2005 GB 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 09.05.2008 
(71) SANDAL PLC  (GB) 

Unit 10, Harold Close, The Pinnacles, Essex CM19 5TH (GB) 
(72) OOI, Bee, Chuan, James (CN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị chuyển đổi phích cắm để thay đổi cách bố trí chạc 

điện của phích cắm điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển đổi phích cắm để thay đổi cách bố trí chạc điện của 

phích cắm điện có phần vỏ bao với phần đế và nắp. Trên phần đế là các chạc nối có cách 
bố trí chạc điện thứ nhất để nối phần vỏ bao với ổ cắm điện. Trong phần vỏ bao là các 
đầu nổi điện để nối với phích cắm điện có cách bố trí chạc điện thứ hai. Các đầu nối 
điện được nối có điện với các chạc nối. Kết cấu đỡ được tạo ra liền kề với khe hở trong 
phần vỏ bao để đỡ phích cắm điện được nối với các đầu nối điện.  
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(22) 27.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/053979     27.10.2006 (87) WO2007/049245 03.05.2007 
(30) 05388088.6 28.10.2005 EP 
(71) M-I EPCON AS  (NO) 

P.O. Box 2595, N-3908, Porsgrunn, Norway 
(72) FOLKVANG, Jorn (NO) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bồn tách để tách dung dịch bao gồm nước, dầu và khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn tách bao gồm bồn về cơ bản có dạng hình trụ đứng (1) có phần 
trên (6) và phần dưới (7), đầu vào dung dịch theo phương tiếp tuyến (2) ở phần trên của 
bồn, ít nhất một đầu ra thứ nhất (4) ở phần trên của bồn, ít nhất một đầu ra thứ hai (3) ở 
phần dưới của bồn, và phương tiện (12) làm cho dòng lượn quanh đầu ra thứ hai. Thành 
khép vòng kín bên trong (5) có miệng thứ nhất (8) ở đầu trên của thành khép vòng kín 
bên trong để nối thông giữa phần trên và phần dưới của bồn. Bồn tách này bao gồm chi 
tiết dạng cọc làm tiêu mắt xoáy (11) kéo dài theo hướng thẳng đứng ở đường tâm của 
bồn để cải thiện năng suất của bồn.  
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(21) 1-2008-01123 (51) 7 B01D  17/00,  17/025,  17/035, E21B  

43/34,  43/40, B03D  1/14 
(22) 27.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/053978     27.10.2006 (87) WO2007/049244 03.05.2007 
(30) 05388091.0 28.10.2005 EP 
(71) M-I EPCON AS  (NO) 

P.O. Box 2595, N-3908 Porsgrunn, Norway 
(72) FOLKVANG, Jorn (NO) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị tách trọng lực, và phương pháp tách hỗn hợp chứa 

nước, dầu và khí 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị tách trọng lực bao gồm một bình, trong bình này hỗn hợp 

chứa nước, dầu, và khí có thể được tách dưới tác dụng của trọng lực thành các lớp dầu và 
nước riêng rẽ theo phương thẳng đứng và pha khí. ống đầu vào nối thông với cửa vào 
bình để cấp hỗn hợp chứa nước, dầu, và khí. ống đầu vào của thiết bị tách trọng lực bao 
gồm phương tiện phun để phun môi trường khí với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 
1,9 m3 (m3 chuẩn) môi trường khí trên 1m3 hỗn hợp vào hỗn hợp chứa nước, dầu, và khí.  
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(21) 1-2008-01124 (51) 7 B01D  19/00,  21/02, B04C  3/00, 

E21B  43/34 
(22) 27.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/053981   27.10.2006 (87) WO2007/049247 03.05.2007 
(30) 05388092.8 28.10.2005 EP 
(71) M-I EPCON AS  (NO) 

P.O. Box 2595, N-3908 Porsgrunn, Norway 
(72) FOLKVANG, Jorn (NO) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bồn tách để tách dung dịch bao gồm nước, dầu và khí và 

phương pháp tách dung dịch bao gồm nước, dầu và khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn tách (1) bao gồm bồn về cơ bản có dạng hình trụ đứng, dầu vào 

theo phương tiếp tuyến (3) ở phần trên (9) của bồn, ít nhất một dầu ra thứ nhất (4) cho 
dầu và khí ở phần trên của bồn, và ít nhất một đầu ra thứ hai (5) cho nước ở phần dưới 
của bồn. Vùng xoáy (7) bao gồm thành dạng nón cụt hướng đầu nhỏ xuống dưới (8) có 
miệng (11) ở đầu dưới để nối thông giữa phần trên và phần dưới của bồn. Cánh xoắn ốc 
được lắp vào lòng của thành dạng nón cụt.  
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(11) 17977 
(21) 1-2008-01133 (51) 7 G06K  19/06 
(22) 28.03.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/011329 28.03.2006 (87) WO/2007/067202 14.06.2007 
(30) 11/296,309 08.12.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 13.05.2008 
(75) HO, CHUN-HSIN  (TW) 

8F-1, No. 180, Sec. 2, Duen Hua South Rd., Taipei 106, TW 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thẻ thông minh 

  (57)     Thẻ thông minh được mô tả bao gồm bộ xử lý, giao diện thứ nhất để sử dụng trong giao 
tiếp với thiết bị đầu cuối; giao diện thứ hai để sử dụng trong giao tiếp với thẻ thông minh 
khác; và thiết bị tạo RST để tạo tín hiệu RST cho thẻ thông minh khác.  
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(11) 17978 
(21) 1-2008-01144 (51) 7 A61P  1/04, A61K  31/7048, A61P  

29/00, C07H  17/08 
(22) 13.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/320888       13.10.2006 (87) WO2007/043710 19.04.2007 
(30) 2005-301070 14.10.2005 JP 
(71) 1. THE KITASATO INSTITUTE  (JP) 

9-1, Shirokane 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8642, Japan 
2. APHOENIX, INC.   (JP) 
15-19, Kamiosaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021, Japan  

(72) OMURA, Satoshi  (JP), SUNAZUKA, Toshiaki  (JP), NAGAI, Kenichiro  (JP), 
SHIMA, Hideaki (JP), YAMABE, Haruko  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất dẫn xuất của dihydro giả erythromyxin và dược phẩm 

chứa chất dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức [I], trong đó mỗi ký hiệu là như được định 

nghĩa trong bản mô tả hoặc muối dược dụng của nó và đến dược phẩm chứa hợp chất 
này làm thành phần hoạt tính.  
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(11) 17979 
(21) 1-2008-01146 (51) 7 A23C  9/12, A21D  4/00, A23L  1/05
(22) 03.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/038484 03.10.2006 (87) WO2007/047085 26.04.2007 
(30) 11/250,242 14.10.2005 US 
(71) CP KELCO U.S., INC.  (US) 

1000 Parkwood Circle, Suite 1000, Atlanta, GA 30339, United States of America 
(72) RIIS, Soeren, Bulow (DK), CLAUSS, Rolin (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm sữa được axit hóa chứa pectin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm sữa uống chứa pectin được chiết từ các loài thuộc giống 
chanh, trong đó pectin này có: (1) mức độ este hóa nằm trong khoảng từ 55% đến 65%, 
và (2) chỉ số độ nhạy canxi nằm trong khoảng từ 10 đến 30; trong đó độ pH của sản 
phẩm sữa uống này nằm trong khoảng từ 4,3 đến 4,5.  
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(11) 17980 
(21) 1-2008-01154 (51) 7 G01M  3/02 
(22) 13.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/US2006/040192 13.10.2006 (87) WO2007/047495 26.04.2007 
(30) 60/596,731 17.10.2005 US 
(71) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY  (US) 

33 Barbour Street, Bradford, PA 16701, United States of America 
(72) McDONOUGH, James M. (US), MEISTER, Ronald, J. (US), JOHNSON, 

Michael, W. (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị bật lửa có bộ phận hạn chế dòng chảy, phương pháp 

chế tạo và kiểm tra thiết bị bật lửa có bộ phận hạn chế dòng 
chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bật lửa có bộ phận hạn chế dòng chảy và phương pháp chế 
tạo và kiểm tra bộ phận hạn chế dòng chảy và thiết bị bật lửa có bộ phận hạn chế dòng 
chảy. Bộ phận hạn chế dòng chảy có thể là một chi tiết xốp nhằm thu được ngọn lửa có 
chiều cao về cơ bản là cố định hoặc thay đổi. Bộ phận hạn chế dòng chảy có thể được 
kiểm tra trước hoặc sau khi lắp vào vỏ bật lửa bằng cách cho lưu chất không cháy được 
đi qua nó. Lưu lượng dòng lưu chất không cháy dược có thể có sự tương quan với lưu 
lượng dòng lưu chất cháy được đi qua bộ phận hạn chế dòng chảy nhờ đó tính được 
chiều cao ngọn lửa thu được của bật lửa có lắp bộ phận hạn chế dòng chảy được kiểm 
tra. Bộ phận hạn chế dòng chảy cũng có thể được kiểm tra bằng cách cho lưu chất cháy 
được đi qua nó trước khi lắp bộ phận hạn chế dòng chảy này vào vỏ bật lửa. Theo cách 
này, bộ phận hạn chế dòng chảy và thiết bị bật lửa tương ứng có thể được kiểm tra mà 
không cần nạp lưu chất cháy được vào trong thiết bị bật lửa trước khi vận chuyển. Cũng 
có thể hút chân không cho khoang chứa nhiên liệu của bật lửa trước khi vận chuyển.  
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(11) 17981 
(21) 1-2008-01158 (51) 7 B01D  17/00,  17/035,  17/038,  

19/00, B03D  1/14, B04C  5/107,  
5/24, C02F  1/38, E21B  43/34,  
43/36,  43/40 

(22) 27.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/053980         27.10.2006 (87) WO2007/049246 03.05.2007 
(30) 05388088.6 28.10.2005 EP 
(71) M-I EPCON AS   (NO) 

P.O. Box 2595, N-3908 Porsgrunn, Norway  
(72) FOLKVANG, Jorn (NO) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bồn tách dung dịch giếng khoan để tách dung dịch bao gồm 

nước, dầu và khí, và phương pháp tách dung dịch giếng khoan 
bao gồm nước, dầu và khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bồn tách dung dịch giếng khoan bao gồm bồn về cơ bản có dạng 
hình trụ đứng (1) có phần trên (6) và phần dưới (7) được phân chia bởi thành dạng nón 
cụt hướng đầu nhỏ lên trên (5), đầu vào dung dịch theo phương tiếp tuyến (2) ở phần 
trên của bồn, ít nhất một đầu ra thứ nhất (4) ở phần trên của bồn, ít nhất một đầu ra thứ 
hai (3 ) ở phần dưới của bồn, và phương tiện (12) làm cho dòng lượn quanh đầu ra thứ 
hai. Thành dạng nón cụt hướng đầu nhỏ lên trên (5) có miệng thứ nhất (8) ở đầu trên của 
thành dạng nón cụt hướng đầu nhỏ lên trên để nối thông giữa phần trên và phấn dưới của 
bồn. Thành có dạng nón cụt (5) được gắn vào thành của bồn ở vị trí bên dưới vị trí của 
miệng đầu vào, và có độ dốc (9) sao cho góc giữa thành của bồn và thành có dạng nón 
cụt này nằm trong khoảng từ 15o đến 70o.  
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(11) 17982 
(21) 1-2008-01159 (51) 7 B01D  11/04,  17/02,  3/00, C02F  

1/26,  101/32 
(22) 03.11.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/054112    03.11.2006 (87) WO2007/052236 10.05.2007 
(30) 05388094.4 03.11.2005 EP 
(71) M-I EPCON AS  (NO) 

P.O. Box 2595, N-3908 Porsgrunn, Norway  
(72) FOLKVANG, Jorn (NO) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp tách hỗn hợp, và thiết bị tách hỗn hợp bao gồm 

nước, dầu và khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tách. Dung dịch được trộn vào hỗn hợp, 

hỗn hợp này được tách ra từ dòng giếng dầu và bao gồm nước, dầu, và khí. Hỗn hợp bao 
gồm dung dịch này được cấp vào thiết bị tách (3) và để tách thành pha nước và pha 
dầu/dung dịch. Pha nước đã được làm sạch được lấy ra khỏi thiết bị tách (3) qua đầu ra 
của nước. Pha dầu/dung dịch trải qua công đoạn tách để tách pha dầu/dung dịch thành 
pha dầu và pha khí, từ pha khí, dung dịch được thu hồi theo một công đoạn ngưng tụ và 
tuần hoàn để phun vào hỗn hợp. Thiết bị tách là thiết bị tách lỏng-lỏng/khí (3), trong đó 
áp suất nằm trong khoảng từ 0,5 bar đến 25 bar (từ 50 đến 2500kPa) trong khi hỗn hợp 
bao gồm dung dịch này được tách thành pha nước và pha dầu/khí.  
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(11) 17983 
(21) 1-2008-01163 (51) 7 C02F  1/46 
(22) 12.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/GB2006/003794 12.10.2006 (87) WO2007/045824 26.04.2007 
(30) 0520977.0 15.10.2005 GB 
(71) HYDROPATH HOLDINGS LIMITED  (GB) 

2nd Floor, Mansfield House, 1 Southhampton Street, London WC2R OLR, Great 
Britain 

(72) STEFANINI, Daniel (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý nước theo đó nước cấp chứa chất hoà 
tan được cấp đến ít nhất một bề mặt xử lý. Điện trường được tạo ra ở vùng lân cận bề 
mặt xử lý để làm cho lớp hydrat hoá được tạo ra do tính chất lưỡng cực của phân tử 
nước. Sau đó nước được tách ra khỏi lớp hydrat hoá. Sự tách như vậy có thể được thực 
hiện bằng cách thẩm thấu hoặc bằng cách lấy (các) chi tiết ra khỏi nước cấp cùng với 
nước của lớp hydrat hoá trên đó, sau đó nước của lớp hydrat hoá được tách khỏi (các) 
chi tiết này. Phương pháp này làm giảm mức tiêu thụ năng lượng để tạo ra nước uống 
được từ nước biển.  
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(21) 1-2008-01169 (51) 7 A42B  3/06 
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(86) PCT/GB2006/004065 31.10.2006 (87) WO2007/052015 10.05.2007 
(30) 0522148.6 31.10.2005 GB 
(71) LLOYD (SCOTLAND) LIMITED  (GB) 

152 Bath Street, Glasgow G2 4TB, United Kingdom 
(72) SAJIC Peter (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị bảo vệ cơ thể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ cơ thể để mang bởi người sử dụng bao gồm: bề mặt 
va đập; và mảng các ngăn hấp thu năng lượng, trong đó từng ngăn bao gồm ống, và 
trong đó đường trục dọc của các ống của một hoặc nhiều ngăn được bố trí ở góc nghiêng 
so với bề mặt va đập.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
164 

(11) 17985 
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(72) HATKE, Wilfried (DE), BRUCH, Matthias  (DE), SCHAUWIENOLD, Anne-Meike 
(DE), STEHLING, Udo Manfred (DE), KANAI, Hiroyuki (JP), SERIZAWA, Hajime 
(JP), HIRAIKE, Hiroshi (JP), SAWADA, Takahiko (JP), YAGI, Kazunari (JP), 
HIGUCHl, Isao (JP), TOYOSHIMA, Katsunori (JP), MORITA, Takeharu  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Copolyme gốc xycloolefin và sản phẩm đúc được sản xuất 

bằng cách sử dụng copolyme gốc xycloolefin này 
  (57)     Sáng chế đề xuất xycloolefin copolyme mới mà có thể được sử dụng trong sản xuất các 

sản phẩm đúc có ít lỗi hơn, ví dụ, ít các hạt gel (mắt cá) hơn. Sáng chế còn đề xuất 
xycloolefin copolyme có chứa các đơn vị lặp lại thu được từ α-olefin monome với lượng 
nằm trong khoảng từ 80 đến 20 mol% và các đơn vị lặp lại thu được từ ít nhất một 
xycloolefin monome được chọn từ nhóm gồm monome có công thức chung (I), monome 
có công thức chung (II), monome có công thức chung (III), monome có công thức chung 
(IV) và monome có công thức chung (V) với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 80 
mol%, trong đó đối với các đơn vị lặp lại thu được từ xycloolefin monome, tỷ lệ có mặt 
dưới dạng đime (Rd) của chúng là 50 mol% hoặc ít hơn và tỷ lệ có mặt dưới dạng trime 
(Rt) của chúng là 5 mol% hoặc nhiều hơn.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 16.05.2008 
(71) LG ELECTRONICS, INC.  (KR) 

20, Yoido-dong, Yongdungpo-ku, Seoul 150-010, Korea 
(72) LEE, Sung-Hwan (KR), LEE, Sung-Hwa (KR), HYUN, Ok-Chun  (KR), PARK, 

Hyung-Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật đúc có tính chất kháng khuẩn và phương pháp sản xuất nó

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật đúc có tính chất kháng khuẩn, và phương pháp sản xuất nó mà 
có thể ngăn ngừa sự tiếp xúc của vi khuẩn hoặc virut bằng cách kết hợp môi trường lỏng 
nuôi cấy vi khuẩn axit lactic Kimchi có hiệu quả kháng khuẩn và kháng virut với vật liệu 
thô để đúc vật đúc này. Vật đúc cần hiệu quả kháng khuẩn được tạo ra có tính chất 
kháng khuẩn, bằng cách sử dụng môi trường lỏng nuôi cấy vi khuẩn axit lactic Kimchi 
với phổ diệt khuẩn rộng riêng lẻ hoặc kết hợp với hạt kim loại cỡ nano. Môi trường lỏng 
nuôi cấy vi khuẩn axit lactic Kimchi được kết hợp trong bước đúc vật đúc này để làm 
giảm thời gian sản xuất và đơn giản hoá quy trình sản xuất.  
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(71) LG ELECTRONICS, INC.  (KR) 

20, Yoido-dong, Yongdungpo-ku, Seoul 150-010, Korea 
(72) LEE, Sung-Hwan (KR), HYUN, Ok-Chun (KR), PARK, Hyung-Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật dụng có tính chất kháng khuẩn và phương pháp sản xuất nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng có tính chất kháng khuẩn, và phương pháp sản xuất nó để 
tạo ra tmh chất kháng khuẩn cho bề mặt của vật dụng mà vi khuẩn hoặc virut có thể tiếp 
xúc để tăng sinh chúng bằng cách sử dụng môi trường lỏng nuôi cấy vi khuẩn axit lactic 
Kimchi có hiệu quả kháng vi khuẩn và kháng virut. Vật dụng cần hiệu quả kháng khuẩn 
được tạo ra tính chất kháng khuẩn bằng cách sử dụng môi trường lỏng nuôi cấy vi khuẩn 
axit lactic Kimchi với phổ diệt khuẩn rộng riêng lẻ hoặc kết hợp với hạt kim loại cỡ nano.  
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300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) XI Swanson (CN), MEI James (CN), MOSKOVICH Robert (US), HOHLBEIN 

Douglas J. (US), MINTEL Thomas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng có bộ phận nạo mô mềm được tạo ra để làm 
sạch hiệu quả mô mềm của miệng có độ tiện lợi và nguy cơ gây tổn thương thấp đối với 
người sử dụng. Theo một kết cấu, phần nhô được tạo ra kết hợp vật liệu cứng và vật liệu 
mềm. Vật liệu cứng tạo ra độ ổn định tốt để làm sạch mảnh vụn từ lưỡi hoặc mô khác 
còn vật liệu mềm tạo ra tiện lợi và nguy cơ gây tổn thương thấp.  
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575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, United States of America 
(72) CHEN Wenjie (CN), SMITH Andrew (CA), KARAGIANNIS Aristotelis (GR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hạt poly(vinyl butyral) và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hỗn hợp polyme dẻo nhiệt, và đặc biệt, sáng chế đề cập tới việc tạo 
ra hạt poly(vinyl butyral), cất giữ, và ứng dụng nó làm tấm xen dùng trong kính nhiều 
lớp, và các ứng dụng khác.  
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(11) 17990 
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(86) PCT/JP2006/323115     20.11.2006 (87) WO/2007/058349 24.05.2007 
(30) 2005-336269 21.11.2005 JP 
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(72) MORIUCHI, Kiyoaki (JP), HAYAMI, Hiroshi (JP), YAMASAKI, Satoshi  (JP), 

YAGISAWA, Jo  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm nhựa làm chậm ngọn lửa và dây cách điện, dây bọc 

cách điện, cáp cách điện và ống cách điện sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Chế phẩm nhựa làm chậm lửa bao gồm thành phần nhựa chứa (A) 30 đến 90 phần khối 

lượng của chất đàn hồi polyuretan nhiệt dẻo có độ cứng JIS được đo theo JIS K 7311 là 
A98 hoặc nhỏ hơn, (B) 70 đến 10 phần khối lượng của copolyme etylen-vinyl axetat có 
hàm lượng thành phần vinyl axetat chiếm từ 50 đến 90% khối lượng, (C) 0 đến 40 phần 
khối lượng của ít nhất một polyme được lựa chọn từ các copolyme sau đây (C1) đến 
(C3), (C1) copolyme của dẫn xuất của axit carboxylic chưa bão hoà và etylen được biến 
đổi bằng anhydrit axit, (C2) copolyme etylen-olefin có nhóm epoxy, và (C3) chất đàn 
hồi styren được biến đổi bằng anhydrit axit, và sao cho tổng khối lượng của các thành 
phần (A), (B) và (C) là 100 phần khối lượng, (D) hydroxit kim loại với tỷ lệ từ 40 đến 
250 phần khối lượng trên tổng khối lượng là 100 phần khối lượng của thành phần nhựa 
chứa (A), (B) và (C).  
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(72) Nathalie CAILLEAU (FR), David Thomas DAVIES (GB), Joel Michael ESKEN (US), 
Alan Joseph HENNESSY  (IE), Senthil Kumar KUSALAKUMARI SUKUMAR (IN), 
Roger Edward MARKWELL  (GB), Timothy James MILES  (GB), Neil David 
PEARSON (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất ba vòng ngưng tụ peri hữu dụng làm thuốc kháng 

khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất ba vòng ngưng tụ peri chứa nitơ có công thức (I)  
 
  

 
 
hoặc muối  và/hoặc solvat dược dụng của hợp chất này và hợp chất này được dùng làm 
thuốc kháng khuẩn.  
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(72) SEIDEL, Jurgen (DE), PETERS, Matthias (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và máy cán tinh để cán nóng nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và máy cán tinh để cán nóng nguyên liệu Nguyên liệu 
được hoàn thiện trong một số giá cán nối tiếp (110-n) trong máy cán tinh, vật liệu được 
làm nguội nhờ tổn thất nhiệt. Vật liệu cần phải được gia nhiệt lại sao cho nhiệt độ của 
vật liệu không suy giảm thấp hơn giá trị ngưỡng nhiệt độ dưới định trước định trước ở 
tốc độ thấp bên trong và ở đầu ra của máy cán tinh. Để sử dụng càng ít năng lượng càng 
tốt đối với quy trình gia nhiệt lại này, quy trình gia nhiệt lại bên trong máy cán tinh được 
thực hiện lần thứ nhất chỉ khi nhiệt độ của vật liệu có nguy cơ suy giảm thấp hơn giá trị 
ngưỡng nhiệt độ dưới lần thứ nhất theo hướng dòng vật liệu nhờ tổn thất nhiệt. Hơn nữa, 
nhiệt độ của vật liệu trong quy trình gia nhiệt lại được gia tăng chỉ tới giá trị mà nhiệt độ 
của vật liệu sẽ không suy giảm thấp hơn giá trị ngưỡng nhiệt độ dưới (Tu) trong khi vật 
liệu được dịch chuyển tới bộ gia nhiệt tiếp theo được lắp phía sau theo hướng dòng vật 
liệu và cho đến khi vật liệu được lấy ra khỏi máy cán.  
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WERMUTH Camille-Georges (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 6-heteroarylpyridoindolon, quy trình điều chế 

chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng và quy trình điều chế 
thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I),  
 

  
 

trong đó : R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl C1-C4, CN, CF3 hoặc CHF2; R2 là 
nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl C1-C4; R3 là phenyl không được thế hoặc được thế; 
R4 là gốc dị vòng; R5 là nguyên tử hydro; nhóm alkyl C1-C4, alkoxy C1-C4. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất trên đây, thuốc và dược phẩm chứa 
các hợp chất này và quy trình điều chế thuốc.  
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(72) ROUTEAU Sylvain  (FR), MILLET Jacques (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ các phao dùng cho ống mềm dưới biển 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ các phao (12) dùng cho ống mềm dưới biển (10) được làm thích 
ứng để vận chuyển các hyđrocacbon, bộ các phao này bao gồm các phao (12) có khả 
năng được lắp đặt cái nọ sau cái kia trên ít nhất một đoạn ống mềm dưới biển (10), bộ 
các phao (12) còn bao gồm phương tiện giữ chặt cho phép các phao (12) được khoá theo 
chiều dịch chuyển tịnh tiến trên đoạn ống (10); theo sáng chế, phương tiện giữ chặt bao 
gồm: dây neo giữ (14) nối mỗi phao (12) liên tiếp với nhau, mỗi phao (12) này được giữ 
ở đúng vị trí cái nọ sau cái kia và được khoá theo chiều dịch chuyển tịnh tiến trên dày 
neo giữ (14); và phương tiện nối (16, 18) để giữ dây neo giữ (14) kéo dài dọc theo đoạn 
ống (10).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt 

hoặc chứng lo âu bao gồm bước sử dụng hợp chất ba vòng có 
tác dụng đối kháng thụ thể oxytoxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt, các rối 
loạn liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt, chứng lo âu và các rối loạn liên quan đến 
chứng lo âu, trong đó quy trình này bao gồm bước sử dụng các chất đối kháng thụ thể 
oxytoxin không phải là peptit.  
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170, Republic of Korea 

(72) YANG, Kyung Joo (KR), KIM, Jin Soo  (KR), KIM, Jong Kil (KR), SHIN, Dong Hee 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất silic oxit lỗ xốp nanô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất silic oxit lỗ xốp nanô vô định hình 
cho phép trộn vật liệu nguồn với một tỉ lệ tương ứng chính xác bằng cách tạo ra một 
dòng xoáy sử dụng các vòi phun phản ứng tốc độ cao và có thể điều chỉnh được các đặc 
tính vật lý sử dụng một thiết bị polyme hoá tuần hoàn liên tục khuấy tốc độ cao và 
khuấy tốc độ thấp và silic oxit lỗ xốp nanô được sản xuất bằng phương pháp này có 
vùng bề mặt BET 100-850 m2/g, kích thước lỗ 2-100 nm và thể tích lỗ 0,2-2,5 mL/g.  
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(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng có tay cầm và đầu với các chi tiết làm sạch 
răng nhô ra từ các phần bao bọc cố định. Các chi tiết làm sạch răng bổ sung nhô ra từ 
một hoặc nhiều phần bao bọc ở giữa treo giữa các phần bao bọc cố định nhờ phần cầu. 
Phần cầu có thể được làm bằng elastome và cho phép một hoặc nhiều phần bao bọc ở 
giữa di chuyển từ vị trí ban đầu về phía đầu trong khi sử dụng. Các phần bao bọc ở giữa, 
phần cầu và các phần ngoài của các phần ban bọc cố định có thể được tạo ra dưới dạng 
kết cấu liền khối. Khi một phần bao bọc ở giữa được sử dụng, thì phần mềm dẻo có thể 
nằm ở giữa phần bao bọc ở giữa sao cho các chi tiết làm sạch nhô ra từ một đầu của 
phần bao bọc ở giữa có thể di chuyển hướng về nhau trong khi sử dụng.  
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Camilla (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất amit dị vòng hữu dụng làm thuốc diệt vi sinh vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính diệt nấm có công thức (I):  
 

  
 

trong đó Het là vòng dị vòng có từ 5 đến 6 cạnh có từ một đến ba nguyên tử khác loại, 
độc lập được chọn từ oxy, nitơ và lưu huỳnh, vòng được thế bằng nhóm R6, R7 và R8; R1 
là hydro, C1-4alkyl, C1-4haloalkyl, C1-4alkoxy, C1-4haloalkoxy, CH2C=CR9, 
CH2CR10=CHR11, CH=C=CH2 hoặc COR12; R2 và R3 độc lập là hydro, halo, C1-4alkyl, C1-4 

alkoxy, C1-4haloalkyl hoặc C1-4haloalkoxy; R4 và R5 độc lập được chọn từ halo, xyano và 
nitro; hoặc một trong số R4 và R5 là hydro và gốc còn lại được chọn từ halo, xyano và 
nitro; R6, R7 và R8 độc lập là hydro, halo, xyano, nitro, C1-4alkyl, C1-4haloalkyl, C1-4 

alkoxy(C1-4)alkyl, C1-4haloalkoxy(C1-4)alkyl hoặc C1-4haloalkoxy, với điều kiện là ít nhất 
một trong số R6, R7 và R8 không phải là hydro; R9, R10 và R11 độc lập là hydro, halo, C1-4 

alkyl, C1-4haloalkyl hoặc C1-4alkoxy(C1-4)alkyl; và R12 là hydro, C1-6alkyl, C1-6 haloalkyl, 
C1-4alkoxy(C1-4)alkyl, C1-4alkylthio(C1-4)-alkyl, C1-4alkoxy hoặc aryl; quy trình điều chế 
những hợp chất này, các chất trung gian mới được sử dụng trong điều chế các hợp chất 
này, chế phẩm nông hoá chứa ít nhất một trong số các hợp chất mới làm thành phần hoạt 
tính, quy trình điều chế hợp chất nêu trên và việc sử dụng thành phần hoạt tính hoặc hợp 
chất trong nông nghiệp hoặc nghề làm vườn để phòng trừ hoặc ngăn ngừa sự xâm hại 
thực vật do các vi sinh vật gây bệnh cây, tốt hơn, nếu là nấm.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu bố trí bộ cảm biến đổ xe trong xe máy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất kết cấu bố trí bộ cảm biến đổ xe trong xe máy, trong 
đó chạc trước, lắp quay được bánh trước được che phủ từ phía trên bởi chắn bùn, được 
đỡ có thể lái được bởi ống đầu ở đầu trước của khung thân và vùng theo chu vi của ống 
đầu được che phủ bởi tấm ốp thân, bộ cảm biến đổ xe được bố trí để hầu như không bị 
ảnh hưởng bởi bùn, nước, bụi và các chất tương tự từ bánh trước. 

Để đạt được mục đích nêu trên, bộ cảm biến đổ xe (40) được bố trí bên trong tấm 
ốp thân (14) ở bên trên chắn bùn (24) và ở phía trước ống đầu (12).  
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SAWATSUTIPAN (TH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Đèn định vị của xe 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất đèn định vị của xe cho phép đảm bảo được phạm vi 
chiếu sáng đủ lớn, đồng thời cải thiện được kiểu dáng bên ngoài của đèn định vị bằng 
cách che khuất bóng đèn.  

Để đạt được mục đích nêu trên, kết cấu theo sáng chế đề xuất đèn định vị (72) của 
xe được bố trí bên trong đèn xi nhan (73) lắp trên chi tiết ốp (79) của thân xe. Mặt kính 
(80) bao gồm phần gối chồng (85) nằm gối chồng lên chi tiết ốp (79) sao cho bóng đèn 
dùng cho đèn định vị (75) được che khuất khi nhìn từ phía trước, và phần lộ ra ngoài 
(86) kéo dài theo chiều rộng và cho phép ánh sáng phát ra từ bóng đèn dùng cho đèn 
định vị (75) được nhìn thấy từ phía ngoài. Chi tiết ốp (79) che phủ phần gối chồng (85) 
trên một khoảng chiều dài gần như bằng chiều rộng theo phương nằm ngang của đèn xi 
nhan (73).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Huyền phù nước dạng cô đặc, quy trình điều chế huyền phù 

nước và phương pháp phòng trừ các loài thực vật không mong 
muốn bằng cách sử dụng huyền phù này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới huyền phù nước dạng cô đặc có chứa: (1) một hoặc nhiều các hợp 
chất hoạt tính được lựa chọn từ nhóm có chứa các oxađiazol, (2) một hoặc nhiều các 
chất hoạt động bề mặt có gốc là các ete của phenol bị thế không ở dạng muối, (3) một 
hoặc nhiều chất gây lắng dựa trên các hợp chất nhôm silicat. (4) chế phẩm phụ trợ tuỳ ý, 
và (5) hợp chất hoạt động bề mặt tuỳ ý khác thành phần (2). Ngoài việc tránh khỏi quá 
trình kết tinh, chúng còn tạo ra chế phẩm huyền phù nước dạng cô đặc với sự phân tán 
rất tốt các hợp chất hoạt tính.  
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(72) HOKE, John, Francis (US), MARTINI, Luigi (GB), RE, Vincenzo  (GB), SALE, Mark, 
Edward  (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dạng liều dùng qua đường miệng, quy trình bào 

chế và ứng dụng của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều dùng qua đường miệng chứa hợp phần thứ 

nhất và hợp phần thứ hai, mỗi hợp phần chứa bazơ yếu dược dụng, cụ thể là Hợp chất A 
hoặc muối hoặc solvat dược dụng của chúng ('dược chất') và chất mang dược dụng của 
chúng, trong đó hợp phần thứ nhất và thứ hai được bào chế để giải phóng dược chất với 
tốc độ giải phóng khác nhau khi dùng thuốc sao cho tốc độ giải phóng dược chất từ dược 
phẩm dạng liều này hầu như không phụ thuộc vào độ pH; sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình bào chế dược phẩm dạng liều này và ứng dụng làm thuốc của dược phẩm dạng liều này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất amit dị vòng và dược chất chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất amit mới có công thức sau 
 

  
 

trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả. Hợp chất này có hoạt tính 
ức chế metaloproteinaza cơ chất và được sử dụng làm dược chất. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
183 

(11) 18004 
(21) 1-2008-01310 (51) 7 A61K  9/20,  31/197, A61P  25/00 
(22) 23.10.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/IB2006/003063 23.10.2006 (87) WO2007/052125 10.05.2007 
(30) 60/732,589 02.11.2005 US 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 29.05.2008 
(71) PFIZER PRODUCTS INC.  (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, United States of America 
(72) Howard Norman BOCKBRADER (US), Yun Hyung CHO (KR), Steven DIAZ 

SANTIAGO (US), Majid MAHJOUR (US), Thomas Daniel REYNOLDS (US), Pushpa 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng rắn chứa pregabalin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng rắn chứa pregabalin. Dược phẩm bao gồm chất tạo 
khuôn và chất trương nở và thích hợp để sử dụng qua đường miệng một lần một ngày. 
Các chất tạo khuôn thử nghiệm bao gồm hỗn hợp của polyvinyl axetat và 
polyvinylpyrolidon, và chất trương nở thử nghiệm bao gồm các polyme được liên kết 
chéo của polyvinylpyrolidon.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất pyridin được thế dị vòng và tác nhân kháng nấm 

chứa dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân kháng nấm có tác dụng kháng nấm tuyệt vời và có các đặc 

tính vật lý, độ an toàn và độ ổn định chuyển hoá tốt hơn. Sáng chế đề cập đến hợp chất 
được thể hiện bằng công thức (I) sau đây, hoặc muối của nó:  

 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm amino, nhóm C1-6 alkyl, nhóm 
C1-6 alkoxy hoặc nhóm C1-6 alkoxy C1-6 alkyl; R2 là nguyên tử hydro, nhóm C1-6 alkyl, 
nhóm amino hoặc nhóm di C1-6 alkylamino; một trong số X và Y là nguyên tử nitơ trong 
khi nhóm còn lại là nguyên tử nitơ hoặc nguyên tử oxy; vòng A là vòng heteroaryl có 5 
hoặc 6 cạnh hoặc vòng benzen, mỗi vòng tuỳ ý có 1 hoặc 2 nguyên tử halogen hoặc 
nhóm C1-6 alkyl; Z là liên kết đơn, nhóm metylen, nhóm etylen, nguyên tử oxy, nguyên 
tử lưu huỳnh, -CH2O-, -OCH2-, -NH-, - CH2NH-, -NHCH2-, -CH2S-, hoặc -SCH2-; R

3 là 
nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm C1-6 alkyl, nhóm C3-8 xycloalkyl, nhóm C6-10 
aryl, nhóm heteroaryl có 5 hoặc 6 cạnh, hoặc nhóm dị vòng không thơm có 5 hoặc 6 
cạnh mỗi nhóm tuỳ ý có 1 hoặc 2 nhóm thế; và R4 là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử 
halogen.  
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NAKAMURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm di động và phương pháp điều khiển chuyển tiếp 

  (57)     Trạm di động theo sáng chế này bao gồm : bộ đo chất lượng rađio 121a được cấu hình 
để thu dữ liệu chất lượng rađio mà nó cho biết chất lượng rađio của kết nối truyền thông 
giữa trạm di động và trạm cơ sở, bộ đo chuyển tiếp 161a được cấu hình để đo trạng thái 
truyền thông của một vùng phủ sóng lân cận, khi dữ liệu chất lượng rađio thỏa mãn một 
điều kiện xác định trước; và bộ truyền phát 181 được cấu hình để truyền, tới thiết bị 
mạng truy nhập rađio, trên cơ sở kết quả đo trạng thái truyền thông, một lệnh hoặc kết 
quả đo trạng thái truyền thông, lệnh cho biết chỉ dẫn cho thiết bị mạng truy nhập rađio 
thay đổi sự kết nối của một vùng phủ sóng từ vùng phủ sóng thứ nhất mà từ đó trạm di 
động đang được nối vào sang vùng phủ sóng thứ hai khác với vùng phủ sóng thứ nhất.  
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(11) 18007 
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(72) SAITO Shinichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và phương pháp bổ sung tro ướt vào xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp bổ sung tro ướt vào xi-măng, có thể cấp tro 
ướt cho nhà máy xi-măng mà không phát sinh chi phí sấy khô tro ướt và không mất chỗ 
lắp đặt mới trong khu gần cổng vào nhà máy  

Thiết bị bao gồm một máy khử nước khử nước cho tro ướt, một máy trộn 7 trộn tro 
ướt với một chất khác là hỗn hợp của xỉ tảng với đất, và một thiết bị cung cấp chất liệu 
11 cung cấp hỗn hợp vừa được trộn trên cho máy nghiền 14. Sau khi khử nước, tro ướt 
với lượng xác định từ trước được trộn với một chất liệu khác là hỗn hợp của xỉ tảng và 
đất, hỗn hợp vừa trộn được cung cấp cho nhà máy. Hàm lượng nước có trong tro ướt sau 
khi khử nước được điều chỉnh đến 20 phần trăm khối lượng hoặc thấp hơn, tốt nhất là 15 
phần trăm khối lượng hoặc thấp hơn. Máy tách ly tâm có thể được sử dụng như máy khử 
nước, và máy nhào đất sét có thể được sử dụng như máy trộn. Tro đã biến đổi (vữa tro 
bay) bằng máy khử carbon của tro bay trên thực tế có thể được sử dụng như tro ướt.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp bào chế dược phẩm dùng để tiêm tĩnh mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm dùng để tiêm sao cho sau khi tiêm 
chế phẩm này không làm ngưng kết hồng cầu, tan huyết và/hoặc co tế bào. Để ngăn 
ngừa tình trạng ngưng kết, dược phẩm khả dụng để tiêm cần có nồng độ ion thích hợp. 
Để ngăn ngừa tình trạng tan huyết hoặc co tế bào, dược phẩm khả dụng chế để tiêm cần 
phải đẳng trương với huyết tương. Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm 
dùng để tiêm vừa có nồng độ ion thích hợp để ngăn ngừa tình trạng ngưng kết và vừa có 
trương lực cần thiết để ngăn ngừa tình trạng tan huyết, loại nước hoặc co tế bào, ở mức 
đáng kể. Các phương pháp này bao gồm bước sử dụng dung dịch natri clorua có nồng độ 
nằm trong khoảng từ 25mM đến 150mM để hoàn nguyên bánh đông khô (hoặc dược phẩm 
không ở dạng lỏng khác) thành dung dịch hoặc để pha loãng dung dịch dược phẩm.  
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Terence (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phân phối, thiết bị lưu giữ và phương pháp phân phối 

dược phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân phối, thiết bị lưu giữ và phương pháp phân phối dược 

phẩm. Nhiều liều dược phẩm được lưu giữ trong vật mang có nhiều chi tiết lồng, mỗi chi 
tiết lồng chứa một liều lượng đơn. Tốt hơn, nếu mỗi chi tiết lồng có ít nhất một ống dẫn 
hoặc vòi phun để phân phối liều lượng tương ứng. Mỗi chi tiết lồng được bố trí trên một 
hốc riêng biệt được bịt kín trên vật mang. Các hốc này có thể được mở một cách riêng 
biệt để phân phối liều lượng tương ứng từ chi tiết lồng tương ứng.  
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(72) WILLIAMS, James, Geoffrey (AU), BARBARO, Frank  (AU), RENWICK, Philip, 
John  (AU), KAUL, Harold, Roland  (AU), PHILLIPS, Andrew  (AU), STREZOV, 
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KILLMORE, Christopher, Ronald  (AU) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm thép có nhiệt độ lớn lên của hạt austenit cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm thép có nhiệt độ lớn lên của hạt austenit cao, tính theo % 
khối lượng, chứa cacbon với hàm lượng nhỏ hơn 0,4%, nhôm với hàm lượng nhỏ hơn 
0,06%, titan với hàm lượng nhỏ hơn 0,01%, niobi với hàm lượng nhỏ hơn 0,01%, và 
vanađi với hàm lượng nhỏ hơn 0,02% và có các hạt silic oxit và sắt oxit mịn phân bố 
trong tổ chức tế vi của thép có cỡ hạt kết tủa trung bình nhỏ hơn 50 nanomet.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế protein hoạt hoá 5-lipoxygenaza và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất và được phẩm chứa hợp chất này, có tác dụng điều hòa hoạt 

tính của protein hoạt hóa 5-lipoxygenaza (FLAP). Chất điều hòa FLAP theo sáng chế, 
một mình hoặc kết hợp các hợp chất khác, được sử dụng để bào chế dược phẩm điều trị 
bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, và các bệnh hoặc tình trạng bệnh phụ thuộc leukotrien 
hoặc qua do leukotrien gây ra.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được phủ composit, chất xử lý và phương pháp sản 

xuất tấm kim loại được phủ composit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được phủ composit bao gồm màng phủ ít gây hại cho 

môi trường không chứa crom hóa trị sáu, và có độ chịu ăn mòn tốt tương đương với tấm 
kim loại được xử lý bằng cromat và độ bám dính tuyệt vời giữa màng phủ này và lớp 
nhựa được tạo ra trên màng phủ này. Tương tự, sáng chế mô tả chất xử lý và phương 
pháp sản xuất tấm kim loại được phủ composit bằng chất xử lý này. Tấm kim loại được 
phủ composit bao gồm màng phủ được tạo ra trên bề mặt tấm kim loại được mạ hoặc 
tấm kim loại, màng phủ chứa oxit và/hoặc hydroxit kim loại không phải là crom, và 
thành phần hữu cơ bao gồm (các) nhóm chức cải biến và/hoặc không cải biến.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xinamit dạng vòng đôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất xinamit dạng vòng đôi được thể hiện bằng công thức 
chung (I):  

 

  
 

trong đó  là liên kết đơn hoặc liên kết đôi; Ar1 là nhóm phenyl hoặc nhóm pyridinyl 
tuỳ ý được thế bằng từ một đến ba nhóm thế; mỗi nhóm R1 và R2 là nhóm C1-6 alkyl, 
nhóm hydroxyl, v.v.; Z1 là nhóm metylen hoặc nhóm vinylen tuỳ ý được thể, nguyên tử 
oxy, hoặc nhóm imino tuỳ ý được thế bằng nhóm C1-6 alkyl hoặc nhóm C1-6 axyl; và mỗi 
giá trị p, q, và r là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 2. Hợp chất này có tác dụng 
làm giảm mức Aβ40 và Aβ42. Do đó, nó đặc biệt hữu ích để ngăn ngừa hoặc điều trị 
bệnh thoái hoá thần kinh do Aβ gây ra như bệnh Alzheimer và hội chứng Down.  
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Crealys Park 4A, Rue Jean Sonet, B-5032 Gembloux, Belgium 
(72) MERTENS, Pascal (BE), DENORME, Laurence (BE), LECLIPTEUX, Thierry (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện chất phân tích và các chất 

tương tự 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phát hiện chất phân tích và các chất tương 

tự của nó trong mẫu sinh phẩm. Thiết bị bao gồm đế đỡ rắn, trên đó bố trí một số vùng 
cạnh nhau, nhờ đó mẫu có khả năng di chuyển từ vùng nhận mẫu về phía vùng phát 
hiện, nhờ đó chất phân tích nếu có mặt được phát hiện, nhờ đó cả hai vùng này bao gồm 
vật liệu cho phép dòng mao dẫn của mẫu chảy qua các vùng đã nêu, khác biệt ở chỗ, 
giữa các vùng đã nêu có vùng trung gian vận chuyển mẫu, vùng này không có vật liệu mao 
dẫn, cho phép mẫu di chuyển bởi trọng lực trên đế đỡ được bố trí theo phương đứng.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ phận giữ kết hợp của thiết bị tập luyện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tập luyện có nhiều đặc trưng ưu việt, bao gồm khả năng tạo 
ra sự kết hợp các bộ phận giữ cho người sử dụng, và khả năng dễ dàng lắp thiết bị vào 
tường. Một thiết bị tập luyện được mô tả là thiết bị tập luyện sức bền không đàn hồi có 
bộ phận giữ kết hợp bao gồm bộ phận giữ tay và một vòng. Bộ phận giữ tay và vòng có 
thể được sử dụng như là bộ phận giữ chân, hoặc cách khác, chỉ bộ phận giữ tay có thể 
được sử dụng bởi bàn tay. Việc lựa chọn bộ phận giữ có phụ tùng đặc trưng cho phép 
người sử dụng tập luyện các bộ phận đặc trưng của cơ thể và tạo ra số lượng nhiều loại 
bài tập tiềm năng hơn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp bào chế chế phẩm có tác dụng ức chế hoạt tính 

lipaza chứa các phần chiết polyphenol có phân tử lượng lớn 
từ chè ô long và chế phẩm bào chế được bằng phương pháp này

  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm và đồ uống có tác dụng ức chế quá trình hấp thu chất 
béo có mặt trong thức ăn, nhờ đó ức chế quá trình gia tăng lượng triglyxerit trong máu. 
Các phần chiết polyphenol có phân tử lượng lớn thu được từ chè ô long được bổ sung 
vào thực phẩm và đồ uống này làm thành phần có hoạt tính ức chế lipaza. Thực phẩm và 
đồ uống theo sáng chế an toàn và có hương vị không thay đổi; do đó, chúng có thể được 
dùng theo cách bình thường để tác dụng ức chế của phần polyphenol có phân tử lượng 
lớn sẽ ức chế quá trình gia tăng lượng triglyxerit trong máu và ngăn ngừa bệnh béo phì.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
196 

(11) 18017 
(21) 1-2008-01412 (51) 7 A23C  9/152, A23L  2/38,  2/62 
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AKAHOSHI, Ryoichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống sữa chua và quy trình sản xuất đồ uống này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống sữa có vị chua trong đó không sử dụng chất ổn định làm 
đặc thường dùng, có độ ổn định chất lượng sản phẩm tốt hơn, có mùi vị ngon và có 
lượng calo giảm, thuộc loại nhẹ; và quy trình sản xuất đồ uống này. Sáng chế cũng đề 
xuất đồ uống sữa có vị chua đặc trưng trong đó đồ uống này chứa polydextroza và ít nhất 
một gluxit được chọn từ nhóm (a) bao gồm glucoza, fructoza, đường, trehaloza, maltoza, 
erytritol, sorbitol, xylitol, maltitol, lactitol, palatinoza và galactooligosacarit, và tổng 
hàm lượng chất rắn hòa tan này nằm trong khoảng từ 12,0 đến 17,0% trọng lượng, về cơ 
bản là không chứa chất ổn định làm đặc. Thêm nữa, sáng chế đề xuất quy trình sản xuất 
đồ uống sữa có vị chua.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị rối loạn mạch mới ở mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng dÓ điều trị rối loạn mạch mới ở mắt ở động vật có 
vú chứa dẫn xuất pyrimidin, dẫn xuất benzodiazepinyl. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm dùng để điều trị rối loạn mạch mới ở mắt chứa 5- [[4-[(2,3-dimetyl-2H-indazol-
6-yl)metylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2- metylbenzensulfonamit, axit (S)-3-oxo-
8-[3-(pyridin-2-ylamino)-1-propyloxy]-2-(2,2,2-trifloetyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-
2-benzazepin-4-axetic hoặc muối hoặc solvat của nó.  
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Marie EVERAERT (BE), Neil Scott SHAW (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dầu gội chứa hỗn hợp của polyme dạng cation 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu gội đầu hệ nước chứa: (i) một hoặc nhiều chất hoạt 
động bề mặt để làm sạch dạng anion; (ii) tốt hơn là các giọt nhỏ tác nhân dưỡng tóc 
không tan trong nước ở dạng phân tán, rời rạc có đường kính giọt nhỏ trung bình (D3,2) 
nhỏ hơn hoặc bằng 4 micromét; (iii) một hoặc nhiều polyme dạng cation (A) được lựa 
chọn từ các polyme acrylamit được biến đổi dạng cation có mật độ điện tích cation ở độ 
pH=7 nhỏ hơn 1,0 mili đương lượng gam, các xenluloza được biến đổi dạng cation và 
hỗn hợp của chúng, và (iv) một hoặc nhiều polyme cation (B) được lựa chọn từ những 
polyme acrylamit được biến đổi dạng cation có mật độ điện tích cation ở độ pH=7 lớn 
hơn 1,0 mili đương lượng gam, những polygalactomanan được biến đổi dạng cation, và 
các hỗn hợp của chúng, trong đó chế phẩm này chứa một polyme cation không phải là 
polyme acrylamit được biến đổi dạng cation.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng phát quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm đầu có các chi tiết làm 
sạch, và nguồn sáng được kết hợp vào trong hoặc sát liền đầu. Nguồn sáng được kết hợp 
trước khi gắn các chi tiết làm sạch để dễ dàng chế tạo và việc lắp ráp có chi phí hiệu quả 
hơn. Tốt hơn là, các chi tiết làm sạch được tạo hình trước và được gắn vào đầu sau khi 
kết hợp nguồn sáng sao cho việc tạo ra nguồn sáng không cần bất kỳ công đoạn xử lý 
tiếp theo nào có thể làm mất đi tính nguyên khối của đầu hoặc các chi tiết làm sạch.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị để nghiền vật liệu và loại hơi ẩm ra khỏi vật liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để nghiền vật liệu và loại hơi ẩm ra khỏi vật liệu. ống 
venturi tiếp nhận vật liệu đi đến qua ống nạp và vật liệu này được nghiền. Vật liệu, khi 
đã được nghiền, được loại hơi ẩm và làm khô. Thiết bị tạo dòng không khí, nối với ống 
venturi, tạo ra dòng không khí tốc độ cao để kéo vật liệu qua ống venturi và vào trong lỗ 
nạp trong thiết bị tạo dòng không khí. Thiết bị tạo dòng không khí này hướng vật liệu 
nghiền đã tiếp nhận đến cửa xả trong đó vật liệu này có thể được tách ra khỏi không khí 
sau đó.  
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(54) Muối amin của dẫn xuất carbostyril 

  (57)   Sáng chế đề cập đến muối amin của dẫn xuất carbostyril được tạo ra từ dẫn xuất 
carbostyril có công thức (1)  

 

  
 

trong đó R là nguyên tử halogen;  
vị trí được thế của mạch bên là vị trí 3 hoặc 4 trong khung carbostyril; và 
liên kết giữa các vị trí 3 và 4 của khung carbostyril là liên kết đơn hoặc liên kết đôi; 
và amin và hợp chất theo sáng chế hữu ích để bào chế thuốc điều trị các bệnh khác nhau, 
đặc biệt là các chế phẩm hệ nước do có độ hoà tan trong nước và các tác dụng dược lý 
rất tốt.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kim chích thuốc dạng viên nang bột dùng để xông và thiết bị 

xông sử dụng kim chích này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xông thuốc bột có ít nhất một kim được mài sắc đặc biệt (6) 

được thiết kế để chọc thủng hoặc cắt mở viên nang một cách chính xác và, nhờ đó cung 
cấp chế phẩm thuốc, dược phẩm hoặc hỗn hợp thuốc dạng bột một cách tối ưu, và nhờ 
kim chích dạng này nên viên nang được chọc thủng hoặc cắt mờ mà không tốn nhiều 
công sức.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Biến thể yếu tố X/Xa zymogen/proteaza điều chỉnh sự cầm máu, 

axit nucleic mã hoá chúng và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể yếu tố X/Xa zymogen/proteaza điều chỉnh sự cầm máu, 

axit nucleic mã hoá chúng và dược phẩm chứa chúng.      
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xinamit kiểu morpholin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất được thể hiện bằng công thức (I):  
 

  
 

hoặc muối dược dụng của chúng,  
trong đó R1, R2, R3, và R4 là giống hoặc khác nhau và mỗi nhóm là nguyên tử hydro 
hoặc nhóm C1-6 alkyl; X1 là nhóm C1-6 alkylen có thể được thế, Xa là nhóm metoxy 
hoặc nguyên tử flo; Xb là nguyên tử oxy hoặc nhóm metylen, với điều kiện Xb chỉ là 
nguyên tử oxy nếu Xa là nhóm metoxy; và Ar1 là nhóm aryl, nhóm pyridinyl, nhóm 
aryloxy, hoặc nhóm pyridinyloxy có thể có nhóm thế như nguyên tử halogen chẳng hạn; 
và dược phẩm chứa hợp chất này hoặc muối của nó làm dược chất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dùng để đúc dải kim loại, phương pháp đúc liên tục dải 

kim loại và trục đúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để đúc dải kim loại, phương pháp đúc liên tục dải kim 

loại và trục đúc. Trục đúc 12 dùng cho máy đúc liên tục hai trục gồm các rãnh làm 
nguội kéo dài qua phần giữa 17. Các rãnh làm nguội bao gồm các rãnh làm nguội dọc 
14. Các rãnh làm nguội này còn bao gồm ứ nhất là một chỗ uốn ở các rãnh làm nguội 
buộc chất lỏng làm nguội chảy qua rãnh làm nguội đổi chiều. Mỗi trục đúc còn bao gồm 
phần tử khống chế dòng chảy, như các vách chắn 32, được bố trí ở chỗ uốn để khống chế 
chất lỏng làm nguội quanh chỗ uốn.  
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(72) PEETERS, Myriam (BE), JACQUES, Alain (BE), MORE, Doris (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp khử mùi mồ hôi 

  (57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp khử mùi mồ hôi cho vải, bao gồm bước cho tiếp xúc 
với polyme vải polyme giải phóng chất bẩn tan trong nước (SRP), cũng như chế phẩm 
chứa các polyme này.  
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(11) 18028 
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10100 Bay Area Blvd., Pasadena, TX 77505, United States of America 
(72) GELBEIN, Abraham, P. (US), RYU, J., Yong (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế diaryl cacbonat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế diphenyl cacbonat bằng cách cho phenol phản 
ứng với dietyl cacbonat trong một dãy các bình phản ứng phân tầng cố định, mỗi bình 
được nối ở một vị trí khác nhau trên cột chưng cất qua dòng chất lỏng lấy phần cất và 
dòng chất lỏng hồi lưu. Thành phần nguyên liệu trên cột chưng cất thay đổi dọc theo 
chiều dài cột, sự thay đổi đó có thể dự đoán được trong những điều kiện nhất định về 
nhiệt độ và áp suất, vì vậy việc hút chất lỏng ra ở các tầng phân tách khác nhau trên cột 
chưng cất, cho phép bình phản ứng tiếp nhận nguyên liệu nạp vào từ một tầng cụ thể có 
thể làm việc trong điều kiện thuận lợi nhất cho phản ứng mong muốn, và còn cho phép 
sản phẩm không mong muốn hoặc sản phẩm phụ quay trở lại cột chưng cất và được 
chuyển đến tầng (theo trạng thái cân bằng của hệ chưng cất) mà ở đó các sản phẩm này 
được xử lý một cách thuận lợi trong bình phản ứng.  
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(72) JAYANTH, Vingnesh (IN), NEPOMUCENO, Henry, G. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ chuyển đổi âm thanh và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ chuyển đổi dẫn âm thanh qua xương phù hợp để sử dụng trong thiết 
bị nghe, như thiết bị trợ thính, bộ phận nghe trong tai, tai nghe, dụng cụ bảo vệ nghe 
điện tử, và các loa âm thanh cỡ rất nhỏ, có bộ khối đầu được bố trí trong vỏ hộp. Bộ khối 
đầu được gắn vào bộ âm thanh và được nối hoạt động với bộ động cơ qua bộ nối.  
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(72) BHATNAGAR Ashok (US), WAGNER Lori L. (US), TAN CHOK Bin C. (US), 

ARVIDSON Brian (US), MURRAY Lin (US), HURST David (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu chống mảnh, phương pháp chế tạo vật liệu này và sản 

phẩm chống mảnh 
  (57)     Vật liệu lớp vải có sức chống xuyên qua của các mảnh cực tốt, như mảnh bom. Các vải 

này được tạo ra từ các sợi có độ bền cao được gia cường với nằm trong khoảng từ 7% 
đến 15% trọng lượng của hỗn hợp chất nền đàn hồi, và kết hợp với các lớp màng polyme 
bảo vệ trên mỗi bề mặt của vải. Các vải này đạt được sự cải thiện đáng kể về sức chống 
mảnh so với các vải theo các giải pháp kỹ thuật đã biết, trong khi vẫn duy trì được các 
đặc tính chịu đạn đạo tuyệt vời.  
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51368 Leverkusen, Germany 
(72) LAMPE, Thomas (DE), BECKER, Eva-Maria (DE), KAST, Raimund (DE), BECK, 

Hartmut (DE), JESKE, Mario (DE), SCHUHMACHER, Joachim (DE), STOLL, 
Friederike (DE), KLEIN, Martina  (DE), AKBABA, Metin (TR), KNORR, Andreas 
(DE), STASCH, Johannes-Peter (DE), BARFACKER, Lars (DE), HILLISCH, 
Alexander (AT), KARIG, Gunter (DE), MEININGHAUS, Mark (DE), SCHLEMMER, 
Karl-Heinz (DE), SCHOHE-LOOP, Rudolf (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất furopyrimiđin được thế không vòng để điều trị bệnh 

tim mạch, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất furopyrimiđin được thế không vòng, phương pháp điều 

chế chúng, và dược phẩm chứa chúng để điều trị và/hoặc điều trị dự phòng các bệnh, đặc 
biệt là để điều trị và/hoặc điều trị dự phòng bệnh tim mạch.  
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(11) 18032 
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(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) AHMAN Stefan (SE), BRINGFORS Nils 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị lọc bằng vải tầng bụi được hoá lỏng và phương pháp 

ngăn cách khoang chứa trong thiết bị lọc này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lọc bằng vải (1) có ít nhất khoang chứa thứ nhất (2) và khoang 

chứa thứ hai (4). Phễu hứng (42) được làm thích ứng để hoá lỏng bụi được thu gom trong 
các khoang chứa (2, 4) để tạo thành tầng (52) của bụi được hoá lỏng, vách ngăn (62) 
được bố trí giữa các khoang chứa (2, 4) để cách ly chúng với nhau. Đường dẫn (68) được 
tạo ra ở đầu dưới (66) của vách ngăn (62) sao cho bụi được hoá lỏng có thể đi qua đường 
dẫn (68). Vách ngăn (62) được bố trí kéo dài vào trong tầng (52) của bụi được hoá lỏng 
để tạo thành nút bịt kín (74) thậm chí khi một trong số các khoang chứa (2, 4) đã được 
ngăn cách. Khi ngăn cách khoang chứa (4), các cửa vào và các cửa ra mà khoang chứa 
(4) được đóng lại và bụi trong phễu hứng (42) được hoá lỏng để tạo ra nút bịt kín (74) 
giữa các khoang chứa (2, 4).  
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Akerstraat 133, NL-6417 BM Heerlen (NL) 
(72) MATTHEE, Richard (NL) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị lát gạch, tổ hợp gạch và chi tiết nối để sử dụng trong 

thiết bị lát gạch, phương pháp lát gạch và phương pháp sửa 
sàn lát gạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lát gạch sử dụng các tổ hợp gạch và các chi tiết nối (21a) 
nối liền các tổ hợp gạch liền kề. Mỗi tổ hợp gạch có viên gạch (3a) và chi tiết đỡ. Chi 
tiết đỡ được nối với mặt bên phía dưới của viên gạch, và có rãnh để lắp các phần của các 
chi tiết nối. Chi tiết đỡ có các lỗ và/hoặc các phần nhô (12a) kéo dài theo hướng vuông 
góc với mặt chính của viên gạch. Chi tiết nối có chi tiết giống như dải kéo dài có các lỗ 
(30a) và/hoặc các phần nhô lắp vừa vào các phần nhô và/hoặc các lỗ của các chi tiết đỡ 
của hai tổ hợp gạch liền kề.  
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(71) M-I L.L.C   (US) 

5950 North CourseDrive, Houston, TX 77072-1698, USA 
(72) BROWNE, Neale (AU), CARR, Brian (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tách chất rắn ra khỏi dung dịch khoan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách chất rắn ra khỏi dung dịch khoan bao gồm thùng lưới 
có hai thành bên nằm cách xa nhau đối diện nhau có các đầu thứ nhất và các đầu thứ 
hai, các đầu thứ nhất được bố trí cách xa nhau bởi thành đầu được nối với từng thành 
bên, thùng lưới này còn có thành đáy mà đường dẫn xả dung dịch được tạo ra trên đó, 
các bề mặt sàng có mép trước và mép sau và được bố trí bên trong thùng lưới giữa các 
thành bên với mỗi bề mặt sàng được bố trí cách xa nhau theo phương thẳng đứng từ các 
bề mặt sàng liền kề và mép sau nằm cách xa thành đầu của thùng lưới, trong đó mép sau 
của mỗi bề mặt sàng thấp hơn mép trước của bề mặt sàng tương ứng, các tấm tràn, mỗi 
tấm tràn được giữ dọc theo mép sau của bề mặt sàng tương ứng và nằm cách xa thành 
đầu để tạo ra đường dẫn dung dịch giữa mỗi tấm tràn và thành đầu, trong đó mỗi tấm 
tràn có mép trên kéo dài tới chiều cao tấm tràn bên trên mép sau của bề mặt sàng tương 
ứng và mép trên thấp hơn mép trước của bề mặt sàng tương ứng, ít nhất một bộ phận dẫn 
hướng dòng giữ dung dịch khoan chưa được tách trên đường dẫn dung dịch và hướng 
dung dịch khoan chưa được tách vào mặt sàng dưới, và trong đó dung dịch trên đường 
dẫn dung dịch giữa mặt sàng dưới cùng và thành đầu được hướng tới dung dịch cửa xả 
tràn được mô tả.  
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(72) ISHIKAWA, Tomoyasu (JP), MIWA, Kazuhiro (JP), SETO, Masaki (JP), BANNO, 

Hiroshi (JP), KAWAKITA, Youichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng ngưng tụ, tiền dược chất và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức:  
 

  
 

trong đó  
R1a là nguyên tử hydro,  
R2a là nhóm C1-6 alkyl được thế bởi nhóm có công thức -NR6a-CO-(CH2)n- SO2- C1-4 alkyl 
tùy ý được halogen hóa  
trong đó n là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 4, R6a là nguyên tử hydro hoặc nhóm 
C1-4 alkyl và -(CH2)n- tùy ý được thế bởi C1-4 alkyl,  
R3a là nguyên tử hydro hoặc nhóm C1-6 alkyl,  
R4a là nguyên tử halogen hoặc nhóm C1-6 alkyl,  
R5a là nguyên tử halogen hoặc nhóm C1-6 alkyl và  
Xa là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử halogen  
hoặc muối của nó.  
Hợp chất sáng chế có hoạt tính ức chế kinaza tyroxin tốt hơn, độ an toàn cao và thỏa 
mãn đầy đủ điều kiện để làm dược phẩm.  
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(54) Tấm cực đo 

  (57)     Tấm cực đo bao gồm cực đo mà được làm bằng vật liệu dẫn điện và tiến vào tiếp xúc với 
mảnh chíp bán dẫn để thu hay đưa ra tín hiệu điện; đầu cực đo mà giữ các cực đo; tấm 
đế mà có sơ đồ dây dẫn tương ứng với cấu trúc mạch điện để sinh ra tín hiệu để kiểm 
tra; chi tiết gia cường mà gia cường cho tấm đế, bộ nối trung gian mà được xếp chồng 
lên tấm đế để nối các dây dẫn của tấm đế; bộ thay đổi khoảng cách mà được xếp chồng 
giữa bộ nối trung gian và đầu cực đo và thay đổi khoảng cách giữa các dây dẫn; và nhiều 
chi tiết trụ đỡ thứ nhất có chiều cao lớn hơn độ dày của tấm đế, và được ngậm vào từ 
một phần của tấm đế trên đó bộ nối trung gian được xếp chồng.  
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Hideki TAKASU  (JP), Makoto SAKAMOTO  (JP), Kumi HIGUCHI  (JP), Keisuke 
MlYAJIMA  (JP), Satoshi YAMADA  (JP), Masaaki MOTOYAMA  (JP), Yutaka 
KOJIMA  (JP), Koichi YASUMURA  (JP), Takeshi KODAMA  (JP), Shun OTSUJI  
(JP), Keizo KAN  (JP), Takumi SUMIDA  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất diarylete hữu dụng làm thuốc chống ung thư và 

phương pháp bào chế thuốc chứa dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thuốc dùng để điều trị bệnh ung thư có hoạt tính chống ung thư được 

cải thiện và có tính an toàn cao.  Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới thuốc dùng để điều 
trị bệnh chứa hợp chất có công thức chung (1) sau đây hoặc muối của hợp chất này làm 
hoạt chất:  

 

  
 

trong đó X1 là nguyên tử nitơ hoặc nhóm -CH=,  
R1 là nhóm -Z-R6, trong đó Z là nhóm -CO-, nhóm -CH(OH)- hoặc nhóm tương tự, R6 là 
nhóm dị vòng một vòng, hai vòng hoặc ba vòng, no hoặc không no có từ 5 đên 15 cạnh 
chứa từ 1 đến 4 nguyên tử nitơ, nguyên tử oxy hoặc nguyên tử lưu huỳnh, R2 là nguyên 
tử hydro hoặc nguyên tử halogen, Y là nhóm -O-, nhóm -CO-, nhóm - CH(OH)- hoặc 
nhóm alkylen thấp, và A là nhóm có công thức thức (2) 

 

  
 

trong đó R3 là nguyên tử hydro, nhóm alkoxy thấp hoặc nhóm tương tự, p là 1 hoặc 2, R4 
là nhóm imidazolyl alkyl thấp hoặc nhóm tương tự.  
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(11) 18038 
(21) 1-2008-01655 (51) 7 B01D  17/02 
(22) 07.12.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/NO2006/000472 07.12.2006 (87) WO2007/067073 14.06.2007 
(30) 2005 5790 07.12.2005 NO 
(71) BRATTESTED ENGINEERING AS  (NO) 

P.O.Box 2239, N-NO-3203 Sandefjord, Norway 
(72) Knut BRATTESTED (NO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tách riêng các hạt chìm ra khỏi 

chất lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để tách riêng các hạt khỏi chất lỏng; các hạt 

được phân tán trong chất lỏng và chứa các hạt nhẹ hơn với tỉ trọng nhẹ hơn so với dung 
trọng, và các hạt nặng hơn có tỷ trọng lớn hơn dung trọng, phương pháp gồm có các 
bước: cấp chất lỏng có chứa hạt sang thiết bị tách riêng, phân phối đều chất lỏng trên ít 
nhất các phần của diện tích mặt cắt ngang bằng cách cho chảy qua dụng cụ phân phối 
(12) trong ngăn nạp (11) tạo ra tốc độ đặc hiệu cho cho chất lỏng có chứa hạt và dẫn 
chất lỏng vào một hoặc nhiều bề mặt thu hồi (5, 9) kết tụ các hạt nhẹ hơn trên bề mặt 
thu hồi (5, 9) loại các hạt đã được kết tập nhẹ hơn ra khỏi bề mặt thu hồi (5, 9) loại chất 
lỏng đã được tách hạt và các hạt đã được kết tập nhẹ hơn theo ít nhất hai luồng chảy 
riêng rẽ (2, 3) tuỳ chọn loại các hạt nặng hơn ra khỏi phần bên dưới của thiết bị tách 
theo ít nhất một luồng chảy riêng rẽ (4).  
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2004-177663 15.06.2004 JP 
2004-177664 15.06.2004 JP 
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.12.2006 
(71) MATSUSHITA ELECTRlC INDUSTRIAL CO., LTD.  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) NAKAMURA, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dẫn truyền 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dẫn truyền bao gồm phần ghi/sao chép và phần điều khiển dẫn 
truyền. Phần điều khiển dẫn truyền thực hiện quy trình gồm có: thực hiện quy trình 
RMW sao chép dữ liệu được ghi ở cluster ECC gốc chứa vị trí được chỉ rõ bởi lệnh ghi, 
thay đổi ít nhất một phần của dữ liệu được sao chép, và ghi dữ liệu đã thay đổi vào 
cluster ECC thay thế cluster ECC; xác định xem có cung từ vật lý nào ở cluster ECC gốc 
ở quy trình RMW, trong đó việc sao chép dữ liệu không thành công hay không; và đặt 
giá trị thông tin trạng thái trong thông tin trạng thái của thông tin quản lý thay thế khi có 
thể xác định được rằng có cung từ vật lý ở cluster ECC gốc trong quy trình RMW, trong 
đó việc sao chép dữ liệu không thành công, giá trị thông tin trạng thái chỉ ra rằng có 
cung từ vật lý ở cluster ECC gốc, trong đó việc sao chép dữ liệu không thành công, thông tin 
trạng thái chỉ ra răng cluster ECC gốc được thay thế bằng cluster thay thế ECC.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.12.2006 
(71) MATSUSHITA ELECTRlC INDUSTRIAL CO., LTD.  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) NAKAMURA, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dẫn truyền 

  (57)    Thiết bị dẫn truyền theo sáng chế bao gồm phần ghi/sao chép và phần điều khiển dẫn 
truyền. Phần điều khiển dẫn truyền thực hiện quy trình gồm có : xác định rãnh ghi thứ 
nhất trong nhiều rãnh ghi, dựa trên địa chỉ vật lý tương ứng với địa chỉ logic nằm trong 
lệnh ghi và thông tin quản lý rãnh ghi; xác định rãnh ghi đầu tiên có phải là rãnh ghi 
đóng hay không; khi rãnh ghi thứ nhất được xác định là rãnh đóng, quy trình thực hiện 
gồm có: xác định rãnh ghi thứ hai khác với rãnh ghi thứ nhất, rãnh ghi thứ hai là rãnh 
ghi mở; xác định địa chỉ vật lý làm địa chỉ ghi được tiếp theo thể hiện vị trí tại đó dữ liệu 
có thể được ghi tiếp theo ở rãnh ghi thứ hai, dựa trên địa chỉ ghi cuối cùng ở rãnh ghi thứ 
hai; ghi đè giả dữ liệu tại địa chỉ ghi được tiếp theo làm vị trí thay thế.  
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Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 14.12.2006 
(71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) NAKAMURA, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dẫn truyền 

  (57)    Thiết bị dẫn truyền theo sáng chế bao gồm phần ghi/sao chép và phần điều khiển dẫn 
truyền. Phần điều khiển dẫn truyền thực hiện quy trình gồm có: xác định rãnh ghi thứ 
nhất trong nhiều rãnh ghi, dựa trên địa chỉ vật lý tương ứng với địa chỉ logic nằm trong 
lệnh ghi và thông tin quản lý rãnh ghi; xác định rãnh ghi đầu tiên có phải là rãnh ghi 
đóng hay không; khi rãnh ghi thứ nhất được xác định là rãnh đóng, quy trình thực hiện 
gồm có: xác định rãnh ghi thứ hai khác với rãnh ghi thứ nhất, rãnh ghi thứ hai là rãnh 
ghi mở; xác định địa chỉ vật lý làm địa chỉ ghi được tiếp theo thể hiện vị trí tại đó dữ liệu 
có thể được ghi tiếp theo ở rãnh ghi thứ hai, dựa trên địa chỉ ghi cuối cùng ở rãnh ghi thứ 
hai; ghi đè giả dữ liệu tại địa chỉ ghi được tiếp theo làm vị trí thay thế.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình nhiều bậc để điều chế este rapamyxin 42 từ este 

rapamyxin 42 boronat 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình nhiều bậc để điều chế este rapamyxin 42 bằng phản ứng của 

este rapamyxin 42 boronat với điol và tinh chế este rapamyxin 42 thô bằng công đoạn 
kết tinh lại và xử lý bằng diol. Hơn nữa, sáng chế còn đề xuất phương pháp phân lập và 
tinh chế este rapamyxin 42 boronat từ các dịch cái chứa axeton và các tạp chất 
rapamyxin.  
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(72) DESHMUKH, Subodh, S. (IN), MIRMEHRABI, Mahmoud (IR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tinh chế rapamyxin kết tinh và đo độ kết tinh của 

các hợp chất rapamyxin bằng phép đo nhiệt lượng quét vi sai 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh chế pyramyxin. Ngoài ra, sáng chế cũng còn đề 

cập đến phương pháp đo chất lượng hạt, kích cỡ trung bình của hạt và độ kết tinh của 
các mẫu chứa paramyxin hoặc các dẫn xuất của nó. 
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57 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương pháp thi công móng 

  (57)     Phương pháp thi công móng bao gồm thi công trước một phần hoặc toàn bộ móng hộp 
(1) có kết cấu vững chắc, kín không thấm nước trên mặt đất hoặc ở một cao trình nhất 
định bên trên vị trí thiết kế với bản đáy (7) của móng (1) được bố trí hệ thống các lỗ chờ 
(6), và hạ móng hộp (1) xuống cao trình đặt móng bằng cách sử dụng các phương pháp 
gia công đất nền qua hệ thống các lỗ chờ (6) nêu trên. Nhờ tải trọng bản thân hoặc có 
thể chất tải thêm mà móng (1) tụt được xuống đến cao trình thiết kế. Phương pháp thi 
công nêu trên được gọi tắt là phương pháp "đánh chìm". 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và phương pháp nhuộm màu dây điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị nhuộm màu dây điện để cải thiện khả năng nhìn thấy và thiết kế 
của dây điện. Thiết bị này bao gồm thiết bị nhuộm màu để phun chất tạo màu lỏng lên bề 
mặt bên ngoài của dây điện và thiết bị trượt để di chuyển tương đối thiết bị nhuộm màu 
này theo phương vuông góc với phương dọc của dây điện để nhuộm màu toàn bộ mỗi bề 
mặt bên ngoài của nhiều vùng nhuộm màu của nó tương ứng với mẫu thiết kế có dạng đai.  
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(71) Tổng công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam  (VN) 

Tổ 14, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
(72) Nguyễn Xuân Mai (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình bốc dỡ gạch-vệ sinh xe goòng sau nung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sản xuất gạch nung, cụ thể là đề cập đến quy trình bốc dỡ 
gạch-vệ sinh xe goòng sau nung bao gồm các bước: đưa giàn đỡ chịu lực vào dưới khối 
gạch được xe goòng đưa ra khỏi lò sau nung; bao chắn khối gạch bằng phương tiện bao 
chắn để duy trì sự ổn định của khối gạch khi di chuyển không bị đổ vỡ; di chuyển khối 
gạch ra khỏi mặt xe goòng bằng cách nâng và di chuyển giàn đỡ chịu lực cùng cả toàn 
bộ khối gạch đã được bao chắn đến vị trí mong muốn cho các mục đích lưu kho, đóng 
gói, phân phối cho khách hàng hoặc các mục đích mong muốn khác; di chuyển các hàng 
gạch chân cầu ra khỏi bề mặt xe goòng trên cơ sở tôn trọng nguyên dạng thứ tự sắp xếp 
của các hàng, viên gạch chân cầu; vệ sinh mặt xe goòng bằng cách tạo sự chuyển động 
tương đối giữa mặt xe goòng và cụm thiết bị vệ sinh để làm sạch các chất bẩn dạng bụi, 
hạt hay viên như xỉ than, xỉ gạch khỏi bề mặt xe goòng; đặt các hàng gạch chân cầu trở 
lại vị trí ban đầu trên mặt xe goòng đã được vệ sinh.  
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(11) 18047 
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(30) 2005906949 12.12.2005 AU 
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12 Park Terrace, Bowden, 5007, South Australia, Australia 
(72) James Robert Vanderzon (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ làm mờ đa năng và phương pháp thao tác bộ làm mờ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ làm mờ đa năng, bộ này phát hiện loại tải, tải này nối với bộ 
làm mờ đa năng, mỗi khi bộ làm mờ đa năng hoạt động và phương pháp thao tác bộ làm 
mờ này. Do đó, thông tin liên quan đến loại tải nối với bộ làm mờ đa năng không cần 
lưu trữ để sử dụng về sau. Theo một phương án, bộ làm mờ đa năng mỗi khi hoạt động 
bắt đầu theo chế độ cạnh sau và ngay khi phát hiện ra tải trọng cảm ứng, chuyển đổi 
sang chế độ cạnh trước.  
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12 Park Terrace, Bowden, 5007, South Australia, Australia 
(72) James Robert Vanderzon (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạch điện, phương pháp phát hiện sự xuất hiện tải trọng cảm 

ứng, bộ phát hiện gọi chuông điện áp, phương pháp phát hiện 
tín hiệu gọi chuông điện áp trên tải trọng cảm ứng 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến mạch điện để phát hiện sự xuất hiện tải trọng cảm ứng. Mạch 
này sử dụng bộ phát hiện gọi chuông điện áp để phát hiện tín hiệu gọi chuông điện áp 
trên tải trọng cảm ứng và bộ tạo tín hiệu để tạo ra tín hiệu chỉ báo sự xuất hiện tải trọng 
cảm ứng ngay khi phát hiện ra tín hiệu báo chuông. Mạch này có thể sử đụng trong 
mạch làm mờ để điều khiển tải. Mạch này có thể sử dụng như là bộ phát hiện tải dùng 
cho bộ làm mờ đa năng hoặc có thể sử dụng trong mạch bảo vệ dùng cho mạch không 
nhằm điều khiển các tải trọng cảm ứng.  
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Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany  
(72) FISCHER Reiner (DE), LEHR Stefan (DE), FEUCHT Dieter (DE), BICKERS Udo  

(DE), HUFF Hans Philipp (DE), HACKER Erwin (DE), SUESSMANN Rainer (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc diệt cỏ có hoạt tính được cải thiện, phương pháp khống 

chế sự phát triển của thực vật không mong muốn và phương 
pháp cải thiện hoạt tính của các chất bảo vệ thực vật 

  (57)     Sáng chế đề xuất việc khuyếch đại hoạt tính của các chất bảo vệ cây trồng bao gồm các 
hoạt chất thuộc nhóm ketoenol vòng được thế bằng phenyl thông qua việc bổ sung các 
muối amoni và/hoặc các muối phosphoni hoặc thông qua việc bổ sung các muối amoni 
và/hoặc các muối phosphoni và các chất thấm, các chất liệu tương ứng, và các quy trình 
để điều chế chúng. 
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Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany  
(72) FISCHER Reiner (DE), LEHR Stefan (DE), MARCZOK Peter (DE), RECKMANN 

Udo (DE), ARNOLD Christian (DE), HEMPEL Waltraud (DE), SANWALD Erich 
(DE), PONTZEN Rolf (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ côn trùng, phương pháp khống chế côn trùng ký 

sinh và phương pháp cải thiện hoạt tính của các chất bảo vệ 
thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất bảo vệ thực vật chứa các chất ức chế quá trình sinh tổng 
hợp axit béo (chẳng hạn các ketoenol mạch vòng được thế phenyl). Mục đích của sáng 
chế là gia tăng tác dụng của các chất này bằng cách bổ sung các muối amoni và/hoặc 
muối phosphoni hoặc bằng cách bổ sung các muối amoni và/hoặc muối phosphoni và 
các chất thấm. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm trừ côn trùng, phương pháp khống chế 
côn trùng ký sinh và phương pháp cải thiện hoạt tính của các chất bảo vệ thực vật.  
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(72) AHMED, Hashim A. (US), ALFREDSON, Thomas Vernon (US), BIRUDARAJ, 

Kondamraj (IN), BRANDL, Michael Thomas (CA), PHUAPRADIT, Wantanee (US), 
SHAH, Navnit, Hargovindas (US), STEFANIDIS, Dimitrios (CA) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Dược phẩm chứa 4'-azidoxytidin-2',3',5'-triisobutyrat 

hydroclorua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm bao gồm huyền phù rắn được điều chế bằng cách ép 

đùn nóng chảy (2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H- pyrimidin-1-yl)-2-azido-3,4-bis-
iso-butyryloxy-tetrahydro-furan-2-ylmetyl este của axit isobutyric; muối hydroclorua (I) 
và copolyme khối polyetylen glycol (PEG)/polypropylen glycol (PPG).  
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35 Rue de Bassano, F-75008 Paris, FRANCE 
(72) LUCAS Francis (FR), MARAGE Pierre (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tàu bao gồm vỏ tàu chịu được va chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu bao gồm ít nhất một vỏ tàu (C) có ít nhất hai thành bên kết hợp 
ở phần dưới bị chìm, phần này có khả năng va chạm với các chướng ngại vật và gần như 
tương ứng với vỏ tàu ở dưới mặt nước của tàu, phần dưới có phần lõm (R) có chiều sâu 
gần như không đổi và bộ phận đệm (G) tạo thành đáy gắn liền mà hình dạng của nó bù 
cho hình dạng của phần lõm (R) và được chứa trong phần lõm (R), cụm bao gồm sự kết 
hợp của vỏ tàu và đáy gắn liền có bề mặt ngoài gần như liên tục, bộ phận đệm có thể lại 
trở lại hình dạng ban đầu của nó sau khi biến dạng do va chạm.  
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NYMARK, Katrine  (DK), SLOT, Carsten, Hallund (DK), LAURITZEN, Karsten (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nước khoáng sữa, quy trình sản xuất và đồ uống chứa nước 

khoáng sữa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nước khoáng sữa có hàm lượng năng lượng thấp, quy trình sản xuất 

nó sử dụng các phương pháp lọc khác nhau và đồ uống chứa nước khoáng này làm chất 
lỏng về cơ bản là duy nhất.  
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(21) 1-2008-01759 (51) 7 F16K  35/06 
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(86) PCT/IB2006/051642   23.05.2006 (87) WO2007/080459 19.07.2007 
(30) 06100402.4 16.01.2006 EP 
(71) FERRERO RUBlNETTERIE S.R.L  (IT) 

Via Dogliani No. 84, I-12060 Farigliano, Italy 
(72) FERRERO, Riccardo (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Van cung cấp chất lỏng có thiết bị an toàn 

  (57)     Van theo sáng chế bao gồm thân ngoài (1) trong đó có một ống dẫn chất lỏng (C), một 
bộ phận đóng quay được thích hợp để đóng hoặc mở ống dẫn (C), một chốt khoá, một 
thiết bị an toàn qua đó dùng một chìa khoá rút ra được, chốt khoá có thể được vận hành; 
về sau được bố trí cạnh bộ phận đóng quay được (2) và thích hợp để dịch chuyển tương 
đối so với phần còn lại của van để khoá và mở khoá hoặc hạn chế sự quay của bộ phận 
đóng quay được, ít nhất với một thành phần dịch chuyển song song với trục quay xác 
định trước (AR); van theo phương pháp này có thể được trang bị cho các hệ thống an 
toàn một cách đơn giản và chắc chắn, và thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng van trái phép, 
dễ thích ứng với việc dùng một lượng lớn các bộ phận của các van sản xuất trước đó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt cho khoá kéo trượt có cơ cấu khoá tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập tới con trượt chất lượng cao dùng cho khoá kéo trượt có cơ cấu khoá tự 
động, trong đó lò xo có vấu khoá được tạo bởi vật liệu mảnh đều có thể gia công dễ 
dàng và lò xo sẽ khống chế sự nhô vào rãnh dẫn hướng răng khoá và sự dịch chuyển lên 
trên, trong đó con trượt bao gồm thân (3), tay kéo (4), và lò xo (5) có vấu khoá, lò xo (5) 
được tạo dạng chữ U ngược có kết cấu gồm phần trên (25) và phần dưới (26) bằng cách 
cắt và uốn dễ dàng vật liệu mảnh đều có hình dạng mặt cắt ngang giống nhau, vấu khoá 
(27) được tạo ở đầu trước của phần dưới (26), thân (3) có phần lắp phía trước (15) và 
phần lắp phía sau (16), rãnh chứa (11) được tạo trên mỗi phần lắp này để lắp lò xo (5), 
phần kẹp chặt (29) được gài vào và cố định với lỗ thẳng đứng (21) tạo ra ở phần đầu 
trước của phần lắp phía trước (15), phần khống chế lượng nhô (12) của vấu khoá (27) 
được tạo ở phần trên của vách lỗ vấu (20) để tiếp xúc đàn hồi với phần đế của phần vấu 
(28) để khống chế sự dịch chuyển xuống của vấu kẹp (27), và các phần đầu trên của các 
vách bên của phần lắp phía sau (16) được uốn để mặt sau của nó sẽ khống chế sự dịch 
chuyển lên trên của phần vấu (28).  
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3. KWON SUNG-WOOK  (KR) 
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(72) KWON Young-Jun (KR), KWON Sung-Wook (KR), KWON Sung-Hwan (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lông chải hình kim và phương pháp chế tạo lông chải này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới lông chải hình kim và phương pháp chế tạo lông chải hình kim này. 
Phương pháp chế tạo lông chải theo sáng chế bao gồm bước cắt và tháo tấm bọc cuốn 
quanh chùm lông chải, với chiều dài nằm trong khoảng từ 30mm đến 50mm tính từ đầu 
thứ nhất của nó, và mài các đầu thứ nhất của các lông chải nhờ sử dụng đá mài quay. 
Phương pháp nêu trên còn bao gồm các bước bọc đầu thứ nhất của chùm lông chải mà từ 
đó tấm bọc được tháo nhờ sử dụng tấm bọc, cắt chùm lông chải tới chiều dài nằm trong 
khoảng từ 22mm đến 32mm, và nhúng đầu thứ hai của chùm lông chải đã cắt, nhờ đó 
làm thon các đầu thứ hai của các lông chải. Do đó, sáng chế có thể tạo ra lông chải hình 
kim có một đầu được làm thon và đầu kia được vê tròn một cách hiệu quả, và có ưu 
điểm là làm giảm tỷ lệ phế phẩm.  
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(72) RUBINO, Joseph, Thomas (US), GANDHI, Pooja  (US), PHELAN, Lynn. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp bào chế chế phẩm rapamyxin 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp bào chế chế phẩm rapamyxin có hiệu lực gia tăng. 
Phương pháp này bao gồm việc chọn hợp chất rapamyxin có tạp chất rapamyxin do oxy 
hoá và thuỷ phân với lượng thấp hơn 1,5% và bào chế rapamyxin đã chọn cùng với chất 
chống oxy hoá và tuỳ ý tá dược.  
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(11) 18058 
(21) 1-2008-01850 (51) 7 A61J  3/06, A61K  9/14,  31/4709,  

31/522,  47/12,  47/14,  47/44, B01J  
2/04 

(22) 21.12.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/325501   21.12.2006 (87) WO2007/072908 28.06.2007 
(30) 2005-370927 22.12.2005 JP 

2006-156578 05.06.2006 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) TOMOHIRA, Yuso (JP), YAMAGUCHI, Yasuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất hạt có cốt chứa dược chất, máy ép đùn 

được sử dụng trong quy trình này và dược phẩm giải phóng 
duy trì chứa xilostazol 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất, bằng phương pháp đơn giản, hạt có cốt sáp chứa 
được chất, cụ thể là hạt có cốt sáp chứa dược chất có cỡ hạt trung bình 1mm hoặc thấp 
hơn, mà vẫn tránh được sự rò rỉ chất lỏng đo sự tái kết tinh dược chất đã chảy trong thời 
gian từ bước làm chảy đến bước phun. Hạt có cốt sáp chứa dược chất có ít nhất một sáp 
và ít nhất một dược chất được sản xuất bằng bước (i) và (ii) sau: (i) cung cấp ít nhất một 
dược chất và ít nhất một sáp to máy ép đùn trong đó nhiệt độ của trống và nhiệt độ của 
khuôn được điều chỉnh để cao hơn điểm chảy của ít nhất một sáp; và (ii) trong khi làm 
chảy và nhào ít nhất một dược chất và ít nhất một sáp trong máy ép đùn để thu được trộn 
đều tan chảy dược chất và sáp, phun hỗn hợp dược chất và sáp trộn đều tan chảy vào khí 
quyển có nhiệt độ thấp hơn điểm chảy của sáp đi ra từ vòi phun trực tiếp đổ lên trên 
khuôn được lắp ở đầu trên của trống của máy ép đùn, nhờ đó tạo hỗn hợp thành hạt.  
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(11) 18059 
(21) 1-2008-01861 (51) 7 C07C  51/43,  51/47,  63/26 
(22) 13.11.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/CN2006/003045 13.11.2006 (87) WO2007/073658 05.07.2007 
(30) 200510104675.1 27.12.2005 CN 
(71) ACTION PERFECT ENGINEERING (XIAMEN) CO., LTD.  (CN) 

18F, PICC Building, 68 North Hubin Road, Xiamen, Fujian 361012, China 
(72) HUANG, Taiping (CN), TAN, Weiye (CN), FAN, Hongbo (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tách axit tereptalic thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách axit tereptalic thô. Phương pháp này sử dụng bộ 
lọc áp lực kiểu quay, bộ lọc này bao gồm các vùng chức năng là: lọc bằng áp lực chất 
lỏng, rửa bằng axit axetic, lọc bằng áp lực chất khí và tháo liệu. Nhiệt độ và áp suất lọc 
được điều chỉnh để không xảy ra sự kết tinh trên vải lọc; bánh lọc có độ ẩm nhỏ hơn 
12% trọng lượng được làm khô; hàm lượng tro trong sản phẩm nhỏ hơn 60 phần triệu 
(ppm), và khoảng thời gian sử dụng chất xúc tác trong các bình phản ứng hydrat hoá để 
tinh luyện sau đó có thể được kéo dài do tác dụng loại bỏ tro hữu hiệu. Giải pháp theo 
sáng chế có các ưu điểm: sự vận hành ổn định, năng suất cao, số lần rửa bằng bazơ ít, 
gánh nặng xử lý nước thải được giảm đi, vốn đầu tư và chi phí vận hành thấp, tiết kiệm 
điện và hơi nước.  
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(11) 18060 
(21) 1-2008-01879 (51) 7 C07F  9/553, A61K  31/675 
(22) 22.12.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/326311       22.12.2006 (87) WO2007/074915 05.07.2007 
(30) 2005-375457 27.12.2005 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) KOMATSU, Makoto (JP), GOTO, Fumitaka (JP), MENJO, Yasuhiro (JP), YAMADA, 

Keigo (JP), MATSUDA, Takakuni (JP), KATO, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzoazepin tan trong nước và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoazepin có công thức chung (1) dưới đây: 
 

  
 

hoặc muối của nó,  
trong đó R là nguyên tử hydro, nhóm hydroxy tùy ý được bảo vệ bằng nhóm bảo vệ, v v , R1 
là nguyên tử hydro hoặc nhóm bảo vệ hydroxy, và X là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử 
lưu huỳnh. Hợp chất benzoazepin theo sáng chế và muối của chúng có độ hoà tan trong 
nước cao, và có thể được sử dụng một cách thích hợp cho dung dịch tiêm.  
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(11) 18061 
(21) 1-2008-01882 (51) 7 C09D  133/02,  7/12, B32B  27/30, 

C09D  135/00,  5/16 
(22) 15.12.2006 (43) 25.09.2008 
(86) PCT/JP2006/325018      15.12.2006 (87) WO2007/074656 05.07.2007 
(30) 2005-380182 28.12.2005 JP 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 24.07.2008 
(71) CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.  (JP) 

1-7, Meijishinkai, Ohtake-shi, Hiroshima 7390652 Japan 
(72) DOUMAE, Takaharu (JP), OYA, Masaaki (JP), NIIMOTO, Junji (JP), TSUBOI, 

Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm sơn chống bám bẩn có hàm lượng chất rắn cao, 

màng phủ chống bám bẩn, vật nền có màng phủ, vật nền chống 
bám bẩn, phương pháp tạo thành màng phủ trên bề mặt của 
vật nền, phương pháp chống bám bẩn cho vật nền, và hệ chế 
phẩm sơn chống bám bẩn có hàm lượng chất rắn cao nhiều 
bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm sơn chống bám bẩn có hàm lượng chất rắn cao, khác biệt 
ở chỗ, chế phẩm này bao gồm:  
(A) copolyme chứa nhóm carboxyl mà có đơn vị cấu trúc thu được từ monome của axit 
carboxylic chưa no (a1) và đơn vị cấu trúc thu được từ monome của hợp chất chưa no 
khác (a2) đồng trùng hơp được với monome của axit carboxylic chưa no (a1), và có phân 
tử lượng trung bình theo trọng lượng nằm trong khoảng từ 1000 đến 6000 như được đo 
bằng GPC,  
(B) hợp chất kim loại đa hoá trị có khả năng phản ứng với nhóm carboxyl của copolyme 
chứa nhóm carboxyl (A), và  
(C) tác nhân chống bám bẩn.  
Chế phẩm sơn chống bám bẩn có hàm lượng chất rắn cao theo sáng chế tạo thành màng 
phủ chống bám bẩn mà ít ảnh hưởng đến môi trường, ít ảnh hưởng đến cơ thể con người, 
và có đặc tính chống bám bẩn tuyệt vời, mức độ bảo toàn tuyệt vời của nó và độ bền cơ 
học tuyệt vời.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
241 

Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1145 
(21) 2-2007-00023 (51) 7 A47G 19/14, B65D 77/00 
(22) 07.02.2007 (43) 25.09.2008 
(71) Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên Thịnh  (VN) 

5/2 B đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
(72) Đào Thanh Tùng (VN) 
(54) Ly phin cà phê 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới ly phin cà phê có cấu tạo gồm: ly (1), tấm chặn (2), nắp đậy 
(3). Ly (1) có cấu tạo dạng côn, đường kính miệng ly lớn hơn đường kính đáy ly nhiều 
lần, đáy ly đục lỗ (11) thân trong ly có gờ nhỏ (12). Tấm chặn (2) có kích thước nội tiếp 
ly và nằm dưới gờ (12). Nắp đậy (3) dùng để đậy lên miệng ly (1).  

Khi sử dụng, cho bột cà phê vào ly (1), ép tấm chặn (2) xuống dưới gờ (12), đổ 
nước sôi vào trong ly và đậy nắp (3) lại, toàn bộ ly được đặt lên trên miệng ly chứa, cà 
phê sẽ được pha theo cách pha phin thông thường. Ngoài ra có thể chế tạo toàn bộ ly 
phin cà phê bằng chất liệu dùng một lần và cho bột cà phê vào sẵn trong ly phin, khi sử 
dụng chỉ cần mở nấp đổ nước sôi vào để pha cà phê.  
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(11) 1146 
(21) 2-2007-00033 (51) 7 B05B  07/04 
(22) 27.02.2007 (43) 25.09.2008 
(75) HSU HUI-SAN   (TW) 

No. 90-20, Sec.3, Si-Tun Road, Si-Tun Dist. Taichung City, Taiwan  
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vòi phun dễ dàng tháo lắp 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến vòi phun dễ dàng tháo lắp, bao gồm thân và nắp khoá và 
rôtato được lắp bên trong thân này. Chất lỏng chảy từ lỗ nạp được bố trí trên một đầu 
của thân và chảy qua các thành giữa thân và rôtato, và sau đó được xịt ra trong khi được 
phun từ lỗ phun trên mũ khoá. Phương tiện chặn nước có thể còn được lắp giữa một đầu 
của rôtato và lỗ nạp của thân đó để ngăn chất lỏng chảy vào trong thân trong khi vòi 
phun xịt được sử dụng. Rôtato sẽ lộ ra trong khi mũ khoá và thân tách rời nhau nên được 
làm sạch.  
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(11) 1147 
(21) 2-2007-00034 (51) 7 A47G 19/14, B65D 77/00 
(22) 02.03.2007 (43) 25.09.2008 
(71) Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên Thịnh  (VN) 

5/2B đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
(72) Đào Thanh Tùng (VN) 
(54) Phin cà phê dẹt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới phin cà phê dẹt có cấu tạo gồm: ngăn chứa (1) và nắp đậy 
(2). Ngăn chứa (1) là hộp rỗng hình trụ dẹt, mặt trên hở, đáy ngăn chứa (1) được đục các 
lỗ nhỏ (11), phía miệng của ngăn chứa có gắn vòng đai (21) có dạng mỏng và nằm ngoại 
tiếp với miệng ngăn chứa (1). Nắp đậy (2) dạng tấm mỏng có hình dạng và kích thước 
lớn hơn mặt trên hở của ngăn chứa (1). Nắp đậy (2) có bề mặt được đục các lỗ nhỏ (21) 
và được dán vào vòng đai (12).  

Khi sử dụng, cho bọt cà phê vào ngăn chứa (1), dán nắp đậy (2) vào vòng đai (12), 
tốt hơn khi toàn bộ phin cà phê dẹt đã chứa cà phê bột bên trong đã được chế tạo sẵn 
hàng loạt. Cho phin vào nội tiếp trong ly hình côn và cho nước sôi vào ly rồi thao tác 
tương tự như pha cà phê phin thông thường.  
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(11) 1148 
(21) 2-2007-00038 (51) 7 B62K 5/02, 5/00, 13/00 
(22) 08.03.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 09.10.2007 
(75) Lê Hoài Việt  (VN) 

105/35 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Xe đạp ghép nhiều nguyên đơn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới xe đạp có cấu tạo gồm: đơn nguyên chủ động (1), đơn 
nguyên phụ thuộc (2), khớp các-đăng (3) dùng để liên kết các đơn nguyên. Đơn nguyên 
chủ động (1) là một xe đạp hoàn chỉnh. Đơn nguyên phụ thuộc (2) là một xe đạp không 
có bánh xe dẫn hướng và tay lái.  

Khi kết nối các đơn nguyên (1) và (2) lại với nhau, nhiều người có thể sử dụng 
chung, người điều khiển đơn nguyên chủ động (1) có vai trò dẫn hướng, mỗi người sẽ 
đạp bánh xe dẫn động (1.3), (2.3) và điều khiển hệ thống phanh (1.5), (2.5) của đơn 
nguyên mình đang sử dụng. Các-đăng (3) có thể liên kết bằng ốc vít (3.1) với các đơn nguyên 
(1) và (2), sao cho các thao tác kết nối hoặc tháo rời các đơn nguyên là đơn giản nhất.  
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(11) 1149 
(21) 2-2007-00040 (51) 7 A47J 43/28 
(22) 12.03.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 30.05.2007 
(71) Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên Thịnh  (VN) 

5/2 B đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
(72) Đào Thanh Tùng (VN) 
(54) Muỗng gài 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chiếc muỗng có cấu tạo gồm: thân muỗng (1) là một đoạn 
ống hở mặt bên, muỗng chứa (2) dạng lòng chảo lõm được gắn vào một đầu của thân 
muỗng (1), thanh trượt (3) nằm trong thân muỗng (1) và chạy dọc dược trong thân 
muỗng (1), đầu gần muỗng chứa (2) của thanh trượt (3) có móc gài (4) được liên kết bản 
lề với thanh trượt (3), đầu còn lại của thanh trượt (3) có gắn nút gạt (5). Móc gài (4) có 
thể gập ra, gập vào trong thân muỗng (1), nút gạt (5) để điều khiển thanh trượt (3) chạy 
dọc theo thân muỗng (l) và điều chỉnh vị trí móc gài (4) trên thân muỗng. 

Khi sử dụng, mở móc gài (4) để gài được muỗng lên thành nồi chứa, dùng tay gạt 
nút gạt (5) để điều chỉnh vị trí móc gài (4) trên thân muỗng (1) làm cho phần muỗng 
chứa (2) có thể ngập sâu hoặc nổi trên mực nước trong nồi tuỳ theo yêu cầu.  
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(11) 1150 
(21) 2-2007-00041 (51) 7 H01L 21/00 
(22) 13.03.2007 (43) 25.09.2008 
(75) 1. YUN TAI  (TW) 

11/F., No. 19, Minho St., Taipei City, Taiwan  
2. RUEY-FENG TAI  (TW) 
Tai No. 7, Lane 249, Sanmin Rd., Changhua City, Changhua county, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kết cấu truyền nhiệt bằng chất bán dẫn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu trúc truyền nhiệt bán dẫn bao gồm chất nền kim loại 
có tính dẫn điện cao, lớp cách điện đã oxy hoá che phủ trên chất nền kim loại có tính 
dẫn điện cao đã nêu lớp dẫn điện kim loại che phủ trên lớp cách điện đa oxy hoá đã nêu 
ở các vị trí đã chọn, thiết bị điện tử đặt trong chất nền kim loại có tính dẫn điện cao đã 
nêu, và nhiều dây chì nối giữa thiết bị điện tử đã nêu và lớp dẫn điện kim loại đã nêu.  

 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1151 
(21) 2-2007-00042 (51) 7 H01P  3/00,  3/18 
(22) 15.03.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 27.03.2007 
(71) GOLDEN BRIDGE ELECTECH INC.   (TW) 

3F, No. 6, Lane 94, Sec. 3, Pei Shen Road, Shen Keng, Taipei Hsien, Taiwan  
(72) King-Chung HUANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đường truyền dẫn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đường truyền dẫn bao gồm đơn vị truyền dẫn có dây dẫn 
và lớp cách điện bao quanh dây dẫn, lớp bảo vệ bao quanh lớp cách điện và có cạnh thứ 
nhất và cạnh thứ hai tiếp nối với nhau hoặc chồng lên nhau, trong đó một bề mặt của lớp 
bảo vệ tiếp xúc với lớp cách điện là lớp cách điện, và bề mặt còn lại là bề mặt dẫn điện, lớp 
sợi lưới bao quanh bề mặt dẫn điện của lớp bảo vệ, và lớp vỏ ngoài bao quanh lớp sợi lưới.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1152 
(21) 2-2007-00046 (51) 7 A47J 27/00, 27/12 
(22) 20.03.2007 (43) 25.09.2008 
(75) Lê Văn Giang  (VN) 

120/28 Ywang, thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh ĐăkLăk 
(54) Nồi đa ngăn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất nồi cơm điện có các ngăn chứa di động có thể nấu nhiều loại 
cơm trong một nồi, khi cần nấu nhiều loại cơm thì gắn thêm các ngăn chứa vào khi không 
có nhu cầu thì gỡ bỏ các ngăn chứa ra.  
 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1153 
(21) 2-2007-00048 (51) 7 H01F 29/00 
(22) 22.03.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 22.03.2007 
(71) Công ty TNHH Nhật Linh   (VN) 

226 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Chí Linh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Máy bù trung tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy bù trung tính, một dạng thiết bị chuyển đổi điện năng hoạt động 
theo nguyên lý tự ngẫu. Bằng việc sử dụng kỹ thuật quấn dây riêng và cách đấu nối giữa 
các cuộn dây đặc biệt, thiết bị có khả năng tạo ra một pha điện áp bị mất hoặc tạo trung 
tính thật từ ba pha điện áp đầu nguồn. Bên cạnh đó, thiết bị cải thiện rất nhiều chất lượng 
điện áp trên đường dây (cả về dạng hình của điện áp và dòng điện). Từ đó, làm thay đổi 
theo chiều hướng tích cực tổn hao truyền tải, hiệu suất sử dụng máy điện. Sáng chế còn 
đề xuất quy trình sản xuất và phương pháp sử dụng máy bù trung tính trên lưới điện ba 
pha bốn dây. 

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1154 
(21) 2-2007-00057 (51) 7 A47G 21/10, 21/00 
(22) 02.04.2007 (43) 25.09.2008 
(30) 096107733 06.03.2007 TW 

096203669 06.03.2007 TW 
(75) CHANG HSI-CHING   (TW) 

No. 23-10, Lane 420, Sec.2, Dingcao Rd., Lugang Township, Changhua County 505, 
Taiwan 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kết cấu bộ đồ ăn có màng bảo vệ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu bộ đồ ăn có màng bảo vệ, đặc biệt là bộ đồ ăn làm 
bằng gỗ hoặc tre. Bộ đồ ăn gồm có thân chính và màng bảo vệ bọc vào bề mặt bộ đồ ăn. 
Màng bảo vệ có thể ngăn bộ đồ ăn không bị mốc, làm cho bề mặt bộ đồ ăn có thể nhẵn 
hơn và chất độc bên trong bộ đồ ăn không bị thoát ra. Do vậy, sự tổn thất bộ đồ ăn sẽ 
giảm xuống trong thời gian vận chuyển và người tiêu dùng có thể hài lòng khi sử dụng 
bộ đồ ăn này.  

 
  

   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1155 
(21) 2-2007-00100 (51) 7 B25B  
(22) 29.06.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.03.2008 
(71) Huỳnh Văn Đậu  (VN) 

101 Phạm Thế Hiển, phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Văn Đậu (VN) 
(54) Máy xoáy xupap tự động 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy xoáy xupap tự động, máy này bao gồm trục sơ cấp 
liên kết với trục thứ cấp để tạo ra chuyển động xoay tới xoay lui theo hình tròn, việc bố 
trí hai bánh răng (3) răng và (4) răng lệch nhau trên trục sơ cấp để liên kết với bánh răng 
(7) răng trên trục thứ cấp đã tạo ra chuyển động xoay tới xoay lui của máy xoáy xupap 
tự động. Máy xoáy xupap tự động là một công cụ hữu ích trong việc xoáy xupap. Nó hỗ 
trợ người thợ thực hiện công việc xoáy xupap một cách nhanh chóng và hiệu quả. Máy 
xoáy xupap tự động dựa trên phương pháp xoáy xupap truyền thống nhưng đã được cải 
tiến để làm việc hoàn toàn tự động và khắc phục được các nhược điểm của phương pháp 
truyền thống.  

 
  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1156 
(21) 2-2007-00102 (51) 7 A61N 1/00 
(22) 02.07.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 02.07.2007 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đức Thuận (VN), Đào Quang Huân (VN), Nguyễn Việt Dũng (VN), Lại Hữu 

Phương Trung (VN), Phạm Ngọc Tiến (VN), Lê Viết Nho (VN), Đinh Thị Nhung (VN)
(54) Thiết bị điều trị mắt dùng dòng điện phân thuốc và phương 

pháp điều khiển, ổn định cường độ dòng điều trị bằng kỹ thuật 
số 

  (57)    Thiết bị điều trị mắt dùng dòng điện phân thuốc bằng kỹ thuật số đã tăng được các tính 
năng kỹ thuật và an toàn khi điều trị như: thiết lập các chế độ điều khiển dòng điều trị, 
xóa, thiết lập lại, đặt ngưỡng bảo vệ, đảo cực, đặt thời gian điều trị, tự động chuyển dòng 
về "0" khi hết thời gian điều trị để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Cường độ dòng điều 
trị và thời gian điều trị được lựa chọn một cách thuận tiện, dễ dàng.  

Cường độ dòng điều trị bệnh nhân được điều khiển tuyến tính và ổn định bằng kỹ 
thuật số trên toàn dải điện trở mắt và có độ an toàn cao.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1157 
(21) 2-2007-00200 (51) 7 A61B 17/08, F21V 21/00 
(22) 03.12.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 03.12.2007 
(71) Công ty TNHH Đắc Lộc  (VN) 

37 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đắc Khả (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Kẹp nhíp có đèn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kẹp nhíp có đèn chiếu sáng bao gồm thân kẹp (1) có hai 
nhánh cong (1a), trên mặt trong của một nhánh (1a) có gắn công tắc điều khiển (2), 
bảng điều khiển (3), đầu sau của bảng điều khiển (3) được gắn pin (4) và đầu trước của 
bảng điều khiển (3) nằm kề đầu kẹp (1b) có gắn đèn chiếu sáng (5). Nhờ vậy, khi dùng 
tay tác động lên thân kẹp (1) nhánh (1a) còn lại của thân kẹp (1) tỳ lên công tắc điều 
khiển (2) làm cho đèn sẽ luôn sáng để soi rõ vật cần kẹp.  

 
  

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1158 
(21) 2-2007-00203 (51) 7 B27B 5/08 
(22) 06.12.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 06.12.2007 
(71) Cơ sở Liên Thanh  (VN) 

76/32 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mạnh Hùng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Máy xẻ gỗ tấm có nhiều lưỡi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy xẻ gỗ tấm nhiều lưỡi có thể xẻ cùng một lúc một tấm 
gỗ thành nhiều dải có các chiều rộng khác khau hoặc bằng nhau bao gồm thân máy (1), 
trục cắt (2) đặt giữa hai trục cuốn (3) có bề mặt nhám để cuốn dẫn tấm gỗ cần xẻ (trục 
đưa phôi) đi qua trục cắt (2), lưỡi cắt (4) lắp trên trục cắt (2) có thể dịch chuyển trên trục 
cắt (2)và được cố định trên trục cắt (2) bởi vít (5), hộp an toàn (6) đậy trên cụm trục cất 
(2)và hai trục cuốn (3), mỗi đầu trục cuốn (3) có gắn bánh răng (7) liên kết bằng dây 
xích (8) với các bánh răng lớn (9) để truyền chuyển động từ động cơ (10) để truyền 
chuyển động cho trục cuốn (3), bộ điều chỉnh (11) để căng - giảm dây xích (8) tùy theo 
độ dày mỏng của tấm gỗ cần xẻ, lò xo (12) lắp dưới mỗi đầu trục cuốn (3) để tạo lực ép 
giữ tấm gỗ không bị chạy lệch sang trái phải khi xẻ, động cơ (13) để truyền chuyển 
động cho trục cắt (2) trục cắt này được lắp về phía đối diện với động cơ (10) và liên kết 
bằng dây xích (14) với bánh răng (15) gắn cố định với trục cắt (2), ống dẫn bụi (16) lắp 
dưới gầm thân máy.  

Khi động cơ (13) và (10) hoạt động, trục cắt (2) và trục cuốn (3) quay. Nhờ lực 
đàn hồi của lò xo (12) nên tấm gỗ cần xẻ được cuốn qua trục cắt (2) mà không bị di dịch 
sang trái hoặc sang phải khi xẻ. Nhờ bộ điều chỉnh (11) nên dây xích 8 có thể căng - 
giảm làm trục cuốn (3) được nâng lên hạ xuống tương ứng giúp cho máy có thể cắt xẻ 
các tấm gỗ có độ dày khác nhau. Do trên trục cắt 2 có gắn cố định nhiều lưỡi cắt (4) và 
vị trí lưới cắt (4) có thể thay đổi rồi sau đó cố định chúng bằng vít (5), nên cùng một lúc 
tấm gỗ có thể xẻ thành nhiều dải có chiều rộng cần sử dụng.  

 
  

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1159 
(21) 2-2007-00205 (51) 7 B27G 13/12 
(22) 10.12.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.12.2007 
(71) Cơ sở Liên Thanh  (VN) 

76/32 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mạnh Hùng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Máy làm mộng gỗ tấm nhiều lưỡi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy làm mộng gỗ tấm có nhiều lưỡi có thể làm mộng 
cùng một lúc nhiều tấm gỗ để làm thùng loa bao gồm thân máy (1) trục lưỡi làm mộng 
(2) đặt giữa hai trục cuốn (3) có bề mặt nhám để cuốn dẫn tấm gỗ cần làm mộng đi qua 
trục lưỡi làm mộng (2), lưỡi làm mộng (4) có thể dịch chuyển trên trục lưỡi làm mộng 
(2) và được cố định trên trục (2) bởi vít, cặp thanh chống định vị (5) có tác dụng ép tấm 
gỗ xuống mặt bàn khi làm mộng và được giữ cố định bằng bốn bu lông (6) kẹp chặt vào 
khung (7) hình chữ U ngược bắt cố định vào hai đầu của trục lưỡi làm mộng (2), hộp an 
toàn (8) đậy trên cụm trục lưỡi làm mộng (2) và hai trục cuốn (3), mỗi đầu trục cuốn (3) 
có gắn bánh răng (9) liên kết bằng dây xích (10) với các bánh răng lớn để truyền chuyển 
động từ động cơ (11) để truyền chuyển động cho trục cuốn (3), bộ điều chỉnh (12) để 
căng - giảm dây xích (10) tùy theo độ dày mỏng của tấm gỗ cần làm mộng, lò xo (13) 
lắp dưới mỗi đầu trục cuốn (3) để tạo lực ép giữ tấm gỗ không bị chạy lệch sang trái và 
phải khi làm mộng, động cơ (14) để truyền chuyển động cho trục lưới làm mộng (2) 
được lắp đặt ở phía đối diện với động cơ (11) và liên kết bằng dây xích (15) với bánh 
răng (16) gắn cố định với trục lưỡi làm mộng (2), ống dẫn bụi (17) được gắn lên trên và 
đặt theo chiều ngược lại với người đứng máy. Nhờ vậy nên cùng một lúc có thể làm 
mộng cho nhiều tấm gỗ.  

 

   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 
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(11) 1160 
(21) 2-2007-00206 (51) 7 B65C 1/04 
(22) 10.12.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.12.2007 
(71) Cơ sở Liên Thanh  (VN) 

76/32 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mạnh Hùng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Máy dán màng PVC có phủ keo bề mặt khi đóng thùng loa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy dán liên tục màng PVC có phủ sẵn keo dính trên bề 
mặt lên các tấm gỗ tạo các mặt xung quanh của thùng loa bao gồm bàn dán (1), thùng 
(2) đựng màng PVC cuộn để đưa lên mặt bàn dán (1), tấm (3) để định vị và thay đổi 
chiều rộng tấm gỗ cần dán đặt ở hai bên mặt bàn dán (1), trong đó tấm (3) bên phải cố 
định và tấm (3) bên trái có thể dịch chuyển bằng vít dịch chuyển định vị (4), mép trong 
(3a) của mỗi tấm có tiết diện hình chữ L, các trục cuốn (5) có bề mặt nhám để cuốn dẫn 
tấm gỗ cần dán màng và trục cuốn (5) chuyển động được nhờ động cơ (6) thông qua các 
bánh răng (7) và dây xích (8) truyền động, trục cuốn (5) phía trước đặt lệch về phía sau 
so với hai tấm dẫn hướng (9) đặt cách nhau một khoảng bằng chiều rộng của tấm gỗ tạo 
loa thùng để dẫn hướng màng và tấm gỗ cần dán màng đặt trên bàn dán (1), đầu phía 
trước của tấm dẫn hướng (9) có phần vát nghiêng (10) về hai mặt bên của máy, đầu phía 
sau của tấm dẫn hướng (9) có lưỡi dao cắt nhỏ (11), bánh xe nhỏ xoay (12) đặt về hai 
phía và lệch về phía sau so với tấm dẫn hướng (9) để ép màng vào thành tấm gỗ nhưng 
đặt trước trục cuốn (5) phía sau, trục dẫn (13) để dẫn màng PVC thừa cuốn vào trục 
cuốn (14) chạy bằng động cơ (15). Nhờ vậy, bốn tấm gỗ dán màng PVC do được đặt 
liên tục theo thứ tự tương ứng tạo thành thùng loa nên thùng loa chỉ có một mép dán duy 
nhất và các tấm gỗ tạo các thùng loa tiếp theo được lặp lại liên tục.  

 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
258 

  
 
 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 246 tập a (09.2008) 

 

 
259 

(11) 1161 
(21) 2-2007-00207 (51) 7 B27C 3/04 
(22) 10.12.2007 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 10.12.2007 
(71) Cơ sở Liên Thanh  (VN) 

76/32 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mạnh Hùng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Máy khoan lỗ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy khoan lỗ cùng một lúc cho bốn tấm gỗ tạo các bề mặt 
của thùng loa bao gồm bàn máy (1), tay quay (2) để nâng chỉnh phôi khoan, bốn mũi 
khoan (3) được gắn vào các khung khoan (4) đặt ở bốn góc trên bàn máy (1) và liên kết 
với động cơ (5) gắn phía ngoài bởi dây cua roa (6), đáy khung khoan (4.1) gắn cố định 
trên miếng sắt đỡ (6) và dịch chuyển sang hai bên máy hoặc xoay theo góc bất kỳ nhờ 
ốc điều chỉnh (7) theo rãnh trượt (4.2), miếng sắt đỡ (6) được gắn cố định vào hệ thống 
ray trượt tiến lùi (8) gồm hai đoạn ống trụ trơn (9.a) và đoạn ống trụ (9.b) mặt trong có 
ren lồng tương ứng vào hai trục (10.a) đặt song song và nằm về hai phía của trục giữa 
(10.b) theo chiều dọc của máy, hai trục bên (10.a) có bề mặt trơn nên đoạn ống trụ (9.a) 
lồng vào trượt trên trục (10a), trục giữa (10.b) có ren ngoài và đoạn ống trụ (9.b) lồng 
vào trục (10.b) có ren trong được liên kết với tay quay (11) để điều khiển tiến lùi, hệ 
thống ray trượt tiến lùi (8) được đặt trên hệ thống ray trượt theo chiều ngang (12) bao 
gồm đoạn ống trụ (13) có ren trong lồng vào trục (14) có ren ngoài được liên kết với tay 
quay (15) để điều khiển chuyển dịch theo chiều ngang đặt ở hai bên máy. Nhờ vậy vị trí 
khoan của các mũi khoan có thể điều chỉnh và cùng một lúc khoan được nhiều lỗ.  
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(11) 1162 
(21) 2-2008-00028 (51) 7 C07D 201/04 
(22) 18.02.2008 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 18.02.2008 
(71) Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (VN) 

A18, 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Cường (VN), Bùi Hữu Tài (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp và tinh chế indirubin-3'-oxim từ bột chàm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tổng hợp và tinh chế indirubin-3'-oxim trực tiếp 
từ bột chàm trong đó quy trình đặc trưng ở chỗ indirubin-3'-oxim được tổng hợp trực 
tiếp từ indirubin mà không cần qua giai đoạn tinh chế indirubin từ bột chàm. Quy trình 
bao gồm các công đoạn: (a) tổng hợp indirubin-3'-oxim từ bột chàm, bằng cách cho bột 
chàm có indirubin tác dụng với hidroxyl amin thu sản phẩm thô; và (b) tinh chế sản 
indirubin-3'-oxim, bằng cách kết hợp phương pháp hóa học và tách sắc ký cột để thu 
được indirubin-3'-oxim. Giải pháp cũng đề cập đến sản phẩm indirubin-3'-oxim thu 
được theo quy trình có thể được sử dụng làm nguyên liệu để tổng hợp các dẫn xuất khác 
hoặc tinh chế thành sản phẩm thương mại.  
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(11) 1163 
(21) 2-2008-00116 (51) 7 D05B  37/00,  37/02,  37/04,  3/10,  

3/00 
(22) 28.05.2008 (43) 25.09.2008 
Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung: 28.05.2008 
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

1F, No. 32, Wu-Chuan 7th Road, Wu-Ku Hsiang, Taipei County, Taiwan 
(72) Yeh, Kun-Chung (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu dao cắt của máy khâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dao cắt của máy khâu để cắt vải trên máy khâu. Cơ cấu dao 
cắt dã nêu bao gồm cam, bộ phận kết nối và bộ dao cắt. Bộ phận kết nối nối với đầu của 
cam nhờ bộ phận truyền động và nối với dao di động của bộ dao cắt đạng kéo nhờ chi 
tiết kết nối. Cam truyền động cho bộ phận kết nối, và tiếp đó bộ phận kết nối truyền 
động cho dao di động của bộ dao cắt để mở và đóng các dao. Bộ dao cắt chuyển động 
một lần sau mỗi ba chu kỳ chuyển động của kim để tránh dao bị hao mòn và mẻ rách 
không cần thiết. Các dao quay quanh trục dỡ được lắp xuyên qua các lỗ trục của các dao 
cố định và dao di động. Nhíp hình đĩa và đai ốc điều chỉnh được sử dụng để đẩy hai dao 
áp vào nhau để ngăn ngừa khả năng dao bị cong vênh hoặc lệch, và để giảm kích thước 
của toàn bộ cơ cấu.  
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